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Mở đầu

Bắt đầu từ năm 1999, Trung tâm Hợp tác đào tạo và bồi dưỡng
Cơ học thuộc Đại học quốc gia Hà Nội mời tôi giảng chuyên đề 45
tiết về Động lực học công trình cho học viên cao học ngành Cơ học
vật rắn. Với lượng thời gian rất ít phải trình bày một vấn đề rộng
lớn, tôi buộc phải lựa chọn nội dung của các bài giảng.

Trước hết, phải phân biệt Động lực học công trình với Lý thuyết
dao động nói chung và với Dao động kỹ thuật nói riêng. Lý thuyết
dao động nói chung là cơ sở lý thuyết về các quá trình có tính chu kỳ,
thường gặp trong nhiều ngành khoa học, kỹ thuật khác nhau như
Vật lý, Cơ học, Chế tạo máy, Giao thông, Xây dựng,... ở đây nghiên
cứu những khái niệm về dao động và các phương pháp để nghiên
cứu, phát hiện các quá trình dao động trong thực tế. Dao động kỹ
thuật là một sự cụ thể hoá lý thuyết dao động, nhằm cung cấp  cho
các kỹ sư sự hiểu biết cần thiết để lý giải và xử lý các hiện tượng dao
động trong kỹ thuật. Động lực học công trình không thể dừng lại ở
đối tượng kỹ thuật nói chung, mà tập trung vào nghiên cứu đối
tượng cụ thể là công trình như một hệ cơ học đàn hồi. Tuy nhiên
cũng không thể hiểu động lực học công trình như bộ môn Dao động
của các hệ đàn hồi, mặc dù trong một vài trường hợp cũng khó mà
phân biệt rõ ràng. Nếu đối tượng của Lý thuyết dao động các hệ đàn
hồi là các mô hình toán học của các vật thể đàn hồi mang tính tổng
quát, thì Động lực học công trình tập trung vào những đối tượng
thực tế có thể được mô phỏng như các hệ đàn hồi - công trình. Bên
cạnh đó, nếu lý thuyết dao động các hệ cơ học, do tính tổng quát, có
thể không cần quan tâm nhiều đến việc mô hình hoá các hệ cơ học,
thì Động lực học công trình, như là một bộ phận của Động lực học
nói chung cần phải bắt đầu chính từ việc xây dựng mô hình toán
học cho một đối tượng thực tế. Khi đó môn Động lực học công trình
cũng phải cung cấp cả những công cụ để mô hình hoá các đối tượng
(công trình) của mình. Với tư duy như vậy, những bài giảng của tôi
được hình thành. Trong đó mỗi một tiết được trình bày một cách
trọn vẹn từ việc mô hình hoá cho đến những lời giải, kết luận có ý
nghĩa cụ thể. Tuy nhiên mục đích cũng chỉ để cung cấp cho học viên
những ý tưởng để có thể tự mình giải các bài toán có thể gặp trong
thực tế.

Nội dung mà tôi muốn truyền đạt chính là những khái niệm cơ
bản, những phương pháp cần thiết và những ứng dụng có tính minh
hoạ. Một số tính toán phức tạp không được trình bày chi tiết bởi vì
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tôi muốn dành một số công việc cho người đọc tự làm như những bài
tập, tham gia vào quá trình truyền đạt kiến thức. Có thể nói, đặc
điểm riêng để phân biệt giáo trình này với những tài liệu đã công bố
là ở tính cô đọng và cách tiếp cận các đặc trưng phổ đối với các bài
toán quen thuộc.

Chương 1 dành cho việc trình bày những kiến thức cơ bản bao
gồm các khái niệm, các mô hình đơn giản, các phương pháp giải tích
cơ bản. Nội dung chương này gần giống như lý thuyết dao động các
hệ đàn hồi, nhưng được trình bày như những khái niệm cơ bản.

Chương 2 trình bày những phương pháp mô hình hoá hiện đại,
mà thực chất là các phương pháp rời rạc hoá hệ liên tục với mục
đích xây dựng mô hình hữu hạn, đã được nghiên cứu ở chương 1,
cho kết cấu công trình.

Chương 3 bao gồm việc trình bày một số bài toán thực tế của
động lực học công trình như tính toán cầu khi có tải di động, tính
toán tác động của động đất, sóng biển lên công trình. Cuối cùng tác
giả bổ xung thêm một tiết (không có trong đề cương) nhằm giới thiệu
sự ứng dụng Động lực học công trình trong Chẩn đoán kỹ thuật công
trình, một lĩnh vực khá mới trong kỹ thuật hiện đại.

Xin cảm ơn Trung tâm HTĐT&BD Cơ học, Chương trình
nghiên cứu cơ bản Nhà nước về khoa học tự nhiên đã tạo điều kiện
và ủng hộ cả về tài chính lẫn tinh thần trong việc hoàn thành quyển
sách nhỏ này. Đặc biệt xin cảm ơn các GS. TSKH. Đào Huy Bích
(Chủ tịch Hội đồng đào tạo Trung tâm HTĐT&BD Cơ học), GS.
Nguyễn Cao Mệnh (Chủ tịch Hội đồng xét duyệt cho xuất bản giáo
trình này), GS. Nguyễn Văn Phó và PGS.TSKH. Đỗ Sơn (những
phản biện) đã đọc kỹ và cho nhiều ý kiến rất xác đáng về nội dung
cũng như cách trình bày mà tác giả đã cố gắng sửa lại theo ý kiến
của họ. Tôi cũng xin cảm ơn các đồng nghiệp và học trò trong Phòng
Chẩn đoán kỹ thuật công trình, Viện Cơ học đã hỗ trợ trong việc
tính toán minh học bằng số, vẽ hình,...

Cuốn sách này chắc cũng không tránh khỏi những sai sót,
mong rằng sẽ nhận được những góp ý của các đồng nghiệp.

Mọi ý kiến góp ý luôn được đón nhận một cách trân trọng và xin gửi
về: Viện Cơ học, 264 Đội Cấn Hà Nội.

Tác giả
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Chương 1

Những khái niệm cơ bản
của động lực học công trình

1.1. Khái niệm về động lực học công trình

1.1.1. Khái niệm về động lực học.

Cơ học nói chung là khoa học về chuyển động và sự cân bằng dưới tác
dụng của các lực khác nhau. Nếu chỉ xét các trạng thái cân bằng của vật
thể dưới tác dụng của lực ngoài ta có bài toán của tĩnh học. Trạng thái cân
bằng được hiểu là không có chuyển động, tức khi đó vật thể có gia tốc và
vận tốc bằng không. Suy luận này thông thường sẽ dẫn đến một quan niệm
cho rằng tĩnh học đã bỏ qua yếu tố thờì gian khi nghiên cứu trạng thái cân
bằng của các vật thể. Và do đó, động lực học được hiểu là bộ phận của cơ
học, trong đó có kể đến yếu tố thời gian. Thực chất, quan điểm này chưa
đầy đủ. Yếu tố thời gian chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ của động lực học.

Động lực học là một bộ phận của cơ học nghiên cứu chuyển động của
các vật thể có kể đến quán tính của chúng.

Quán tính là một thuộc tính của vật chất, có xu hướng bảo tồn trạng
thái đang tồn tại, chống lại những tác động bên ngoài nhằm thay đổi trạng
thái sẵn có của chúng. Quán tính được đặc trưng bởi khối lượng và lực quán
tính được tính bằng khối lượng nhân với gia tốc của vật thể trong chuyển
động. Như vậy, quán tính là dấu hiệu cốt lõi của động lực học. Nếu bỏ qua
quán tính, tức cho gia tốc bằng không, thì bài toán không còn là động lực
học nữa mặc dù vẫn có thể nó đang chuyển động đều.

Nếu tĩnh học có lịch sử lâu dài cùng với Cơ học, thì động lực học chỉ
thực sự trở thành một bộ phận của Cơ học nhờ những phát minh của
Niutơn. Ba định luật cơ bản của Niutơn trở thành những viên gạch đầu
tiên xây nên bộ môn động lực học cổ điển. Trong các định luật này, quan
trọng nhất là định luật thứ hai “Tổng hợp tất cả các lực ngoài tác dụng lên
một vật có khối lượng m bằng ma, với a là gia tốc của vật”. Tư tưởng cơ bản
này của động lực học vẫn còn ý nghĩa cho đến ngày hôm nay trong Cơ học.

1.1.2. Khái niệm về công trình.

Trong Cơ học cổ điển của Niutơn, người ta chỉ xét đến các chất điểm.
Sau này có nghiên cứu đến các vật rắn tuyệt đối. Đây là đối tượng chính
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của cơ học lý thuyết mà đã có thời trở thành một môn học cơ bản của sinh
viên các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Trong sự phát triển của cơ
học sau này người ta đã mở rộng đối tượng sang các vật thể có thể biến
dạng. Các vật thể này thường xác định bằng các hàm số phụ thuộc không
chỉ vào thời gian mà còn cả toạ độ trong không gian chứa vật thể đó. Vì vậy
các vật thể biến dạng tạo thành hệ cơ học với các tham số phân bố liên tục
và thường được gọi là hệ liên tục hay hệ vô số bậc tự do.

Công trình là một hệ cơ học gồm nhiều vật thể biến dạng liên kết với
nhau tạo thành một chỉnh thể thực hiện một số chức năng định sẵn.

Vì là một hệ cơ học phức tạp gồm nhiều thành phần khác nhau liên
kết lại thành một đối tượng có hình dáng kích thước, nên công trình thực
chất là một hệ vô số bậc tự do. Mô hình cơ học của công trình được gọi là
kết cấu công trình. Các tham số của kết cấu công trình bao gồm các tham
số hình học, vật liệu, liên kết giữa các phần tử và với môi trường.

Như vậy động lực học công trình là khoa học nghiên cứu các đặc trưng
động lực học và trạng thái ứng suất, biến dạng của công trình dưới tác
dụng của các tải trọng ngoài có kể đến quán tính của chúng.

1.1.3. Các phương pháp mô hình hóa công trình

Việc tính toán động lực học công trình trở nên phức tạp do sự phụ
thuộc vào lực quán tính của công trình mà chính lực quán tính này lại phụ
thuộc vào khối lượng và chuyển vị của công trình. Các công trình là các hệ
cơ học có khối lượng phân bố liên tục trong không gian nên lực quán tính
cũng là một trường véc tơ phân bố trong không gian, do đó bài toán động
lực học công trình thường được mô tả bởi các phương trình vi phân đạo hàm
riêng rất phức tạp.

a) Phương pháp tập trung khối lượng

Nếu ta chấp nhận gần đúng rằng sự phân bố khối lượng liên tục trong
không gian của công trình được quy về tập trung tại một số điểm nào đó thì
bài toán động lực học công trình trở nên đơn giản hơn vì lực quán tính được
xác định tại các điểm khối lượng tập trung. Lúc này, bài toán động lực học
công trình được mô tả bởi hệ các phương trình vi phân thường. Tuy nhiên,
việc tập trung bao nhiêu khối lượng và việc quy đổi khối lượng tại từng
điểm như thế nào để đảm bảo độ chính xác của kết quả phân tích động lực
học phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của từng chuyên gia đối với
từng loại công trình cụ thể.
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b) Phương pháp tọa độ suy rộng

Dựa trên giả thiết rằng chuyển vị của hệ có thể biểu diễn ở dạng tổng
chuỗi vô hạn các hàm trực giao Ψn(x,y,z) đã biết thỏa mãn các điều kiện
biên hình học

( )

),,()cos(

),,()sin()cos(),,()(),,,(

1

11

zyxtB

zyxtBtBzyxtbtzyxu

n
nnnn

n
nn

s
nn

c
n

n
nn

∑

∑∑
∞

=

∞

=

∞

=

Ψ+=

Ψ+=Ψ=

αω

ωω
    (1.1.1)

Đối với mỗi dạng chuyển vị cho trước Ψn(x,y,z), dạng dao động của công
trình phụ thuộc vào biên độ Bn được xem là các tọa độ suy rộng của công
trình. Độ chính xác của phương pháp tọa độ suy rộng sẽ tăng lên nếu ta lấy
nhiều số hạng của chuỗi xấp xỉ, tuy nhiên khi đó khối lượng tính toán cũng
tăng lên đáng kể.

c) Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH)

Đây là một phương pháp cơ bản, hiện đại và thông dụng nhất dùng để
mô hình hoá và phân tích tĩnh, động lực học các công trình. Nội dung của
phương pháp PTHH như sau: Chia công trình thành một số hữu hạn các
phần tử có kích thước tùy ý được liên kết với nhau tại các điểm nút có toạ
độ xác định trong không gian. Trạng thái ứng suất, biến dạng tại các điểm
bên trong phần tử có thể xác định được thông qua các hàm dạng là các hàm
chuyển vị cho trước và các véc tơ chuyển vị nút. Sau đó từ các định luật,
nguyên lý cơ bản của cơ học thiết lập được hệ phương trình vi phân thường
đối với các chuyển vị nút. Phương pháp PTHH thực chất là một dạng đặc
biệt của phương pháp tọa độ suy rộng nhưng nó tỏ ra ưu việt hơn vì tính
chất tự động hóa khi tính toán cũng như khối lượng tính toán giảm nhiều
so với phương pháp tọa độ suy rộng.

1.1.4. Các dạng tải trọng tác động lên công trình

Trong quá trình sử dụng, các công trình chịu nhiều loại tải trọng khác
nhau. Tải trọng tĩnh đặt lên hệ một cách từ từ, êm đềm trong một thời gian
đáng kể gây ra gia tốc biến dạng bé có thể bỏ qua lực quán tính. Tải trọng
động bao gồm tải trọng tuần hoàn, xung tức thời hay tải trọng dạng bất kỳ

p(t)
m1 mj mn

p(t)

Hình 1.1.1. Dầm đơn giản và mô hình các khối lượng tập trung thay thế
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theo thời gian gây ra gia tốc biến dạng lớn, không thể bỏ qua lực quán tính.
Tải trọng tuần hoàn là tải trọng lặp lại trong một khoảng thời gian nhất
định như tải trọng phát sinh khi đặt mô tơ có độ lệch tâm lên công trình,
tải trọng sóng... Sử dụng khai triển chuỗi Fourie, việc tính toán công trình
chịu tải trọng tuần hoàn bất kỳ dẫn về việc tính công trình chịu tải trọng
điều hòa đơn giản dạng sin, cos. Tải trọng xung tức thời như tải trọng do nổ
mìn, đóng cọc bằng búa, do va đập xảy ra trong một thời gian ngắn gây ra
sự thay đổi vận tốc biến dạng tại các điểm vật chất của công trình. Các
dạng tải trọng trên đây xem như là đã xác định được về dạng và về giá trị,
việc xét đến tính ngẫu nhiên của các tham số và dạng tải trọng nằm ngoài
phạm vi trình bày của tài liệu này.

1.1.5. Các nguyên lý cơ bản của động lực học công trình.

Niutơn đã đưa ra định luật cơ bản để thiết lập phương trình chuyển
động của hệ cơ học, tuy nhiên định luật này khó áp dụng cho các hệ phức
tạp, ví dụ như hệ chịu ràng buộc. Để thuận tiện cho việc thiết lập phương
trình chuyển động của các hệ cơ học, những nguyên lý khác nhau, mà thực
chất là sự mô tả khác của định luật cơ bản, đã được nghiên cứu và phát
triển. Dưới đây xin giới thiệu một số nguyên lý cơ bản ứng dụng trong động
lực học công trình.

a) Nguyên lý Đalamber

Nguyên lý này xuất phát từ định luật thứ hai của Niutơn và được phát
biểu như sau

“Tổng véc tơ các lực tác dụng lên vật thể nằm ở trạng thái cân bằng, kể
cả lực quán tính, bằng không”.

Trong bài toán động lực học công trình, lực tác dụng lên vật thể gồm

- IF
r

là lực quán tính bằng khối lượng nhân với gia tốc và lấy dấu trừ.

- SF
r

là lực đàn hồi trong vật thể chống lại sự biến dạng của công trình

thường được mô hình như là lò xo với độ cứng lò xo đã biết.

- DF
r

là lực cản trong vật thể tiêu hao một phần năng lượng, chuyển thành

nhiệt... thường được mô hình như cản nhớt tỷ lệ với vận tốc biến dạng.

- PF
r

là lực ngoài tác động lên hệ. Khi đó theo nguyên lý Đalamber

2

2 ),,,(;0
dt

zyxtumFFFFF IPDSI
∂

−==+++
rrrrr

(1.1.2)
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Thực chất, nguyên lý này đã đưa bài toán động lực học về một bài toán tĩnh
học nhờ khái niệm lực quán tính. Nguyên lý này chỉ áp dụng khi tất cả các
lực ngoài đều có thể tính được.

b) Nguyên lý công khả dĩ

Nguyên lý Đalamber nêu trên là bước đầu phát triển định luật Niutơn
và phát hiện ra rằng thực chất phương trình chuyển động của động lực học
cũng là sự cân bằng các lực. Nhưng các phương trình vẫn ở dạng véctơ và
nói chung khó áp dụng cho các hệ bị ràng buộc. Sự phát triển tiếp theo các
nguyên lý động lực học là nguyên lý công khả dĩ. Nguyên lý này dựa trên
khái niệm dịch chuyển khả dĩ, tức là những chuyển vị có thể, thoả mãn các
ràng buộc của hệ, được phát biểu như sau

“Đối với vật thể nằm ở trạng thái cân bằng, công của tất cả các lực tác
động lên vật thể trên các dịch chuyển khả dĩ bằng không.”

Trong bài toán động lực học công trình, nguyên lý công khả dĩ có dạng

∫ ∑∫ ∫ ++







∂
∂

−=
S j

j
C

T
jS

T
S

V V
V

T
V

T fudSfudV
t
ufudV ~~~~
2

2

ρσε (1.1.3)

với ρ là mật độ khối lượng; σ là trường ứng suất phát sinh trong vật thể;
j

CSV fff ,,  là các lực khối, lực mặt và lực tập trung tác động lên hệ;

jSV uuu ~,~,~,~ε  là các biến dạng và chuyển vị khả dĩ thỏa mãn các liên kết hình

học bên trong vật thể, trên bề mặt và tại các điểm đặt lực tập trung.

Thực chất đây vẫn là sự cân bằng của các lực, nhưng được xét trong không
gian các dịch chuyển khả dĩ. Ưu điểm nổi bật của nguyên lý này là cho
phép thiết lập phương trình chuyển động của các hệ chịu ràng buộc và thay
vì phải tính toán các đại lượng véctơ thì ở đây chỉ cần tính một đại lượng vô
hướng là công của các lực.

c) Nguyên lý biến phân

Dù nguyên lý công khả dĩ đã được phát triển thêm một bước so với
nguyên lý Đalamber, nhưng nó vẫn khó áp dụng cho các hệ với khối lượng
phân bố. Để giải quyết khó khăn này, các nguyên lý biến phân đã được
quan tâm phát triển. Tư tưởng cội nguồn của chúng, theo chúng tôi, xuất
phát từ nguyên lý Đirichle trong tĩnh học: Tại các vị trí cân bằng ổn định,
thế năng của hệ đạt giá trị cực tiểu. Các nguyên lý biến phân cũng dẫn đến
tìm cực tiểu của một phiếm hàm biểu diễn các đặc trưng cơ học của hệ.
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Chính vì thế mà phương trình thu được cũng là một dạng phương trình cân
bằng. Đại diện cho các nguyên lý biến phân là nguyên lý tác dụng tối thiểu
của Hamilton, được xây dựng dựa trên những tính toán biến phân của
năng lượng trong một khoảng thời gian [t1,t2] bất kỳ

[ ] ∫∫ =+−
2

1

2

1

0)()()(
t

t

t

t

dttWdttVtT δδ (1.1.4)

trong đó T là động năng; V là hàm thế năng của các lực bảo toàn bao gồm
thế năng biến dạng và thế năng của các lực ngoài bảo toàn; W là công của
các lực không bảo toàn như lực cản, các lực ngoài không có thế; δ là toán tử
biến phân.

áp dụng nguyên lý này cho một hệ đã được rời rạc hoá, ta được hệ
phương trình Lagrăng

.,...2,1; nj
q
WQ

Q
q
V

q
T

q
T

dt
d

j
j

j
jjj

==

=
∂
∂

+
∂
∂

−










∂
∂

δ
δ

&
(1.1.5)

trong đó qj , j=1,...,n là các toạ độ suy rộng của hệ; T là động năng; V là thế
năng; Qj là lực suy rộng tương ứng với toạ độ suy rộng qj. Phương trình này
là cơ sở để nghiên cứu động lực học của nhiều hệ cơ học khác nhau, trong đó
có cả hệ phân bố, tức cả công trình.

Cả ba nguyên lý trên đây đều có giá trị tương đương nhau và cùng dẫn
về một hệ phương trình chuyển động, việc lựa chọn cách xây dựng như thế
nào tùy thuộc dạng bài toán và người khảo sát lựa chọn.

1.2. Hệ một bậc tự do

1.2.1. Khái niệm bậc tự do

Bậc tự do của một hệ cơ học là tập hợp các tham số độc lập tối thiểu đủ
để xác định vị trí và hình dáng bản thân hệ một cách duy nhất trong không
gian. Các tham số này được gọi là các bậc tự do hay toạ độ suy rộng của hệ.
Số lượng các tham số trong tập hợp nêu trên gọi là số bậc tự do của hệ. Hệ
cơ học có thể có một, nhiều hay vô số bậc tự do. Trên hình 1.2.1.a là dầm
không khối lượng mang vật nặng m, để xác định vị trí của vật nặng ta cần
biết độ võng y tại tiết diện đặt vật nặng, khi đó hệ được xem là 1 bậc tự do.
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Tuy nhiên, nếu chuyển vị dọc trục của dầm xấp xỉ chuyển vị ngang của tiết
diện thì cần 2 tham số mới xác định vị trí khối lượng m, khi đó hệ được xem
là có 2 bậc tự do. Trên hình 1.2.1.b là hệ 2 thanh không có khối lượng mang
một vật nặng m nhưng cần hai thông số mới xác định được vị trí của khối
lượng m ở trạng thái biến dạng, như vậy hệ được xem là có 2 bậc tự do.

Trong Cơ học, người ta thường phân biệt hai dạng hệ theo số lượng bậc
tự do. Đó là các hệ hữu hạn bậc tự do và hệ vô số bậc tự do. Việc chọn các
bậc tự do (hay toạ độ suy rộng) phụ thuộc vào chủ thể nghiên cứu của đối
tượng. Số bậc tự do nói chung là các số tự nhiên, tuy nhiên cũng có khi phải
dùng đến cả các số lẻ như 1+1/2 để mô tả số bậc tự do của các hệ phức tạp.
Những hệ hữu hạn bậc tự do đóng vai trò cơ sở để nghiên cứu các hệ vô số
bậc tự do và do đó cũng thuộc các khái niệm cơ bản của động lực học công
trình. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu môn Động lực học công trình bằng cách
nghiên cứu các hệ hữu hạn bậc tự do.

1.2.2. Khái niệm về dao động

Ta nghiên cứu chuyển động của một con lắc toán học đơn giản như
trong Hình 1.2.2. Chất điểm có khối lượng m, tập trung ở đầu dây không
trọng lượng độ dài L được cố định đầu kia tại một điểm A nào đó. Vị trí của
chất điểm trong mặt phẳng được xác định bằng hai toạ độ x và y. Nhưng vì
một đầu dây cố định và khoảng cách từ vật đến vị trí A không đổi bằng L
nên hệ sẽ chỉ có một bậc tự do, đó là góc giữa đoạn dây tạo với phương
thẳng đứng, ký hiệu là ϕ.

Chọn hệ toạ độ như trong hình vẽ, ta có

)cos1(,sin ϕϕ −== LyLx

Khi đó động năng và thế năng của vật bằng:

( )
)cos1(

2
1

2
1 2222

ϕ

ϕ

−==

=+=

mgLmgyV

mLyxmT &&&
           (1.2.1)

Hình 1.2.1 Xác định số bậc tự do: a) Hệ 1 bậc tự do, b) Hệ 2 bậc tự do

y

m

p(t)
a)

∆x

mb)

∆y
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Bỏ qua những lực khác, phương trình Lagrăng của hệ có dạng

( ) 0sin/ =+ ϕϕ Lg&&

trong đó g là gia tốc trọng trường. Đây là một phương trình vi phân bậc hai
phi tuyến và sau khi khai triển Taylor hàm sin, có dạng

L
g

==+−+ 2
0

3
2
02

0 ;0...
2

ωϕ
ω

ϕωϕ&&

Nếu chỉ xét thành phần bậc nhất ta được phương trình cơ bản biểu
diễn dao động điều hoà

02
0 =+ xx ω&& (1.2.2)

Phương trình này cho ta nghiệm

)sin( 0 θω += tax    (1.2.3)

biểu diễn một dao động điều hoà với a được gọi là biên độ dao động, 0ω  là

tần số dao động và θ  là pha ban đầu (Hình 1.2.3). Dao động điều hoà này
có thể biểu diễn ở dạng phức

{ }tiAex 0Re ω−=

trong đó A gọi là biên độ phức của dao động điều hoà θiaieA −=  và

2
arg; πθ +−== AAa (1.2.4)

Vì vậy thông thường ta sử dụng dạng phức của dao động điều hoà
tiAeX 0ω−= (1.2.5)

Hình 1.2.2. Dao động của con lắc đơn giản

y
x

m

ϕL

y

0

A

x

L
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Trong trường hợp dao động tự do không cản của hệ một bậc tự do, biên
độ và pha ban đầu được xác định bằng điều kiện đầu 00 )0(,)0( xxxx && == , tức









=+=

0

00
2
0

2
2
0 ,

x
x

arctgxxa
&

& ω
θ

ω
                              (1.2.6)

Khi kể đến lực cản nhớt tỷ lệ với vận tốc, dao động tự do của hệ một
bậc tự do có cản được mô tả bằng phương trình

02 2
00 =++ xxx ωζω &&& (1.2.7)

Nghiệm phương trình biểu diễn một dao động tắt dần

)sin(0 θωζω += − taex D
t (1.2.8)

2
0 1 ζωω −=D

T=
0

2
ω
π

a0x&
x0

x(t)

0ω
θ

− )(
0ω
θ

+t

t

Hình 1.2.3. Dao động tự do không có cản

Hình 1.2.4. Dao động tự do có cản nhỏ

x0

D

T
ω
π2

=

Dω
π3

Dω
π4

Dω
π2

Dω
π

x(t)

x1 x2 t

ae-ζω
0

t

00 =x&
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với ζ là một số dương và được gọi là hệ số tắt dần dao động, đặc trưng cho
lực cản nhớt, ωD là tần số dao động của hệ có cản (Hình 1.2.4). Trong khuôn
khổ dao động chúng ta chỉ xét trường hợp hệ số tắt dần nhỏ hơn 1 (0<ζ < 1).
Biên độ a và pha ban đầu θ của hệ có cản được xác định bằng điều kiện đầu

00 )0(,)0( xxxx && == có dạng

( )








+

=
+

+=
000

0
2

2
0002

0 ,
xx

x
arctg

xx
xa D

D ζω
ω

θ
ω
ζω

&

&
(1.2.9)

Ký hiệu xn và xn+1 là hai đỉnh dương liên tiếp của dao động tại các thời điểm

D

n
ω
π2 và 

D

n
ω
π2)1( + ; δ là hệ số suy giảm dao động logarit 

1

ln
+

=
n

n

x
x

δ . Khi đó ta

có thể xác định hệ số tắt dần dao động ζ từ phương trình

21
2

ζ

πζδ
−

= (1.2.10)

1.2.3. Dao động cưỡng bức của công trình chịu tải trọng tuần hoàn

Xét hệ cơ học được mô tả trong Hình 1.2.5. Giả sử nền bị dịch chuyển
với gia tốc )(ty&&  và chuyển dịch tuyệt đối của vật là z(t). Chọn gốc toạ độ

tương ứng với điểm cân bằng tĩnh của lò xo, khi đó động năng và thế năng
của hệ bằng

22 )(
2
1;

2
1 yzkVzmT −== & (1.2.11)

Lực suy rộng là lực cản bằng )( yzcQ && −−= . Phương trình Lagrăng cho ta

0)()( =−+−+ yzkyzczm &&&& (1.2.12)

Hình 1.2.5. Dao động của hệ một bậc tự do có xét đến
ảnh hưởng của chuyển vị nền.

c
k

m

z(t)

y(t)
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Đưa vào toạ độ suy rộng yzx −=  là chuyển vị tương đối của vật thể so với

nền, ta được phương trình

)(tymkxxcxm &&&&& −=++  (1.2.13)

Như vậy, bài toán dao động của hệ 1 bậc tự do có nền bị dịch chuyển với gia
tốc )(ty&&  là một trường hợp riêng của bài toán dao động của hệ 1 bậc tự do

chịu tải trọng bất kỳ như trên Hình 1.2.6 có dạng

)(tPkxxcxm =++ &&& (1.2.14)

hay là

m
tPxxx )(2 2

00 =++ ωζω &&& (1.2.15)

trong đó

km
c

m
k

2
;0 == ζω (1.2.16)

Xét phương trình dao động (1.2.14). Giả sử tải trọng ngoài là quá trình
dao động điều hoà tiePtP ω

0)( =  với biên độ phức P0 và tần số ω. Khi đó,

nghiệm đầy đủ của (1.2.15) có dạng

ωζωωω
ω

θω ωζω

0
22

0

0

2
)(

)sin()()( 0

i
mP

AA

Aetaetxtxx ti
D

t
pT

+−
==

++=+= −

(1.2.17)

trong đó

Hình 1.2.6. Dao động của hệ một bậc tự do có cản chịu tải trọng ngoài

c
2
k

2
k

m

)(tf I

x(t)

2
)(tf S )(tf D

2
)(tf S

P(t)
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- xT(t) là nghiệm tổng quát phụ thuộc vào điều kiện đầu 00 )0(,)0( xxxx && == ,

là dao động điều hòa tắt dần. xT(t) được gọi là quá trình chuyển tiếp.

- xP(t) là nghiệm riêng không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu, là dao
động điều hòa có tần số bằng tần số lực kích động ω và biên độ phức
A(ω) là một hàm của tần số kích động. xP(t) được gọi là dao động cưỡng
bức của hệ. Biên độ aP và pha đầu θP của dao động cưỡng bức có dạng

22
0

0

22
0

2222
0

0

2
arctan

4)(

ωω
ωζω

θ

ωωζωω

−
=

+−
==

P

P
mP

Aa

               (1.2.18)

lần lượt được gọi là đặc trưng biên độ - tần số và đặc trưng pha hay các
đặc trưng phổ của hệ đã cho.

Hàm phức

ωωω icmk
A
P

K +−== 20)(                                  (1.2.19)

được gọi là độ cứng động (Dynamic Stiffness) của hệ một bậc tự do. Hàm
này là tỷ số giữa biên độ phức của lực tác dụng và biên độ phức của dịch
chuyển (ý nghĩa độ cứng) và phụ thuộc vào tần số lực kích động (ý nghĩa
động lực học). Dễ dàng nhận thấy kK =)0( , đặc trưng cho độ cứng tĩnh.

Hàm phức

ωωω
ω

icmkK
H

+−
== 2

1
)(

1)( (1.2.20)

được gọi là độ mềm động hay hàm phản ứng tần số.

Trở kháng cơ học (Mechanical Impedance) của hệ là đại lượng được xác
định bằng tỷ số giữa biên độ phức của lực tác dụng với biên độ phức của
vận tốc và có dạng

ωωω
ω

ω iicmk
Ai

P
I /)()( 20 +−== .                             (1.2.21)

Hàm phức

ωω
ω

ω
ω

icmk
i

I
M

+−
== 2)(

1)(                                 (1.2.22)

được gọi là độ dẫn cơ học (Mechanical Mobility) của hệ một bậc tự do.
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Hàm M(ω) là hàm phức có phần thực và phần ảo như sau

222

2

222

2

)()(
)()Im(;

)()(
)Re(

ωω
ωωω

ωω
ωω

cmk
mk

cmk
c

+−
−

=
+−

= .

Dễ dàng nhận thấy đối với các hàm trên ta có hằng đẳng thức

[ ]
2

2
2

2
1)Im(

2
1)Re( 



=+



 −

cc
ωω (1.2.23)

với mọi ω, hay trên mặt phẳng phức trục hoành là phần thực và trục tung
là phần ảo của hàm độ dẫn cơ học thì độ dẫn cơ học được biểu diễn bằng
một đường tròn bán kính bằng 1/2c với tâm tại điểm có toạ độ (1/2c, 0),
xem Hình 1.2.7. Đường tròn này đi qua gốc toạ độ (ứng với ω=0), cắt trục

hoành tại điểm ứng với mk /0 == ωω  (tần số riêng), khi đó phần thực hay

chính giá trị của độ dẫn cơ học bằng 1/c. Đường tròn này được gọi là chu
trình Nyquist của độ dẫn cơ học. Rõ ràng là đặc tính nêu trên cho phép ta
tìm được tần số riêng và hệ số cản của hệ nếu biết đường tròn Nyquist của
độ dẫn cơ học. Chỉ cần tìm giao điểm của đường tròn với trục hoành, khi đó
giá trị của tần số tương ứng với giao điểm bằng tần số riêng, còn hệ số cản
là nghịch đảo của hoành độ giao điểm.

Tương tự ta có thể xây dựng chu trình Nyquist của hàm độ mềm động
hay phản ứng tần số H(ω) nêu trên.

1.2.4. Dao động của công trình chịu tải trọng xung

Tải trọng xung thường được đặc trưng bởi một xung chính có giá trị lớn
xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.

Hình 1.2.7. Biểu đồ Nyquist của hàm độ dẫn cơ học M(ω)

c2
1

c
1

M = 0

ω = 0

ω = ω0

ω

c2
1

c2
1

−

c2
1

Im

Re

M=(R(ω),I(ω))

M = 
c
1
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Ta có thể biểu diễn xung P(t) ở dạng









+>

+<<−

−<

=

ετ

ετετ
ε

ετ

t

tP
t

tP

0
2

ˆ
0

)( (1.2.24)

như trên Hình 1.2.8 với ε>0 là một số đủ nhỏ.

Xung lượng của tải trọng xung P(t) là

∫∫
+∞

∞−

+

−

==== PPdttPdttPI
t

t
P

ˆ2
2

ˆ
)()()( ε

ε
ε

ε

ε

Như vậy, hàm P(t) có tính chất ττ ≠=− ttP ;0)(  và PtP ˆ)( =−∫
+∞

∞−

τ .

Khi ε→0 và 1ˆ =P  thì hàm P(t) được gọi là hàm Delta - Dirac δ(t).

∫
+∞

∞−

==




≠
=∞

= 1)(;
00
0

)( dttI
t
t

t δδ δ (1.2.25)

Xét hệ 1 bậc tự do ở thời điểm ban đầu đứng yên 0)0(;0)0( == −xx &  chịu

tải trọng xung P(t), khi đó động lượng của hệ thay đổi là

∫∫
+∞

∞−

+

−

+−+ =====− PPdttPdttPxmxmxm
t

t

ˆ2
2

ˆ
)()()0()0()0( ε

ε

ε

ε

&&&

suy ra 
m
Px
ˆ

)0( =+& . Như vậy, ta thấy tác động của tải trọng xung P(t) đối với

hệ 1 bậc tự do tương tự với việc áp dụng điều kiện đầu 
m
Pxx
ˆ

)0(;0)0( == & .

Hình 1.2.8. Tải trọng xung

ε2
P̂

P(t)

τ

t
τ+ετ-ε
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Từ đó, áp dụng công thức (1.2.6) cho hệ không có cản hay công thức (1.2.9)
cho hệ có cản, ta có thể viết lại (1.2.3) và (1.2.8) dưới dạng

)(ˆ)( thPtx = (1.2.26)

trong đó hàm số h(t)

)sin(1)( 0 te
m

th D
t

D

ζω
ω

ζω−= (1.2.27)

là chuyển vị của hệ đứng yên 0)0(;0)0( == xx &  dưới tác động của hàm xung

Delta – Dirac δ(t). Hàm h(t) được gọi là hàm phản ứng xung của hệ.

Nếu xung P(t) tác dụng vào thời điểm τ thì (1.2.27) có dạng

( ) ( )[ ]






<<

>−
=−

−−

τ

ττζω
ωτ

τζω

t

tte
mth D

t

D
00

sin1
)(

0

(1.2.28)

1.2.5. Dao động của công trình chịu tải trọng bất kỳ

Xét hệ một bậc tự do tại thời điểm ban đầu đứng yên 0)0(;0)0( == xx &

chịu tải trọng P(t) bất kỳ với phương trình dao động có dạng (1.2.14).

Ta chia lực ngoài P(t) thành từng xung có dạng (1.2.24) với ttPP i ∆= )(ˆ  tác

động trong khoảng thời gian vô cùng nhỏ ∆t=t/n như trên Hình 1.2.9.

Phản ứng của hệ chịu tác động xung sau thời điểm ti theo (1.2.28) có dạng

( ) )()()( iii tthttPtx −∆=∆

như vậy phản ứng của hệ sau j khoảng thời gian (j=1,2,..,n) bằng tổng

∑∑
==

∆−=∆=
j

i
ii

j

i
ij ttthtPtxtx

11
)()()()(

ti

P(t)

t1 t3

n
tt =∆

t
t

P(ti)

Hình 1.2.9. Lực ngoài P(t) được chia thành n xung nhỏ.
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Do phương trình (1.2.14) là tuyến tính nên khi ∆t→0 (hay n→∞) ta có

[ ] 0;)(sin)(1)()()(
0

)(

0

0 >−=−= ∫∫ −− tdteP
m

dthPtx
t

D
t

D

t

ττωτ
ω

τττ τζω (1.2.29)

ta có thể viết lại

( ) 0;sin)(1)()()()()(
000

0 >−=−=−= ∫∫∫ − tdetP
m

dhtPdthPtx
t

D
D

tt

ττωτ
ω

ττττττ τζω  (1.2.30)

Tích phân (1.2.30) được gọi là tích phân Duhamel hay tích phân tiến hóa.

Nếu tại thời điểm ban đầu hệ không đứng yên, tức là 00 )0(;)0( vxxx == & ,

khi đó nghiệm đầy đủ của (1.2.14) bao gồm nghiệm riêng là (1.2.29) hay
tích phân Duhamel (1.2.30) và nghiệm tổng quát có dạng (1.2.8) với hai
hằng số tích phân được xác định từ các điều kiện ban đầu

[ ] 0;)(sin)(1

)sin()cos()(

0

)(

000
0

0

0

>−+







 +

+=

∫ −−

−

tdteP
m

t
xx

txetx

t

D
t

D

D
D

D
t

ττωτ
ω

ω
ω

ωζ
ω

τζω

ζω &

(1.2.31)

Vì h(t-τ)=0 với t<τ nên khi thực hiện phép biến đổi Fourie đối với hàm phản
ứng xung (1.2.27), ta có

)(1)sin(1)( 2
0 ω

ωω
ζω

ω
ωζωω H

icmk
dtete

m
dteth tj

D
t

D

tj =
+−

=







= ∫∫

+∞

∞−

−−
+∞

∞−

−       (1.2.32)

Thực hiện phép biến đổi ngược Fourie đối với hàm phản ứng tần số (1.2.20),
ta thu được

)()sin(11)(
2
1

0
2 thte

m
de

icmk
deH D

t

D

tjtj ==
+−

= −
+∞

∞−

+∞

∞−
∫∫ ζω

ω
ω

ωω
ωω

π
ζωωω     (1.2.33)

Như vậy, hàm phản ứng tần số (hay độ mềm động) H(ω) (1.2.20) và hàm
phản ứng xung h(t) (1.2.27) là các biến đổi Fourie của nhau.

Thực hiện biến đổi Fourie đối với tích phân Duhamel (1.2.30), ta có

∫ ∫∫ ∫

∫ ∫∫
∞+

∞−

∞+

∞−

+−
∞+

∞−

∞+

∞−

−

+∞

∞−

−
+∞

∞−

+∞

∞−

−

==−=









−==

)()(')'()()()(

)()()()(

)'( ωωττττ

τττω

ωω

ωω

PHdtdtethPdtdethP

dtedthPdtetxX

ttjtj

tjtj

(1.2.34)
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trong đó X(ω), P(ω) lần lượt là các biến đổi Fourie của x(t) và P(t). Cũng có
thể rút ra kết quả này khi thực hiện biến đổi Fourie phương trình (1.2.14).

1.2.6. Phổ phản ứng và hệ số động lực

Trong thực tế, công trình là một hệ cơ học chịu nhiều loại tải trọng, tác
động khác nhau như tải trọng tuần hoàn, xung, va chạm, động đất,... Để
đánh giá được khả năng chịu lực của công trình đối với các tác động này, ta
cần phải đánh giá được phản ứng lớn nhất của công trình (chuyển vị, vận
tốc, gia tốc, hay một chỉ tiêu nào khác) như là hệ một bậc tự do chịu các tác
động này gây ra. Đồ thị thể hiện phản ứng lớn nhất của hệ 1 bậc tự do theo
các tần số riêng khác nhau đối với từng loại tải trọng cho trước được gọi là
phổ phản ứng của công trình cho loại tải trọng này. Ngoài ra, người ta còn
sử dụng khái niệm hệ số động lực là tỷ số giữa chuyển vị động lớn nhất
theo thời gian và chuyển vị tĩnh của hệ.

Trên cơ sở tích phân Duhamel (1.2.30), ta có thể xác định được chuyển
vị lớn nhất của hệ cơ học do tác động của tải trọng bất kỳ là

[ ] 0;)(1sin)(max
1
1

)()(max)(max

0

2
0

)(

2
0

0

0 >−−
−

=

=−=

∫

∫

−− tdteP
m

dthPtx

t
t

t

ττζωτ
ζω

τττ

τζω

(1.2.35)

Sau đây ta xét một số trường hợp quan trọng hay gặp

a) Tải trọng tuần hoàn tiePtP ω
0)( = . Hiện tượng cộng hưởng

Ký hiệu

k
P

T
0=δ (1.2.36)

là chuyển vị tĩnh của hệ (1.2.14) khi chọn lực tĩnh có giá trị bằng biên độ
P0 đặt lên hệ. Khi đó biên độ chuyển vị cưỡng bức có dạng (1.2.18). Tỷ số
giữa biên độ  chuyển vị cưỡng bức aP với chuyển vị tĩnh δT là

( ) 2

0

2

22

0

22
0

2222
0

0

0

41

1

4








+




















−

=
+−

==

ω
ωζ

ω
ωωωζωωδ

k
P

mPa
k

T

P
d     (1.2.37)

được gọi hệ số động lực của hệ. Giá trị hệ số động lực kd càng lớn thì hiệu
ứng động lực tác động lên công trình càng lớn. Nếu tần số tải trọng
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ngoài ω gần với tần số riêng ω0 thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, khi đó

hệ số động lực 
ζ2
1

=dk và với hệ số cản nhỏ ζ≈0 thì kd ≈ ∞. Việc không để

xảy ra hoặc giảm tối đa ảnh hưởng của cộng hưởng đối với công trình là
một trong những nhiệm vụ chính của động lực học công trình.

Đồ thị hệ số động lực kd xác định từ (1.2.37) và góc pha θP xác định từ
(1.2.18) theo tỷ số giữa tần số dao động cưỡng bức ω và tần số riêng của
hệ ω0 với các giá trị hệ số cản ζ khác nhau thể hiện trên Hình 1.2.10.

b) Tải trọng có giá trị không đổi tác động đột ngột (bài toán va chạm)

Từ hình 1.2.10, theo công thức (1.2.29) ta có

[ ] [ ]











−−

−
−=−=

−−
−−∫ φω

ζ
ττω

ω

ζω
τζω )(cos

1
1)(sin)( 02

)(
0)(0

00

0

0 tte
k
P

dte
m

P
tx D

ttt

t
D

t

D

    (1.2.38)

với 
21 ζ

ζφ
−

= arctg .

P0

t0

t

P(t)

Hình 1.2.10.

Hình 1.2.10. Đồ thị hệ số động lực kd và góc pha φ theo
tỷ số tần số ω/ω0 với các hệ số cản ζ =0.05; 0.1; 0.2; 0.5
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Khi bỏ qua lực cản trong hệ (ζ=0)

[ ]t
k
P

tx 0
0 cos1)( ω−=

và chuyển vị lớn nhất là

k
P

k
P

x TT
00

max ;22 === δδ (1.2.39)

với δT là chuyển vị tĩnh của hệ. Từ đó, ta thu được hệ số động lực của hệ
không cản là kd=2.

c) Tải trọng xung hình nửa sin (Hình 1.2.12)

Giả thiết hệ không có cản (ζ=0) và đứng yên tại thời điểm ban đầu
0)0(;0)0( == xx & , khi đó nghiệm phương trình (1.2.14) có dạng (1.2.17)
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T
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T

t
t
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t
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t
T

tx
T

T

ππ
δ

ππδ

(1.2.40)

với T=2π/ω0 là chu kỳ dao động và kPT 0=δ là chuyển vị tĩnh của hệ. Từ

đó ta thu được đồ thị phổ phản ứng của hệ như trên hình 1.2.13.

d) Việc xác định hệ số động lực đối với một số bài toán động lực phức tạp
hơn như bài toán dao động của dầm cầu dưới tác dụng của tải trọng di
động, bài toán dao động công trình có xét đến tải trọng động đất sẽ được
trình bày chi tiết hơn ở chương 3 của tài liệu này.

Hình 1.2.13.

max

)(









T

tx
δ

1.0

T
t0

1.0 2.0 3.0

2.0

0

Hình 1.2.12.

P0

t0

t

P(t)

0
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1.3. Hệ nhiều bậc tự do

1.3.1. Các đặc trưng động lực học

 Xét hệ cơ học có hữu hạn bậc tự do xác định bởi véctơ toạ độ suy rộng

{ }TNUUU ,...,1= . Khi đó, động năng và thế năng của hệ có dạng

∑

∑

==

==

jiij
T

ji
jiij

T

UUkKUUV

UUmUMUT

2
1

2
1

2
1

2
1

,

&&&&

    (1.3.1)

trong đó  M, K là các ma trận đối xứng xác định dương, được gọi lần lượt là
ma trận khối lượng và ma trận độ cứng của hệ. Với động năng và thế năng
này, hệ được xét trong khuôn khổ các quy luật tuyến tính của cơ học.

Các lực tác dụng lên hệ gồm có hai loại:

- Lực cản có dạng UCQc &=  mà trong tính toán động lực học công trình nói

chung chỉ xét trường hợp cản Rơlây với

KMC βα += (1.3.2)

với các hằng số βα ,  được xác định từ thực nghiệm. Khi đó ma trận hệ số

cản C là đối xứng và xác định dương .

- Lực ngoài tác dụng { }TNn tPtPtPQ )(),...,()( 1==  .

Khi đó phương trình Lagrăng của hệ có dạng

)()()()( tPtKUtUCtUM =++ &&&  (1.3.3)

Bài toán dao động riêng được mô tả bằng phương trình

0=+ KUUM && .

Nghiệm có dạng
tieU ωΦ=

với ω,Φ  được gọi là tần số riêng và dạng dao động riêng của hệ. Các tần số
riêng được xác định từ hệ phương trình đại số

[ ] 0det 2 =− MK ω .                                         (1.3.4)

và các dạng dao động riêng xác định từ phương trình
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[ ]{ }
{ }




=Φ
=Φ−

1
02MK ω

(1.3.5)

Có rất nhiều thuật toán và chương trình để giải bài toán trị riêng nêu
trên, chúng ta không dừng lại ở việc giải bài toán này (các độc giả quan tâm
có thể xem phần phụ lục ở cuối giáo trình này) mà đi vào trình bày một số
tính chất của các tần số và dạng dao động riêng.

Trước hết trong đại số tuyến tính, người ta đã chứng minh được rằng
bài toán trị riêng với các ma trận độ cứng và khối lượng là các ma trận đối
xứng, xác định dương có N tần số riêng { }Nωω ,...,1 là các nghiệm dương và

các véc tơ dạng riêng Φj tương ứng với tần số riêng ωj thoả mãn điều kiện
trực giao có dạng





≠
=

=ΦΦ





≠
=

=ΦΦ

ji
jik

K

ji
jim

M

j
j

T
i

j
j

T
i

,0
,

,0
,

(1.3.6)

Thật vậy, từ phương trình (1.3.5), ta có

.0)(

0)(
2

2

=Φ−

=Φ−

kk

jj

MK

MK

ω

ω

Nhân từ vế trái hai phương trình cuối với véc tơ T
j

T
k ΦΦ , lần lượt, ta sẽ được

0

0
2

2

=ΦΦ−ΦΦ

=ΦΦ−ΦΦ

k
T
jkk

T
j

j
T
kjj

T
k

MK

MK

ω

ω
.

Vì tính đối xứng của các ma trận K, M nên

k
T
jj

T
k

k
T
jj

T
k

MM

KK

ΦΦ=ΦΦ

ΦΦ=ΦΦ

và do đó 

0)( 22 =ΦΦ− j
T
kkj Mωω

Nếu kjkj ωω ≠≠ , , ta sẽ nhận được (1.3.6).

Các tham số Njkm jj ,...,2,1,, =  được gọi là khối lượng và độ cứng quy đổi.

Ngoài ra, các dạng dao động riêng luôn chứa một hằng số bất kỳ, để xác
định hằng số này người ta đưa vào các tiêu chuẩn gọi là phép chuẩn hoá
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dạng riêng, ví dụ các hằng số được lấy bằng jm/1 , khi đó dạng riêng

chuẩn hoá thoả mãn

jM j
T
j ∀=ΦΦ ,1 .

Với các tham số khối lượng và độ cứng quy đổi này, tần số riêng được tính
một cách dễ dàng

Njmk jjj ,...,2,1,/ ==ω .

Trong trường hợp cản Rơlây, ta có thêm các hệ số cản quy đổi tương ứng

[ ] jjj
T
jj

T
jj kmKMCc βαβα +=Φ+Φ=ΦΦ=

Do đó hệ số cản kết cấu tương ứng với dạng dao động riêng thứ  j  bằng

)(5.0/5.0 2
jjjj mc βωαζ +== .

Như vậy, đối với hệ hữu hạn bậc tự do nêu trên, ta có được tập hợp các tần
số riêng, các dạng dao động riêng và các hệ số cản kết cấu tương ứng, tạo
thành tổ hợp các đặc trưng động lực học của hệ đã cho, viết dưới dạng ba
ma trận như sau

              

{ }
{ }
{ }N

N
jii

N

diagD

j

diag

ζζ

ωω

,...,

)(

,...,

1

1,

22
1

=

Φ=Φ

=Ω

=            (1.3.7)

Đến đây ta có thể chứng minh được một mệnh đề:

Mệnh đề 1.2.1. Hệ cơ học hữu hạn bậc tự do tuyến tính hoàn toàn được xác
định nếu biết tất cả các đặc trưng động lực học của nó.

Thật vậy, như ban đầu đã nêu, hệ hữu hạn bậc tự do tuyến tính được
xác định bởi ba ma trận M, K, C. Vì vậy, nếu biết các đặc trưng động lực
học của hệ (1.3.6), ta có thể tính được các ma trận khối lượng, độ cứng hay
hệ số cản như sau:

11

11

11

)()(2
)()(

)()(

−−

−−

−−

ΦΦ=

ΦΩΦ=

ΦΦ=

DC
K
M

T

T

T

(1.3.8)

Vì lý do này nên các đặc trưng động lực học của hệ còn được gọi là mô hình
dao động của hệ. Và mô hình ban đầu gồm các ma trận khối lượng, độ cứng
và hệ số cản được gọi là mô hình không gian của hệ hữu hạn bậc tự do.
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1.3.2. Các đặc trưng phổ

Bây giờ ta xét hệ đã cho (1.3.3) với lực ngoài tác dụng có dạng

tiePP ωˆ=

tức một lực điều hoà với tần số ω và biên độ phức P̂ . Khi đó đáp ứng của hệ
cũng có thể tìm dưới dạng

tieUU ωˆ=

và biên độ phức của đáp ứng sẽ được tìm từ phương trình

PUKCiM ˆˆ)( 2 =++− ωω .

Ma trận phức

)()(ˆ 2 KCiMK ++−= ωωω (1.3.9)

được gọi là ma trận độ cứng động của hệ đã cho. Ma trận độ cứng động phụ
thuộc vào tần số lực kích động ω  và cũng mô tả quan hệ giữa lực kích động
và chuyển vị tương tự như trong trường hợp tĩnh. Hiển nhiên, tại tần số
bằng không thì

KK =)0(ˆ

tức là trở thành ma trận độ cứng tĩnh ban đầu.

Ma trận

)(ˆ)(ˆ 1 ωω −= KH

được gọi là ma trận độ mềm động, hay còn gọi là ma trận hàm truyền vì

PHU ˆˆˆ = (1.3.10)

mô tả sự truyền tác dụng của lực ngoài đến các bậc tự do tạo thành chuyển
vị của hệ. Thực chất của hàm truyền giữa hai điểm của công trình là
chuyển vị tại một điểm khi có lực tác dụng ở điểm kia. Rõ ràng là ma trận
độ cứng động hay ma trận hàm truyền cũng đều mô tả một cách đầy đủ hệ
đã cho. Do đó người ta gọi ma trận hàm truyền là mô hình tần số hay mô
hình động lực học của hệ. Trong một số tài liệu, các ma trận nêu trên còn
được gọi là đặc trưng biên độ tần số (phổ) của hệ đã cho.

Để minh chứng cho việc các ma trận độ cứng động hay độ mềm động có
thể mô tả đầy đủ hệ đã cho. Ta xét hệ (1.3.3) trên quan điểm phương pháp
khai triển theo dạng riêng sau đây.
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1.3.3. Khai triển theo dạng riêng

Giả sử { }Nωω ,...,1 và { }Njiji ,...,2,1,);( =Φ=Φ  là các tần số riêng và

dạng dao động riêng tương ứng của hệ đã cho (1.3.3).

Biểu diễn nghiệm của phương trình (1.3.3) ở dạng

)()( tqtU Φ=

hay

∑
=

=Φ=
N

r
rrj NjtqjtU

1
,..,2,1);()()( (1.3.11)

và thay vào phương trình (1.3.3). Tiến hành nhân vô hướng hai vế phương
trình từ phía phải với véc tơ ΦT và sử dụng tính trực giao của các dạng dao
động riêng (1.3.6), ta được n phương trình vi phân tách biệt

.,...,2,1);()()()( Njtftqktqctqm jjjjjjj ==++ &&& (1.3.12)

trong đó

.,...,2,1;)()()(
1

NjtPstf
N

s
sjj =Φ=∑

=

Đến đây ta thấy rõ ý nghĩa vật lý của các tham số khối lượng, độ cứng và hệ
số cản quy đổi. Chúng đóng vai trò khối lượng, độ cứng và hệ số cản của các
hệ một bậc tự do quy đổi. Điều này đồng thời cũng nêu bật bản chất của
phương pháp khai triển theo các dạng dao động riêng là đưa hệ nhiều bậc
tự do về hệ một bậc tự do mà chúng ta đã nghiên cứu kỹ ở phần trên.

Rõ ràng, nếu lực ngoài tác dụng là điều hoà có dạng

ti
ss ePtP ωˆ)( =

thì lực ngoài quy đổi cho hệ một bậc tự do sẽ bằng

ti
j

ti
s

N

s
jj efePstf ωω ˆˆ)()(

1
=Φ=∑

=

trong đó

NjPsf s

N

s
jj ,..,2,1;ˆ)(ˆ

1
=Φ=∑

=

(1.3.13)

Khi đó toạ độ suy rộng qj có dạng điều hoà

ti
jj eqtq ωˆ)( =
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với biên độ phức là

s

N

s
jj

jjj

j
j PsH

icmk
f

q ˆ)()(
ˆ

ˆ
1

2 ∑
=

Φ=
+−

= ω
ωω

trong đó

ωω
ω

jjj
j icmk

H
+−

= 2

1)(  (1.3.14)

Lúc này ta có thể nhận được biểu thức của đáp ứng chung của hệ ở dạng

s

N

s

N

r
rrrs

N

r

N

s
rrr

N

r
rrj PsjHPsHjqjU ˆ)()()(ˆ)()()(ˆ)(ˆ
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∑ ∑∑ ∑∑
= == ==









ΦΦ=ΦΦ=Φ= ωω   (1.3.15)

Trong trường hợp rsPs ≠∀= ,0ˆ , ta có

   .,...,2,1,,)()()(ˆˆ
1

NjrsjHPU
N

r
rrrsj =∀ΦΦ= ∑

=

ω               (1.3.16)

Chú ý đến biểu thức của ma trận độ mềm động lực học nêu trên, ta thấy

∑
=

ΦΦ==
N

r
rrr

s

j
js sjH

P

U
h

1
)()()(ˆ

ˆ
)(ˆ ωω .

Biểu thức cuối cho ta quan hệ giữa ma trận truyền hay ma trận độ mềm
động lực học với các đặc trưng động lực học như sau

[ ] ∑
=

− ΦΦ===
N

r
rrrjs sjHhKH

1

1 )()()()(ˆ)(ˆ)(ˆ ωωωω

hay là

∑
= +−

ΦΦ
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N

r rrr

rr

icmk
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H
1

2

)()(
)(ˆ

ωω
ω  (1.3.17)

Mối quan hệ mật thiết này cho phép ta phát biểu một mệnh đề:

Mệnh đề 1.2.2. Một hệ hữu hạn bậc tự do tuyến tính có thể hoàn toàn được
xác định một cách tương đương bằng một trong ba mô hình: mô hình không
gian, mô hình dao động và mô hình động lực học.

Từ biểu diễn (1.3.11), ta có

j
T
j

T
j

j
j

T
j

T
j

j M
tUM

tq
M

tMU
tq

ΦΦ

Φ
=

ΦΦ

Φ
=

)(
)(;

)(
)(

&
& (1.3.18)

Nghiệm của các phương trình tách rời (1.3.12) có dạng (1.2.31)
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ωζ
ω

τωζ
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(1.3.19)

trong đó các điều kiện đầu )0();0( jj qq &  có dạng (1.3.18) tại thời điểm t=0.

Xét hệ chịu tải trọng P(t) có thành phần thứ j là hàm xung Delta – Dirac
Pj(t)=δ(t), còn các thành phần khác đều bằng 0. Ký hiệu hkj(t) là chuyển vị
của bậc tự do thứ k do tải trọng xung đơn vị δ(t) đặt tại bậc tự do thứ j gây
ra. Hàm hkj(t) được gọi là hàm phản ứng xung của hệ nhiều bậc tự do. Giả
thiết điều kiện đầu 0)0(;0)0( == UU & và tải trọng thành phần Pj(t) có dạng

bất kỳ, khi đó chuyển vị tại bậc tự do k có dạng tích phân Duhamel (1.2.30)

0;)()()()()(
00

>−=−= ∫∫ tdhtPdthPtU
t

kjj

t

kjjkj ττττττ (1.3.20)

Vì hij(t-τ)=0 với t<τ nên thực hiện biến đổi Fourie hai vế của (1.3.20), ta có

)()()()(

)()()()()( )(

ωωθθττ

θτθττττω

ωθωτ

θτωω

jkj
i

kj
i

j

i
kjj

ti
kjjkj

PHdehdeP

dedhPdtedthPU

==









=








−=

∫∫

∫ ∫∫ ∫
∞+

∞−

−
∞+

∞−

−

+∞

∞−

+−
+∞

∞−

+∞

∞−

−
+∞

∞− (1.3.21)

Như vậy, đối với hệ nhiều bậc tự do, ma trận hàm phản ứng xung [ ])(thkj  và

ma trận hàm truyền [ ])(ωkjH  là các biến đổi Fourie của nhau

∫∫
+∞

∞−

+∞

∞−

− == ωω
π

ω ωω deHthdtethH ti
kjkj

ti
kjkj )(

2
1)(;)()( (1.3.22)

tương tự như hệ một bậc tự do (các công thức (1.2.32) và(1.2.33)).

Chuyển vị tại bậc tự do thứ k đối với véc tơ tải trọng P(t) có dạng bất kỳ là

0;,...,2,1;)()()(
1 0

>=−= ∑∫
=

tNkdthPtU
N

j

t

kjjk τττ (1.3.23)

Kết hợp (1.3.21) với (1.3.23), ta có

∑
=

=
N

j
jkjk PHU

1
)()()( ωωω (1.3.24)

từ đó ta thu lại được biểu thức (1.3.10) và
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ωωω
π

ω dePHtU ti
N

j
jkjk ∑ ∫

=

+∞

∞−

=
1

)()(
2
1)( (1.3.25)

1.3.4. Ví dụ

Xét dao động của dầm không trọng lượng, trên dầm có 3 khối lượng tập
trung m1 , m2 , m3 (Hình 1.3.1). Các lực tác động lên hệ gồm

- Lực quán tính )(tum kk &&−  và các lực cản Rk(t) đặt tại khối lượng.

- Các lực ngoài P(t), q(t) và M(t).

Theo nguyên lý Đalămbe, ta viết được phương trình chuyển động

[ ] [ ] [ ] )()()()()()()()( 333322221111 ttRtumtRtumtRtumtu kPkkkk ∆+−−+−−+−−= &&&&&& δδδ (1.3.26)

trong đó

- δki là chuyển vị của khối lượng mk do lực đơn vị đặt theo phương của
chuyển vị ui (chuyển vị tại khối lượng mi) gây ra trong hệ.

- ∆kP(t) là chuyển vị của khối lượng mk do các tải trọng P(t), q(t), M(t) gây
ra với giả thiết mk=0 (coi như bài toán tĩnh).

Giá trị các hệ số δjk và ∆kP được xác định theo công thức tính chuyển vị của
Marxell - Morh. Từ đó ta có

[ ] [ ] [ ] )()()()()()()()( 333322221111 ttRtumtRtumtRtumtu kPkkkk ∆=++++++ &&&&&& δδδ (1.3.27)

Xét trường hợp hệ dao động tự do không cản, khi đó dao động của các khối
lượng có dạng ti

kk etu ωΦ=)( , từ đó ta thu được phương trình

0

1

1

1

3

2

1

2333322311

2332222211

1331222111
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ω
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δ

mmm
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mmm

(1.3.28)

Ký hiệu các ma trận

L2 L3L1

a)

L4

m1 m2 m3

u1 u2 u3

P(t) M(t)q(t)

Hình 1.3.1.
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   (1.3.29)

khi đó việc xác định các tần số và dạng riêng của hệ (1.3.28) đưa về dạng
(1.3.4) và (1.3.5).

Giả thiết dầm gối tựa tự do hai đầu với m1=m2=m3=ρA/4 trong đó ρ là mật
độ khối lượng, A là diện tích tiết diện ngang và các khối lượng được đặt
cách đều nhau L1=L2=L3=L4=L/4, khi đó ta xác định được
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Hình 1.3.2. Các dạng dao động riêng của hệ 3 bậc tự do

L/4 L/4L/4 L/4 L/4 L/4L/4 L/4

L/4 L/4L/4 L/4
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1.4. Truyền sóng đàn hồi trong thanh

Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ nghiên cứu các hệ vô số bậc tự do hay còn
gọi là hệ liên tục. Hệ liên tục đơn giản nhất là kết cấu dạng thanh – một
vật thể đàn hồi có một kích thước lớn hơn nhiều hai kích thước còn lại. Đặc
điểm cơ bản nhất của thanh là chỉ làm việc trong trạng thái kéo nén dọc
theo chiều dài của thanh và do đó chuyển vị và biến dạng cũng chỉ xét theo
một trục dọc theo chiều dài thanh. Hơn thế nữa, trong quá trình biến dạng
mặt cắt ngang luôn phẳng và chỉ bị chuyển dịch dọc theo trục. Vì lý do này
người ta gọi đây là bài toán dao động dọc trục của thanh. Chúng ta gọi đề
mục này là truyền sóng đàn hồi trong thanh bởi vì bản chất của dao động
dọc trục của thanh chính là sự truyền sóng đàn hồi dọc theo thanh.

1.4.1. Phương trình chuyển động

Để đơn giản chúng ta xét một thanh thẳng có tiết diện đều với các đặc
trưng hình học và vật liệu sau đây: E môđun đàn hồi; F diện tích tiết diện
ngang; ρ - mật độ khối; L – chiều dài. Ký hiệu u(x,t) là chuyển vị của mặt
cắt tại x. Chọn hệ toạ độ là một trục trùng với trục của thanh bắt đầu từ
đầu trái như trên Hình 1.4.1.

Tác dụng lên phân tố phân tố thanh dx tại mặt cắt x gồm các lực

- Lực quán tính                    ),(. txuFdxfI &&ρ=

- Các lực kéo ở hai đầu phân tố dx
x
NNN
∂
∂

+,

- Lực cản ngoài                     dxtxucfc ),(&=

x
o

p(x,t) U(x,t)

x

x = 0

fI

Qfc

N

dx
N+ 

x
N
∂
∂  dx

x = L

Hình 1.4.1.
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- Tải trọng phân bố dọc theo thanh dxtxpQ ),(=

Hướng tác dụng của các lực này được xác định trong Hình 1.4.1.

Sử dụng nguyên lý Đalamber ta có thể thiết lập được phương trình

),(2

2

txp
x
N

t
uc

t
uF =

∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

ρ

Theo định luật Hook 
x
uEFFEFN
∂
∂

=== εσ , nên phương trình cuối có dạng

),(2

2

txp
x
uEF

xt
uc

t
uF =








∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

ρ                             (1.4.1)

Đây là phương trình chuyển động dọc trục tổng quát của thanh, khi giải
cần đến các điều kiện biên và điều kiện đầu.

1.4.2. Nghiệm sóng đàn hồi

Xét bài toán dao động tự do, khi lực ngoài và lực cản bằng không

02

2

=







∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

x
uEF

xt
uFρ

hay, trong trường hợp các tham số hình học, vật liệu là các hằng số ta được

ρ
Ea

x
ua

t
u

==
∂
∂

−
∂
∂ ;02

2
2

2

2

                                  (1.4.2)

Đây là phương trình sóng một chiều với vận tốc truyền sóng bằng a phụ
thuộc vào môi trường vật liệu, không phụ thuộc vào hình học của kết cấu.
Dễ dàng nhận thấy phương trình cuối cho nghiệm tổng quát sau đây

)()(),( atxgatxftxu ++−= ,                                 (1.4.3)

trong đó f, g là các hàm số bất kỳ, khả vi hai lần trên trục số, xác định từ
điều kiện đầu và điều kiện biên. Xét thành phần thứ nhất, hiển nhiên là
hình dáng của hàm f(x) trong một  đoạn (x1, x2) nào đó được xác định. Giả
sử  cả đoạn thẳng này được di chuyển dọc theo trục x với vận tốc đều là a.
Khi đó vị trí x* lúc đầu t=0, sau khoảng thời gian t sẽ chiếm vị trí x**= x* +
at và tính thành phần thứ nhất trong nghiệm (1.4.3) ta được

)()()( **** xfatatxfatxf =−+=−

Điều này chứng tỏ dáng điệu của hàm f(x) không thay đổi mà được di
chuyển tịnh tiến theo chiều dương của trục x với vận tốc bằng vận tốc
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truyền sóng trong thanh a. Đây thực sự là sự lan truyền dạng sóng dọc
theo trục thanh. Với lý luận tương tự, ta thấy thành phần thứ hai mô tả sự
truyền sóng theo chiều ngược lại. Như vậy, nói chung, tại một vị trí bất kỳ
trong thanh đã bị kích động luôn tồn tại hai sóng được lan truyền theo hai
hướng ngược nhau.

Ta xét sự truyền sóng trong thanh chiều dài L với một đầu ngàm cứng

(u(0,t))=0) và một đầu tự do ( 0)( ==
∂
∂ Lx
x
u ).

Bằng phương pháp tách biến, biểu diễn

)()( xtTu Φ=

phương trình (1.4.2) được đưa về hai phương trình

0)/()(
0)()(

2

2

=Φ+Φ ′′

=+

ax
tTtT

ω

ω&&

Với các điều kiện biên trên, chúng ta tìm được

      
,...2,1,sin)()(

)2/1(

==Φ=Φ

−==

n
a
xCxx

n
L
a

nn

n

ω

π
ωω

   (1.4.4)

và cuối cùng ta được

∑












 ++−



 −−=

n
n

n
n

n
n atx

a
atx

a
Atxu θ

ω
θ

ω )(cos)(cos),(        (1.4.5)

Các hằng số nnA θ, xác định từ điều kiện đầu. Biểu thức cuối thể hiện sự

truyền sóng chuyển vị hình cosin trong thanh theo hai hướng ngược nhau.

Tương tự ta có thể tìm được biểu thức của sóng ứng suất

∑












 ++−



 −−−=

∂
∂

=
n

n
n

n
nnn atx

a
atx

aa
EA

x
uEtx θ

ω
θ

ωω
σ )(sin)(sin),(    (1.4.6)

1.4.3. Truyền sóng cưỡng bức trong thanh.

Trong phần này chúng ta nghiên cứu một bài toán cụ thể về sự truyền
sóng trong một cột cho trong Hình 1.4.2.

Xét một thanh chiều dài L, có môđun đàn hồi E, tiết diện F, mật độ
khối ρ. Giả thiết các tham số nêu trên không đổi và tại đầu x=0 có một lực
xung tác dụng dọc trục thanh. Đất được mô tả bằng hệ số nền xung quanh
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thân cọc là xK , tại mũi cọc là 0K . Giả thiết lực cản nhớt xung quanh thân

cọc là chủ yếu và có hệ số bằng à (bỏ qua lực cản nhớt ở mũi cọc).

Khi đó phương trình truyền sóng đàn hồi trong thanh có dạng

)()(),(),(),(),(
2

2

2

2
xtP

x
txuEFtxuK

t
txu

t
txuF x δµρ =

∂
∂

−+
∂

∂
+

∂
∂            (1.4.7)

cùng với điều kiên biên là

),(),(

0),0(

0 tLuK
x
tLuEF

x
tuEF
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∂

=
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∂

(1.4.8)

Trước hết ta xét bài toán dao động riêng, tức là khi P = 0. Khi đó tìm
nghiệm phương trình thuần nhất (không có vế phải) ở dạng

[ ]
F

htihxtxu
ρ
µ

ωφ
2

;)(exp)(),( =+−=

ta sẽ nhận được phương trình
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(1.4.9)

và điều kiện biên

µ 

K0 

x = 0 
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Hình 1.3.2 
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x = L u(x,t) 

Kx 

x 

Hình 1.4.2
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(1.4.10)

Giải phương trình (1.4.7),(1.4.8) ta được nghiệm

,
2sin2
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cos)(
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xAx

nn

n
n

nnn

λλ
λ

λφ

+
=

=

 (1.4.11)

trong đó ,..., 21 λλ  là nghiệm của phương trình đại số

0tan kL =λλ

hay phương trình rút gọn

z=ββ tan (1.4.12)

với LkzL 0, == λβ .

Phương trình (1.4.12) có thể giải bằng số với mỗi z cho trước, khi đó kết quả
cho phép ta xác định được các tần số riêng

[ ] ,....3,2,1,)()( 222 =−+= nhzkcz nxn λω (1.4.13)

Xét nghiệm phương trình (1.4.12) phụ thuộc vào biến z (độ cứng đất ở mũi
cọc), ta thấy, khi  z=0,

,...3,2,1,)0( 0 === n
L
nhayn nn
π

λπβ

và tương tự ta có

,...3,2,1,)5.0()5.0()( =
−

=−=∞ ∞ n
L

nhayn nn
π

λπβ

tức là tần số của hệ cọc nền thực tế bị giới hạn bởi tần số riêng trong hai
trường hợp tới hạn này.

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của β vào z (Hình 1.4.3.) cho thấy tần số chỉ
nhạy cảm với độ cứng mũi cọc khi giá trị của độ cứng mũi nhỏ. Nếu độ cứng
đất ở mũi cọc đạt đến giá trị LEF /10  thì hầu như nó không thay đổi nhiều.

Để nghiên cứu phản ứng của hệ cọc nền dưới tác dụng của lực P0 , ta
viết lại phương trình (1.4.7) dưới dạng
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Ta tìm nghiệm phương trình ở dạng

∑
=

=
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)()(),(
n

nn xtqtxu φ                                       (1.4.14)

với )(xnφ  xác định bằng công thức (1.4.11). Vì các hàm )(xnφ  thoả mãn điều

kiện biên (1.4.10) nên nghiệm (1.4.14) thoả mãn điều kiện biên (1.4.8). Hơn
nữa, vì )(xnφ thoả mãn phương trình (1.4.9) nên ta sẽ có

∑ =+++
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22 )()()()]()()(2)([
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nnnxnn xtPxtqkctqhtq δφλ&&&

Nhân hai vế phương trình cuối với )(xmφ và tích phân hai vế theo x từ 0 đến

L, do tính trực giao của hàm côsin nên ta được

)()())(2)( 2 tptqtqhtq nnnnn =++ ω&&&
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Hình 1.4.3. Ba nghiệm đầu tiên của phương trình (1.4.12) phụ thuộc vào z
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với hàm P(t) là lực kích động cho trước ở đầu cọc. Khi đó ta có

ωωω
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λ
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ω  (1.4.15)

Từ (1.4.15) ta có thể tính được hàm phổ chuyển vị

∑
= +−+−

=
1,

2222

22

)2)(2(
coscos

)(),(
mn mn

mnmn
Pu ihih

xxAA
SxS

ωωωωωω
λλ

ωω  (1.4.16)

Tương tự ta có trường biến dạng bằng

∑
=

−=
∂

∂
=

1
sin)(),(),(

n
nnnn xAtq

x
txutx λλε  (1.4.17)

và tương ứng

∑∫
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∂
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εωε ω (1.4.18)

Lúc này nội lực trong cọc bằng

∑
=

=
∂

∂
−=

1
sin)(),(),(

n
nnnn xAtqEF

x
txuEFtxN λλ

và tương ứng phổ tần số của nội lực là
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1.5. Dao động uốn của dầm đàn hồi

Về kết cấu dầm

Dầm là một dạng kết cấu đơn giản cùng với thanh. Nếu trong thanh
người ta chỉ quan tâm đến sự kéo nén và biến dạng dọc trục, thì với dầm,
cũng có kết cấu dạng thanh như vậy, ta xem xét biến dạng ngang vuông góc
với trục thanh gọi là uốn. Cũng như thanh, hình học của dầm được xác định
bằng hai kích thước: chiều dài và tiết diện ngang. Trong đó tiết diện ngang
có thể có hình dạng khác nhau như hình chữ nhật, hình tròn,..., nhưng nói
chung cũng lại được xác định bằng hai kích thước khác nhau, hay đặc biệt
cũng có trường hợp người ta chỉ xét một kích thước đặc trưng cho tiết diện.
Theo một số kết quả nghiên cứu thì khái niệm về dầm chỉ được sử dụng khi
chiều dài lớn hơn nhiều các kích thước còn lại. Nếu chiều dài và kích thước
của tiết diện có cùng cỡ (tỷ lệ nhỏ hơn 10) thì mô hình dầm không còn tác
dụng nữa.

Trong nghiên cứu mô hình dầm, người ta phân loại dầm như sau

1. Dầm Euler-Bernoulli là loại dầm thoả mãn các giả thiết sau:

• Tiết diện ngang luôn luôn là phẳng trong mọi trạng thái biến dạng.

• Mặt đối xứng của dầm luôn trùng với mặt phẳng dao động (hay tiết
diện ngang luôn luôn vuông góc với trục trung hoà).

• Quán tính quay và biến dạng trượt có thể bỏ qua.

2. Dầm Timôshencô là loại dầm trong đó điều kiện thứ hai và ba không còn
thoả mãn nữa. Điều này xảy ra khi chiều dài dầm không đủ lớn so với
kích thước tiết diện ngang (tỷ lệ nhỏ hơn 10).

Hiện tượng tiết diện ngang không còn phẳng khi biến dạng là rất phức tạp,
còn ít được nghiên cứu và là một loại dầm thứ ba. Trong giáo trình này chủ
yếu là xem xét dầm đơn giản Euler-Bernoulli.

1.4.1. Phương trình dao động uốn của dầm

a) Dầm Euler-Bernoulli

Xét dầm cho trong Hình 1.5.1. và tách một phần tử dầm có chiều dài
dx. Các tham số của dầm là môđun đàn hồi E, mật độ khối ρ, diện tích tiết
diện F , chiều dài  L và mô men quán tính của tiết diện là Ι. Ký hiệu
chuyển vị ngang của tiết diện tại x là ),( txu .
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Các lực và mô men tác dụng lên phần tử dầm này gồm

- Các lực cắt tại hai đầu x và x+dx gồm lực cắt dx
x
VtxVtxV
∂
∂

+),(),,(

- Tải trọng ngoài phân bố theo dầm dxtxqQ ),(=

- Lực quán tính dxtxuFfI ),(&&ρ=

- Mômen uốn tại hai đầu dx
x
MtxMtxM
∂
∂

+),(),,(

- Mômen của lực ngoài là 
2

),(
2dxtxq

Cân bằng các lực và mômen, bỏ qua thành phần bậc cao của dx và lực cản
ta được hai phương trình

x
txMtxV

txq
x
txVtxuF

∂
∂

=

=
∂

∂
−

),(),(

),(),(),(&&ρ
  (1.5.1)

Sử dụng quan hệ quen thuộc trong sức bền vật liệu

2

2 ),(),(
x
txuEItxM

∂
∂

−=

từ hệ phương trình trên ta được một phương trình

),(),(),( 2

2

2

2

txq
x
txuEI

x
txuF =








∂

∂
∂
∂

+&&ρ  (1.5.2)

x = 0 u(x,t)

fIVM

x = L

x

q(x,t) x

Q V+dV

M+dM

dx

Hình 1.5.1
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Đây là phương trình đạo hàm riêng cấp 4, khi giải cần đến 4 điều kiện biên
liên quan đến chuyển vị, góc xoay, lực cắt và mô men uốn ở hai đầu dầm.

Nếu xét đến lực cản nội được mô hình hoá có dạng









∂∂

∂
+

∂
∂

−=
tx
txu

x
txuEItxM 2

3

12

2 ),(),(),( µ

và cản môi trường có dạng

dx
t
txuCtxFc ∂

∂
=

),(),(

ta sẽ nhận được phương trình

),(),(),((),(),( 2

3
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2
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2

txq
tx
txu

x
txuEI

x
txuCtxuF =








∂∂

∂
+

∂
∂

∂
∂

++ µρ &&& (1.5.3)

Xét trường hợp kể đến lực dọc trục N, trong trường hợp này sẽ gây ra một
mô men thêm vào bằng

dx
x
txuN

∂
∂

±
),(

dấu cộng khi lực kéo và dấu trừ khi lực nén, và do đó

x
txuN

x
txuEItxV

∂
∂

∂
∂

−=
),(),(),( 3

3

m

ta sẽ nhận được phương trình

),(),(),(),( 2

2
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2

txq
x
txuN

xx
txuEI

x
txuF =





∂
∂

∂
∂









∂

∂
∂
∂

+ m&&ρ  (1.5.4)

Xét dầm tựa trên nền đàn hồi với hệ số nền là kn , ta có phương trình

),(),(),(),( 2

2

2

2

txqtxuk
x
txuEI

x
txuF n =+








∂

∂
∂
∂

+&&ρ  (1.5.5)

b) DÇmTim«shenc«

Timôshencô đã phát triển dầm Euler-Bernoulli để nghiên cứu trường
hợp dầm không phải là đủ dài để có thể bỏ qua biến dạng trượt và tính đến
cả quán tính quay của phần tử dầm. Kể đến biến dạng trượt của dầm có
nghĩa là thêm vào góc xoay do uốn bằng xu ∂∂ /  một góc trượt θ nào đó để có
được góc xoay tổng thể của mặt cắt so với trục cân bằng ban đầu có dạng

xutx ∂∂+= /),( θϕ
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Khi đó ta sẽ có
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Lúc này các phương trình cân bằng lực và mômen cho ta hệ
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txutx
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FGtxuF

ϕ
ϕαϕρ

ϕαρ

&&

&&

(1.5.6)

Trong các công thức trên G là môđun trượt, α  là hệ số trượt để điều chỉnh
theo hình dạng của tiết diện ngang, ϕρ &&I  là quán tính quay của phần tử.

Nếu tất cả các tham số là hằng số thì hệ phương trình cuối có thể đưa về
một phương trình
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∂
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∂

+−
∂

∂
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∂
∂

+
∂

∂

αα
ρ

α
ρ

α
ρ

ρ
    (1.5.7)

Đối với phương trình (1.5.7) các điều kiện biên phải tuân thủ đúng công
thức của góc xoay, lực cắt và mômen uốn theo Timôshencô. Từ phương
trình (1.5.7) ta thấy nếu nếu thanh đủ mảnh để có thể bỏ qua biến dạng
trượt ( ∞→Gα ) và không tính đến quán tính quay ( 0→Iρ ), mô hình dầm

Timôshencô trở thành mô hình dầm Bernoulli (1.5.2).

1.5.2. Dao động riêng và các đặc trưng dao động của dầm

Xét dao động riêng không cản của dầm được mô tả bởi phương trình

0),(),( 2

2

2

2

=







∂

∂
∂
∂

+
x
txuEI

x
txuF &&ρ

Ta tìm nghiệm của phương trình ở dạng

)(),( xetxu ti Φ= ω

trong đó ω là tần số riêng và Φ(x) là dạng dao động riêng.

Khi đó, phương trình đối với Φ(x) có dạng
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0)()( 2

2

2

2
2 =







 Φ
+Φ−

dx
xdEI

dx
dxFωρ

Giải phương trình này cùng với các điều kiện biên sẽ cho ta các tần số riêng
∞= ,....,2,1, jjω  và các dạng riêng tương ứng ∞=Φ ,...,2,1),( jxj .

a) Tính trực giao của các dạng riêng

Theo định lý Betti "công của lực quán tính của dạng dao động riêng
thứ j trên chuyển vị theo dạng dao động riêng thứ k bằng công của lực quán
tính ứng với dạng dao động riêng thứ k trên chuyển vị theo dạng riêng thứ
j". Điều này có thể biểu diễn bằng công thức

)(),(

),(;),(),(),(),(

2
00

xeFtxuF

txfdxtxutxfdxtxutxf

n
ti

nn

I

L

jI

L

kI nkj

Φ=−=

=∫∫ =

ωωρρ &&

Từ đây ta có

0)()()(
0

22 =ΦΦ− ∫
L

kjkj dxxxFρωω

với 22
kj ωω ≠ , hay là

0)()(
0

=ΦΦ∫
L

kj dxxxFρ (1.5.8)

Biểu thức (1.5.8) thể hiện tính chất trực giao đầu tiên của các dạng riêng.

Mặt khác, từ (1.5.8), kể đến phương trình

)(
)( 2

2

2

2

2

xF
dx

xd
EI

dx
d

jj
j Φ=











 Φ
ωρ

Hình 1.5.2. Bốn dạng dao động đầu tiên a) dầm công xôn; b) dầm đơn giản

a) b)



Động lực học công trình                                                                                          Nguyễn Tiến Khiêm

44

ta có
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Φ− ∫ dx
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Φ∫ dx

dx
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EI
dx
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L
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j

Tích phân từng phần hai lần biểu thức cuối ta được

∫ =Φ ′′Φ ′′+Φ′−Φ
L

kj

L

kj

L

kj dxxEIxxxMxxVx
000

0)()()()()()()( (1.5.9)

Biểu thức (1.5.9) thể hiện tính chất trực giao thứ hai của các dạng riêng với

hai thành phần đầu biểu diễn công của các lực cắt và mômen ở biên và các
dấu phảy trên các hàm chỉ đạo hàm của chúng theo x.

b) Phương trình tần số trong các trường hợp điều kiện biên thuần nhất

Ta xét trường hợp các hệ số E, F, I, ρ là hằng số. Khi đó phương trình
xác định các dạng riêng là

F
EIaahay

EI
F

xxIV

ρ
λω

ρ
ωλ

λ

===

=Φ−Φ

0
2

0
24

4)(

,

0)()(
(1.5.10)

Nghiệm tổng quát của phương trình có dạng

)sin()cos()sinh()cosh()( xDxCxBxAx λλλλ +++=Φ

trong đó A, B, C, D là các hằng số phải tìm từ điều kiện biên. Ta sẽ nghiên
cứu các trường hợp điều kiện biên cổ điển sau đây.

Trường hợp gối tựa hai đầu: Khi đó điều kiện biên có dạng

0)()()0()0( =Φ ′′=Φ=Φ ′′=Φ LL  (1.5.10)

Thay (1.5.10) vào biểu thức của Φ(x), ta được hệ 4 phương trình
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=−
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0sinsinh
0sinsinh

0
0

LDLB
LDLB

CA
CA

λλ
λλ

suy ra A=0, C=0 và để B≠0 hay D≠0, thì định thức của hệ phải bằng 0
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0sinsinh =LL λλ

thu được

0sin =Lλ (1.5.11)

là phương trình tần số cho dầm gối tựa đơn giản mà có nghiệm là

,....2,1,/ == jLjj πλ

hay

,....3,2,1,)/( 2
0 == jLjaj πω

Với mỗi tần số riêng ωj tìm được, dạng riêng Φj(x) tương ứng sẽ chứa một
hằng số tuỳ ý Cj và có dạng

LxjCx jj /sin)( π=Φ .

Hằng số này có thể được xác định nhờ các điều kiện chuẩn hoá, ví dụ

1)(
0

2 =∫Φ
L

j dxx

khi đó

LC j /2=

Trường hợp dầm công xôn: Tại đầu ngàm ta có điều kiện biên

0)0()0( =Φ′=Φ

và tại đầu tự do

0)()( =Φ ′′′=Φ ′′ LL

Khi đó, phương trình tần số có dạng

01coshcos =+LL λλ                                       (1.5.12)

và các nghiệm là

;6,)5.0(;1372.14;9955.10
;8547.7;6941.4;8751.1

54

321

≥−≈==
===

nnLLL
LLL

n πλλλ
λλλ

Trường hợp ngàm hai đầu: Phương trình tần số có dạng

01coshcos =−LL λλ                                      (1.5.13)

và các nghiệm là
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;6,)5.0(;2787.17;1371.14
;9956.10;8532.7;7300.4

54

321

≥+≈==
===

nnLLL
LLL

n πλλλ
λλλ

Trường hợp hai đầu tự do: cho ta kết quả trùng với trường hợp ngàm hai
đầu (1.5.13) nhưng lưu ý rằng tần số đầu tiên có thể bằng không.

c) ảnh hưởng của lực dọc và nền đàn hồi đến tần số riêng của dầm

Giả thiết các tham số dầm và giá trị lực dọc không đổi, khi đó phương
trình dao động uốn của dầm có dạng

0),(),(),( 4

4

=
∂

∂
±

∂
∂

+
x
txuN

x
txuEItxuF &&ρ                        (1.5.14)

với quy ước dấu +N nếu lực N là nén và dấu −N nếu lực N là kéo. Dễ dàng
nhận thấy phương trình để xác định dạng dao động riêng sẽ là

EI
Ns

EI
F

xxsxIV

2
,

0)()(2)(

24

4)(

==

=Φ−Φ ′′±Φ
ρ

ωλ

λ

Phương trình đặc trưng

02 424 =λ−± spp

có 4 nghiệm  21 λ±λ± i;  khi kéo và 12 λ±λ± i;  khi nén, trong đó

142
2

42
1 −=λ++−=λλ++=λ issss ,;

Xét trường hợp khớp hai đầu, ta có

Lnss /42 πλ =++

cho lực nén và

Lnss /42 πλ =++−

cho lực kéo. Từ hai phương trình này ta có thể nhận được















= 22
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2 1

π
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EIn
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L
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n m                              (1.5.15)

với dấu trừ khi nén và dấu cộng khi kéo.

Trong trường hợp N =0, ta có

4
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L
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F
EI

n
π

ρ
ω
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vì vậy









=

c

n

Pn
N
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0

2

1m
ω
ω

 (1.5.16)

trong đó 2

2

L
EIPc
π

=  gọi là tải tới hạn. Dễ dàng nhận thấy dao động chỉ tồn

tại khi  lực nén cPN p  (ổn định). Khi đó tần số của dầm bị nén giảm đi và

của dầm bị kéo tăng lên. Điều này tương ứng với âm thanh của dây đàn
càng cao khi càng bị kéo căng hơn. Đặc biệt, khi lực nén N dần tới giá trị
tới hạn Pc thì tần số đầu tiên của dầm dần tới 0. Điều đó thể hiện sự
chuyển đổi trạng thái dao động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nghiên
cứu ổn định của dầm.

d) Dầm trên nền đàn hồi

Từ phương trình (1.5.5) ta có phương trình dao động riêng của dầm
trên nền đàn hồi có dạng

0),(),(),( 2

2

2

2

=+







∂

∂
∂
∂

+ txuk
x
txuEI

x
txuF n&&ρ (1.5.17)

Các dạng dao động riêng được xác định từ phương trình

0)()( 4)( =Φ−Φ xxIV λ

víi

EI
k

EI
F n−=
ρ

ωλ 24

Do đó, tham số λ sẽ được tìm từ phương trình tần số thông thường như
trong các trường hợp không có nền đàn hồi. Giả sử ta có được ,...3,2,1, =nnλ .,

khi đó các tần số riêng tương ứng sẽ là

F
EIa

EI
k

a
n

nn ρ
λω =






 += 0

2/1
4

0

,1  (1.5.18)

Công thức (1.5.18) cho ta thấy nền đàn hồi làm tăng tần số riêng của dầm.

1.5.3. Dao động cưỡng bức của dầm đàn hồi.

Xét phương trình (1.5.3) với tải trọng khác không. Giả sử tần số riêng
và dạng dao động riêng đã chuẩn hoá tương ứng là ,...3,2,1),(, =jxjj φω  . Khi

đó tìm nghiệm phương trình đã cho ở dạng
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∑=
j

jj xttxu )()(),( φξ

trong đó ,....3,2,1),( =jtjξ  gọi là các toạ độ suy rộng. Thay biểu thức này vào

phương trình (1.5.3), sử dụng tính trực giao của các dạng riêng ta được

)()()(2)( 2 tqttht jjjjjj =++ ξωξξ &&&

với ký hiệu

µω
ρ

φ
ρ

2

0

2

)(),(1)(

jj

L

jj

F
ch

dxxtxq
F

tq

+=

≡ ∫

Nếu chỉ xét dao động dừng của hệ, thì từ phương trình cuối ta có thể tìm
biên độ (phức) dao động dừng của toạ độ suy rộng bằng

)()(
2
)(

)( 22 ωω
ωωω

ω
ω jj

jj

j QH
ih

Q
=

+−
=Ψ

trong đó

.
2

1)( 22 ωωω
ω

jj
j ih

H
+−

=

và )(ωjQ là biên độ phức của lực suy rộng )(tq j . Cuối cùng ta xác định được

biên độ phức của trường chuyển vị ngang của dầm là

∑=
j

jjj xHQxw )()()(),( φωωω                              (1.5.19)

Lúc đó hàm số

)()()()()()(),(
,

** xxHHQQxS kj
kj

kjkjw φφωωωωω ∑=                    (1.5.20)

với dấu sao (*) chỉ liên hợp phức, được gọi là phổ chuyển vị ngang của dầm.
Dễ dàng nhận thấy phổ chuyển vị là hàm thực. Như vậy thực chất phổ
chuyển vị cho ta bình phương biên độ dao động là hàm số của tần số lực
kích động và toạ độ dọc theo dầm.
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Chương 2

Những phương pháp tính toán cơ bản
của Động lực học công trình

2.1. Phương pháp ma trận hệ số ảnh hưởng

Công trình, như đã nói ở phần đầu là một hệ liên tục rất phức tạp,
có vô số bậc tự do. Những phương pháp giải tích đã được trình bày trong
mục 1.5. chỉ áp dụng cho các hệ đơn giản như thanh, dầm, bản, mà
không thể sử dụng cho các kết cấu phức tạp hơn như hệ khung, dàn hay
hệ đàn hồi ba chiều. Để nghiên cứu các hệ phức tạp này, đòi hỏi phải có
những phương pháp chuyên dụng đơn giản và hiệu quả. Đường lối chung
vẫn là tìm cách thay thế hệ liên tục bằng một hệ rời rạc có hữu hạn bậc
tự do. Phương pháp cổ điển, đơn giản nhất trong số đó là phương pháp
ma trận hệ số ảnh hưởng, được trình bày sau đây. Trước tiên ta đưa ra
khái niệm chung về các ma trận độ cứng và khối lượng của hệ hữu hạn
bậc tự do theo quan điểm của cơ học vật rắn biến dạng.

2.1.1. Một số khái niệm.

Giả sử ta có một vật thể đàn hồi tuyến tính (hệ liên tục) chiếm một
miền D trong không gian. Trong miền D của vật thể chọn một tập hữu
hạn các điểm nút Ω và tương ứng sẽ có một trường chuyển vị của vật thể

tại các điểm nút, tạo thành một véc tơ { }TNUUU ,...,1= có N thành phần.

Mỗi thành phần của véc tơ này là chuyển vị của vật thể tại điểm nút nào
đó có cả hướng xác định. Để ngắn gọn, ta quy ước gọi chỉ số của mỗi
thành phần chuyển vị này là một chất điểm hay một điểm của vật thể
(bao hàm cả vị trí và hướng). Lúc này véc tơ U còn được gọi là véc tơ toạ
độ suy rộng của  hệ cơ học hữu hạn bậc tự do mô tả một cách gần đúng
(rời rạc) hệ liên tục đã cho.

• Ma trận khối lượng của hệ, ký hiệu là M với các phần tử
[ ]Njimij ,...,1,, =  được xác định bằng

j

I
i

ij A
fm =

trong đó fi
I là lực tác dụng vào chất điểm i gây nên gia tốc Aj  của chất

điểm j . Nói cách khác, khối lượng của một chất điểm là độ lớn của lực
tác dụng gây nên một đơn vị gia tốc của chất điểm đó.
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• Ma trận độ cứng K với các phần tử [ ]Njikij ,...,1,, =  được xác định bởi

j

i
ij U

Pk =

trong đó Pi là lực tác dụng vào chất điểm i gây ra chuyển vị Uj tại
điểm j. Nói cách khác, độ cứng kij chính là độ lớn của lực tác dụng vào
vật ở điểm i gây ra chuyển vị bằng một đơn vị tại điểm j.

• Ma trận độ mềm hay ma trận hệ số ảnh hưởng H với các thành phần

j

i
ij P

Uh =

là chuyển vị tại điểm i được gây ra bởi lực một đơn vị tại điểm j. Đại
lượng này còn được gọi là hệ số ảnh hưởng.

• Ma trận hệ số cản là ],...,1,;[ NjicC ij ==  với các thành phần

j

c
i

ij V
fc =

trong đó fi
c là lực cản tác dụng vào chất điểm i và Vj  là vận tốc của

chất điểm j.

Bổ đề 2.1.1. Các ma trận khối lượng M, độ cứng K và ma trận độ mềm
(hệ số ảnh hưởng) H đều là các ma trận đối xứng, xác định dương.

Tính đối xứng được chứng minh nhờ định lý Betti, khẳng định rằng
công của tập hợp các lực gây nên một trường chuyển vị thứ nhất trên
trường chuyển vị được gây nên bởi tập hợp lực thứ hai bằng công của tập
hợp lực thứ hai trên trường chuyển vị thứ nhất.

Tính xác định dương của các ma trận này được suy ra từ thực tế:
động năng và thế năng của một vật thể đàn hồi luôn luôn là các đại
lượng xác định dương.

Bổ đề 2.1.2. Hai ma trận độ cứng K và ma trận độ mềm (hệ số ảnh

hưởng) H tạo thành một cặp nghịch đảo, tức 1,. −== HKhayIHK .

Thật vậy, theo các định nghĩa trên, nếu ký hiệu tập hợp lực tác dụng

là { }NPPP ,...,1= , tương ứng với véc tơ chuyển vị { }TNUUU ,...,1= , ta có

KUP =

và
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HPU =

Từ đó ta có

PHKP ..=

suy ra

IHK =.

Chính mối liên hệ này là cốt lõi của phương pháp ma trận hệ số ảnh
hưởng với nội dung được trình bày sau đây.

2.1.2. Nội dung của phương pháp ma trận hệ số ảnh hưởng.

Mục đích của phương pháp ma trận ảnh hưởng cuối cùng là xây
dựng phương trình chuyển động của hệ liên tục được rời rạc hoá ở dạng

PKUUCUM =++ &&&   ,                                  (2.1.0)

trong đó P là véc tơ lực ngoài tác dụng lên hệ. Như vậy vấn đề cốt lõi của
phương pháp ma trận ảnh hưởng  là xây dựng các ma trận M, C, K.

Thông thường vì ma trận hệ số cản rất phức tạp, nên người ta giả

thiết nó có dạng cản Rơlây, tức là

KMC βα +=

với các hệ số α, β xác định bằng thực nghiệm, các ma trận M, K đã biết.

• Ma trận khối lượng M được xây dựng bằng nhiều cách.

- Cách thông dụng nhất là tập trung khối lượng của cả vật thể vào
các điểm nút tạo thành hệ chất điểm mj , j =1,...,N, tương ứng với
các toạ độ suy rộng sao cho tổng các khối lượng tập trung

∑
j

jm không vượt quá khối lượng tổng cộng của hệ. Khi đó ma trận

khối lượng sẽ có dạng đường chéo { }NmmdiagM ,...,1= . Việc chọn mj

phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng và sơ đồ chọn các điểm nút.

- Việc tập trung khối lượng phụ thuộc vào kinh nghiệm và hiểu biết
của chuyên gia thiết lập bài toán. Ta sẽ xem xét kỹ hơn vấn đề này
trong các ví dụ.

• Ma trận độ mềm (hệ số ảnh hưởng) H được xây dựng như sau

- Cho một lực đơn vị tác dụng vào điểm i và giải bài toán tĩnh xác
định chuyển vị tại cảc điểm nút khác, ta thu được véc tơ { }iNi hh ,...,1 .
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- Thay đổi điểm đặt lực đơn vị lần lượt cho tất cả các điểm từ 1 đến
N và giải bài toán trên, ta nhận được ma trận độ mềm (hệ số ảnh
hưởng) ],...,1,;[ NjihH ij == . Như vậy, ma trận độ cứng K có thể tính

được từ ma trận độ mềm H bằng phép nghịch đảo ma trận 1−= HK .

Với các kết cấu dạng thanh, đây chính là nội dung của phương pháp
lực quen thuộc mà sẽ minh họa trong ví dụ dưới đây.

• Ma trận độ cứng K có thể được xây dựng gián tiếp dựa trên bổ đề
2.1.2, tức là từ ma trận độ mềm (hệ số ảnh hưởng) H.

Ta cũng có thể xác định trực tiếp ma trận độ cứng K bằng cách đưa
vào các liên kết vừa đủ để ngăn cản các chuyển vị vốn có của các nút.
Các liên kết này bao gồm các liên kết mômen có tác dụng ngăn cản nút
xoay nhưng vẫn cho nút có chuyển vị thẳng và các liên kết lực ngăn
cản các chuyển vị tịnh tiến của nút. Khi đó, hệ gồm các phần tử cơ
bản, đơn giản đã biết và được liên kết với nhau tạo thành hệ cơ bản.
Các góc xoay và chuyển vị thẳng chính là các ẩn số cần tìm. Để hệ cơ
bản tương đương với hệ ban đầu về mặt lực thì ta phải có điều kiện
phản lực tại các liên kết thêm trên hệ cơ bản do tất cả các ẩn chuyển vị
và tải trọng gây nên bằng 0, từ đó thiết lập được hệ phương trình để
giải đối với các ẩn số cần tìm. Với các kết cấu dạng thanh, đây chính
là nội dung của phương pháp chuyển vị quen thuộc mà sẽ được minh
họa trong ví dụ dưới đây.

• Trong nhiều trường hợp, việc xác định trực tiếp ma trận độ cứng K là
đơn giản hơn so với việc xác định gián tiếp thông qua ma trận độ mềm
H. Khi đó ma trận độ mềm H có thể tính được từ ma trận độ cứng K
bằng phép nghịch đảo ma trận 1−= KH .

Bây giờ, chúng ta có thể tiến hành thiết lập phương trình chuyển
động của hệ. Giả sử ta đã có được các ma trận M, H, C và véc tơ lực ngoài
P, ta gộp tất cả các lực tác dụng lên các nút vào một véc tơ lực tổng

UCUMPF &&& −−=ˆ

trong đó hiển nhiên P là véc tơ lực ngoài, tiếp đến là lực quán tính và lực
cản. Mặt khác, theo định nghĩa và cách xác định hệ số ảnh hưởng hij nêu

trên, chuyển vị của điểm i gây ra do lực jF̂  bằng

jijij FhU ˆ=
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và do đó chuyển vị tổng cộng của điểm i gây ra do tất cả các lực jF̂  là

∑∑ ==
j

jij
j

iji FhUU ˆ .

Phương trình cuối biểu diễn mối liên hệ ma trận

FHU ˆ=

do đó ta có

)(ˆ UCUMPHFHU &&& −−== .

Chú ý đến mối quan hệ 1−= HK  ta được

)(1 UCUMPKU &&& −−= −

hay là

UCUMPKU &&& −−=

suy ra

PKUUCUM =++ &&&

chính là phương trình (2.1.0) cần phải xây dựng.

Việc giải bài toán tĩnh để tìm ma trận ảnh hưởng, không phải lúc
nào cũng giải được một cách dễ dàng, vì thế phương pháp này không thể
áp dụng được cho mọi kết cấu công trình, mà theo chúng tôi chỉ thuận
tiện cho khung giàn. Để minh hoạ, chúng ta xét một trường hợp xác định
hệ số ảnh hưởng tổng quát cho dầm đàn hồi sau đây.

2.1.3. Hệ số ảnh hưởng của dầm đàn hồi.

Xét một dầm có chiều dài L, môđul đàn hồi E, mômen quán tính tiết
diện I, trên dầm có một lực ngang tập trung P0 tác dụng tại điểm x0 và
chuyển vị uốn của dầm do lực này gây ra tại điểm x là u(x).

Tỷ số

0
0

)(),(
P
xuxxh =

gọi là hệ số ảnh hưởng của điểm x0 đến điểm x, còn chính hàm số
),( 0xxh được gọi là hàm ảnh hưởng của dầm chịu tải trọng tập trung đặt

tại x0 đối với điểm x bất kỳ.  Đối với kết cấu dạng thanh, ta có thể tìm
hàm ảnh hưởng này dựa trên lý thuyết uốn thuần tuý của dầm.
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Phương trình độ võng của dầm chịu tác dụng của lực tập trung P0 đặt tại
điểm x0 có dạng

)()(
004

4

xxP
dx
xudEI −= δ .

Nghiệm tổng quát của phương trình này là
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0
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≤
++++= xxxx

EI
P

xx
xCxCxCCxu  (2.1.1)

với các hệ số Cj được xác định theo các điều kiện biên.

Đối với dầm gối tựa hai đầu, ta có các điều kiện biên như sau

0)()()0()0( =′′==′′= LuLuuu .

Khi đó ta có ngay 020 == CC  và 13,CC  thoả mãn hệ phương trình
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Cuối cùng ta được
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EIL
xLPxu      (2.1.2)

Hàm ảnh hưởng do lực tập trung tại x0 cho dầm gối tựa hai đầu
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Đối với dầm công xôn, ta có điều kiện biên là

0)()()0()0( =′′=′′′=′= LuLuuu .

Khi đó ta có thể xác định được các hệ số

,
6

,
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PCCC −====
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và
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Hàm ảnh hưởng do lực tập trung tại x0 cho dầm công xôn là
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2.1.4. Các ví dụ

a) Trường hợp một bậc tự do

Xét dầm gối tựa đơn giản, Hình 2.1.1. Trước hết, ta phải chọn số bậc
tự do N, giả sử N = 1. Đối với dầm có khối lượng riêng là ρ, tiết diện
ngang là F và các tham số khác như trong mục 2.1.3. Khi đó ma trận
khối lượng có một thành phần duy nhất, và được chọn là 2/FLm ρ= . Khối

lượng này được tập trung tại vị trí giữa dầm x0=L/2 . Ma trận độ cứng
cũng chỉ có một phần tử chính là k(x0,x0). Nếu hai đầu gối tựa đơn giản
thì theo công thức (2.1.3) ta có

3

48)2/,2/(
L
EILLkk == .                                    (2.1.5)

Khi đó phương trình chuyển động của hệ rút gọn sẽ có dạng

0=++ kUUcUm &&&  (2.1.6)

với

kmc
L
EIkFLm βα

ρ
+=== ;48;

2 3

Tần số riêng duy nhất của hệ rút gọn là

L

L/2 L/2

L/3 L/3 L/3

L

L

L/2L/2

Hình 2.1.1                                    Hình 2.1.2
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F
EIa

L
a

L
a

m
k

ρ
ω ==== 02

0
2
0

1 ,7979,996 .

So sánh với nghiệm giải tích, trong đó tần số riêng đầu tiên của dầm gối
tựa đơn giản bằng

2
0

2

2

01
8696,9
L
a

L
a ≈=
π

ω

ta thấy rằng sai số về mặt tần số của phương pháp ma trận hệ số ảnh
hưởng nêu trên, ngay cả trong trường hợp chọn một bậc tự do cũng
không đáng kể. Hiển nhiên là nếu chỉ chọn một khối lượng tập trung thì
không thể nghiên cứu được các dạng dao động bậc cao hơn. Lúc đó ta
phải chọn số lượng bậc tự do như mong muốn, tất nhiên là chỉ hữu hạn.

b) Trường hợp hai bậc tự do

Vẫn với dầm tựa đơn giản như trên, ta chọn hai khối lượng bằng
3/FLm ρ=  tập trung tại hai điểm x1=L/3 và x2=2L/3.

Theo công thức (2.1.3), ta tính được ma trận hệ số ảnh hưởng như sau
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và do đó ma trận độ cứng bằng
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Trong khi đó ma trận khối lượng là
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nên phương trình tần số có dạng
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với 2
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ω
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λ
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= .

Từ đó có thể tính được hai tần số riêng bằng

2
0
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1
184,38

;
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L
a

L
a

== ωω .
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So với hai tần số riêng tính được bằng phương pháp giải tích

2
0

2

2

022
0

2

2

01
4784,394;

8696,9
L

a
L

a
L
a

L
a ====

π
ω

π
ω ,

ta thấy ngay tần số thứ nhất đã gần với nghiệm chính xác hơn trường
hợp một khối lượng và sai số của tần số thứ hai cũng rất nhỏ, khoảng 2%.
Như vậy, trong trường hợp này càng tăng số bậc tự do ta sẽ được nghiệm
càng chính xác hơn

Từ các tần số riêng thu được, ta tìm được các dạng riêng có dạng

[ ]


















−
=ΦΦ=Φ

2
1

2
1

2
1

2
1

21

Tuy nhiên, đối với dầm côngxơn thì tình hình không tốt được như dầm
tựa đơn, ta sẽ thấy ở mục tiếp theo.

c) Ta xét dầm công xôn với các tham số như ở mục trên (Hình 2.1.2).

Nếu chọn một khối lượng tại đầu tự do bằng FLm ρ= , khi đó 
EI
Lh

3

3

=

suy ra 3

3
L
EIk =  và tần số 2

0
1

73,1
L
a

m
k
==ω . So với nghiệm giải tích thì sai số

này quá lớn, vào khoảng 50%.

Nếu chọn 2/FLm ρ= , thì sai số giảm xuống còn 30%.

Nếu tập trung khối lượng tại điểm x1=2L/3, khi đó 
EI
Lh

81
8 3

=  suy ra

38
81
L
EIk = và nếu chọn FLm ρ=  hoặc 3/2 FLm ρ= , thì ta được tần số tương ứng

là 2
0

1
182,3
L
a

m
k
==ω hoặc 2

0
1

897,3
L
a

m
k
==ω , sai số lúc này chỉ còn ±10%.

Hình 2.1.3. Các dạng dao động riêng của hệ 2 bậc tự do

L/3 L/3L/3

a)

L/3 L/3L/3

b)
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Bây giờ ta xét trường hợp hai bậc tự do cho dầm công xôn. Chọn hai
khối lượng đặt tại các vị trí giữa dầm và đầu tự do, tức tại x1=L/2 và
x2=L với các bậc tự do là độ võng của dầm tại các vị trí trên U1 , U2. Khi
đó các thành phần của ma trận độ cứng được tính như sau:

áp dụng công thức (2.1.4) cho từng trường hợp các thành phần ma trận
ảnh hưởng, ta được

EI
Lhh

EI
Lh

EI
Lh

3
;

48
5;

24

3

2221

3

12

3

11 ==== .

Khi đó ma trận độ cứng của hệ sẽ có dạng
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== −
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48

3
1

L
EIHK .

Ta xét ma trận khối lượng trong hai trường hợp.

• Trường hợp thứ nhất, ta chia khối lượng của cả dầm làm đôi và cho
vào hai điểm nút như đã chọn ở trên, tức là

2
;

2 21
FLmFLm ρρ

== .

• Trường hợp thứ hai là chọn

4
;

2 21
FLmFLm ρρ

== ,

theo nguyên tắc chia đôi từng phần tử.

Chúng ta thử kiểm tra xem với hai cách tập trung khối lượng nêu trên,
cách nào chính xác hơn dựa trên kết quả bài toán trị riêng với phương
trình tần số

0]det[ 2 =− MK ω .

• Trong trường hợp thứ nhất, phương trình tần số có dạng

0
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2
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516

7
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Nếu đưa vào tham số  2
4
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ω
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λ
EI
FL

= hay 2
0

7
96

L
aλ

ω =  thì phương trình

tần số được đưa về dạng 07182 =+− λλ . Phương trình này cho ta hai
nghiệm 6023,17;3976,0 21 == λλ  và hai tần số riêng tương ứng là
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2
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1
6381,24;3354,2
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== ωω .

So với hai tần số riêng đầu tính bằng phương pháp giải tích là

2
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1
0346,22;516,3
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a
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== ωω ,

thì sai số ở tần số thứ nhất lớn, xấp xỉ -30%, đối với  tần số thứ hai, thì
sai số nhỏ hơn, dưới +10%.

• Trong trường hợp thứ hai, phương trình tần số là
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với tham số 2
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L
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ω =  cho ta hai tần số
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1
2580,16;1563,3
L
a

L
a

== ωω

Độ chính xác của tần số thứ nhất đã tăng lên, sai số -9%, còn tần số
thứ hai có sai số lên đến hơn 30%.

Như vậy, đối với dầm công xôn, phương pháp ma trận hệ số ảnh hưởng
với hai bậc tự do không cho kết quả mong muốn.

d) Hệ khung phẳng

v2=1

k12

k22 k32

c)

0.5mL

1.5mL

0.5mL

d)

1.5mL

0.5mL

0.5mL

m11=4mL

v14EI,1.5m

L EI,m EI,m
2L

v2 v3

a)

k11

k21 k31

b)

v1=1
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Bỏ qua chuyển vị dọc của các cột và dầm, nên hệ có 3 bậc tự do gồm 1
chuyển vị ngang v1 và 2 chuyển vị quay v2 , v3 tại các nút cứng. Ký hiệu
kij là phản lực tại liên kết thứ i do chuyển vị đơn vị vk=1 gây ra trên hệ cơ
bản, khi đó kij=kji. Sử dụng phương pháp chuyển vị trong cơ học kết cấu,
ta xác định được các hệ số kij như trên hình (2.1.4.e) và ma trận độ cứng
K của cả hệ có dạng sau
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Từ đó ta xác định được ma trận độ mềm (hệ số ảnh hưởng) H có dạng
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Để xác định ma trận khối lượng M, ta thực hiện việc thu gọn khối lượng
như trên hình (2.1.4.d). Khi đó
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2.2. Phương pháp ma trận truyền

Phương pháp hệ số ảnh hưởng nêu trên là một phương pháp gần
đúng đơn giản, thường dùng cho các kỹ sư trong việc phân tích động các
kết cấu đơn giản như thanh dầm. Độ chính xác của phương pháp hệ số
ảnh hưởng bị hạn chế nhiều, như đã thấy trong ví dụ thứ hai cho dầm
công xôn. Trong lý thuyết dao động nói chung, người ta đã phát triển một

e)

k21= k31

26
L
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L
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2
42

L
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2
44

k22=k33

L
EI4

k11

312
L
EI

312
L
EI

Hình 2.1.4 Phân tích hệ khung phẳng
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phương pháp hữu hiệu hơn, chính xác hơn và có thể dùng rộng rãi hơn.
Đó là phương pháp ma trận truyền. Phương pháp này đã tận dụng
những kết quả giải tích dựa trên ý tưởng về mối liên hệ giữa các trạng
thái lực và chuyển vị ở những điểm khác nhau để xây dựng mô hình ma
trận của kết cấu. Phương pháp này có thể áp dụng cho cả hệ hữu hạn bậc
tư do lẫn hệ liên tục. Tuy nhiên đối với các hệ liên tục, phương pháp này
chủ yếu vẫn chỉ sử dụng cho thanh, dầm đàn hồi, đặc biệt là hệ dầm
nhiều gối và có tiết diện không đổi từng khúc. Thời gian gần đây, trong
một số bài báo đã có sự phát triển phương pháp này cho khung với hình
dáng đơn điệu. Với những giả thiết lý tưởng như đã trình bày trong phần
1.4, phương pháp ma trận truyền cho độ chính xác như phương pháp giải
tích. Nhưng nó lại bị hạn chế bởi tính phức tạp, cồng kềnh khó áp dụng

đối với kỹ sư. ở đây chúng tôi cũng chỉ trình bày phương pháp này cho
dầm đàn hồi với mục đích nêu lên ý tưởng chính của phương pháp.

2.2.1. Ma trận truyền cho phần tử dầm.

Xét một dầm đàn hồi chiều dài L, tiết diện không đổi F, có môđun
đàn hồi E, mật độ khối ρ  và mômen quán tính mặt cắt ngang là I , ký
hiệu ),( txw  là độ võng của dầm tại x.

Nếu bỏ qua lực cản, từ phương trình (1.4.2) với vế phải bằng 0, độ võng
của dầm dao động tự do có thể biểu diễn ở dạng

),(),( ωω xetxw ti Φ=

trong đó
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4321 )sinh()cosh()sin()cos(),(
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gọi là biên độ phức của độ võng. Do tính chồng chất nghiệm của phương
trình tuyến tính, biên độ của độ võng có thể viết ở dạng tương đương

)()()()(),( 44332211 xKCxKCxKCxKCx λλλλω +++=Φ               (2.2.1)

Trong đó các hàm Krưlôv Kj (x) có dạng
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Dễ dàng nhận thấy các hàm Krưlôv có các tính chất
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            (2.2.3)

Ký hiệu các véc tơ  { }TQMWWU 0000
0 ,,, ′=  và { }TQMWWU 1111

1 ,,, ′=  là các véc

tơ trạng thái ở hai đầu dầm (Hình 2.2.1).

Mặt khác, theo lý thuyết dầm, ta có biên độ phức của chuyển vị, góc
xoay, lực cắt và mômen uốn tại đầu trái x = 0 bằng
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Thay các hệ số Cj  xác định từ các biểu thức vào (2.2.1) ta được
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Sử dụng lại các công thức tính góc xoay, mômen uốn và lực cắt của dầm ở
đầu phải x = L, ta sẽ có
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−+′−−=Φ ′′′−=

+−′+=Φ′′=

+−′+=Φ′=′

+−
′

+=Φ=

(2.2.5)

x
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Hình  2.2.1

y

W1

0W ′
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Khi đó các đẳng thức trong (2.2.5) có thể viết gọn lại ở dạng ma trận là

[ ] 01 UTU =                                          (2.2.6)

với ma trận T có dạng
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   (2.2.7)

được gọi là ma trận chuyển tiếp (hay ma trận truyền) của phần tử dầm
đơn đang xét. Thực chất ma trận truyền [T] là hàm của các tham số mô
hình ρ,,,, EIFL  và tần số ω

[ ] [ ]),,,,,( ωρEIFLTT =

Sử dụng biểu thức của các hàm Krưlôv ta có thể chứng minh được định
thức của ma trận truyền bằng 1 (det[T]=1).

ứng dụng đầu tiên của ma trận (2.2.7) là để tìm tần số riêng của dầm
đơn giản. Thật vậy, nếu biết điều kiện biên của dầm đơn giản này ta có
thể thiết lập phương trình tần số của nó một cách nhanh chóng. Ví dụ,
đối với dầm gối tựa hai đầu, ta có

01010 ==== MMWW

Khi đó đẳng thức (2.2.6) cho ta hai hệ phương trình

- Hệ phương trình thứ nhất
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0
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034032
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QTWT
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trong đó Tjk là các phần tử của ma trận truyền, để xác định góc xoay
và lực cắt ở đầu trái

- Hệ phương trình thứ hai
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′=+′

1044042

1024022

QQTWT
WQTWT

để tìm góc xoay và lực cắt đầu phải sau khi đã có góc xoay và lực cắt
đầu trái.

Hệ thứ nhất cho ta phương trình tần số
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014323412 =− TTTT

Với các biểu thức cụ thể của các thành phần ma trận truyền, phương
trình cuối cho ta phương trình tần số quen thuộc của dầm tựa đơn giản
hai đầu (xem 1.4.2,b) là 0sin =Lλ suy ra ,......3,2,1,/ == jLjj πλ

Tương tự có thể tìm tần số riêng cho các trường hợp điều kiện biên
khác. Dễ dàng nhận thấy phương pháp ma trận truyền trong trường hợp
dầm đơn giản cho ta tần số riêng chính xác như phương pháp giải tích.
Tuy nhiên nếu chỉ áp dụng cho các dầm đơn giản này thì phương pháp
ma trận truyền không có ý nghĩa. Thế mạnh của phương pháp này là áp
dụng cho dầm có nhiều gối (cứng hoặc đàn hồi) trung gian mà phương
pháp giải tích không thể áp dụng được. Đó là nội dung của mục tiếp theo.

2.2.2. Ma trận truyền cho các mối nối.

a) Mối nối đàn hồi.

Xét một mối nối giữa hai phần tử dầm liên tiếp nhau j và j+1. Phía
bên trái mối nối là đầu phải của phần tử dầm thứ j và phía bên phải của
mối nối là đầu trái của phần tử dầm j+1.  Giả sử mối nối là liên kết đàn
hồi được mô tả bằng một lò xo quay có độ cứng Kj (Hình 2.2.2). Tuân thủ
cách ký hiệu đã tiến hành ở mục trên, véc tơ trạng thái ở đầu phải của
phần tử dầm j, tức bên trái mối nối được ký hiệu là

{ }Tjjjj
j QMWWU +++′+
+ = ,,,

và véc tơ trạng thái ở đầu phải mối nối được ký hiệu là

{ }Tjjjj
j QMWWU −

+
−
+

+−
+

−
+

+
− = 1111

1 ,,, .

Khi đó xét các điều kiện liên tục và cân bằng lực tại mối nối  ta được các
quan hệ
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với jj K/1=α , tức là chỉ có góc xoay là có bước nhảy qua mối nối và nó tỷ

lệ với độ cứng của lò xo quay.
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Từ điều kiện trên ta rút ra được ma trận truyền của mối nối mềm ở dạng

[ ] jj UjRU +
+

− = )(1 ,                                      (2.2.8)

trong đó

[ ]


















=
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010
0001

)( jjR
α

.                                        (2.2.9)

Nếu mối nối là cứng tuyệt đối, thì ∞=jK  và do đó 0=jα , ma trận truyền

cho mối nối (2.2.9) trở thành ma trận đơn vị.

b) Gối mềm và khối lượng tập trung

Giả sử tại điểm j của dầm có một khối lượng tập trung mj và tại đây
ta có gối đàn hồi (Hình 2.2.3) có độ cứng lò xo là kj. Khi đó, lực tổng hợp
của lực quán tính và lực đàn hồi của lò xo tại điểm j có hướng theo chiều
đi xuống và có biên độ bằng

,)( ,
1,

2 −+
+− jjjj Wmk ω

Xét điều kiện cân bằng lực tại điểm này ta được

++−
+ −+= jjjjj WkmQQ )( 2

1 ω

Cùng với điều kiện liên tục của chuyển vị, góc xoay và mômen uốn ta có

[ ] jj UjSU +
+

− = )(1 ,                                      (2.2.10)

trong đó

[ ]
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=
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)(

2
jj km
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                              (2.2.11)

Hình 2.2.2

j
j+1Kj

Uj+ U-j+1
kj

m

j j+1

Hình 2.2.3
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Đây là ma trận truyền cho gối mềm có khối lượng tập trung.

c) Khớp và gối trung gian.

Nếu tại điểm j ta có khớp trung gian, tức là tại mối nối này của dầm
mômen uốn ở cả hai phía đều bằng 0. Điều này tương đương với việc
không truyền mômen qua mối nối. Có nghĩa là ma trận truyền cho khớp
trung gian có dạng

[ ]


















=

1000
0000
0010
0001

)(0 jS m                               (2.2.12)

Trong trường hợp tại điểm j ta có gối trung gian, tức là tại đây chuyển vị
bằng 0. Tương tự như trên ma trận truyền cho gối trung gian có dạng
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)(0 jS w .                             (2.2.13)

Đưa vào ký hiệu ma trận

[ ]
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)(
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j

c
b b

c

jS                              (2.2.14)

phụ thuộc vào hai tham số jj bc , chỉ nhận các giá trị 0 hoặc 1. Nếu tham

số thứ nhất bằng 0, tham số thứ hai bằng 1 thì ma trận cuối cho ta ma
trận truyền của gối trung gian. Khi 0,1 == jj bc  ta được ma trận truyền

của khớp trung gian. Trường hợp cả hai tham số bằng 1 ta có mối nối
cứng tuyệt đối (ma trận truyền bằng đơn vị). Cuối cùng nếu cả hai tham
số đều bằng 0 ta được gối khớp trung gian. Như vậy trường hợp này ta có
ma trận truyền dạng tổng quát (2.2.14).

2.2.3. Ma trận truyền cho dầm - trường hợp tổng quát.

Xét một dầm đàn hồi bao gồm nhiều đoạn có chung một trục dọc
theo dầm. Mỗi đoạn là một phần tử dầm đơn giản như đã xét trong mục
2.2.1. nhưng các tính chất hình học, vật liệu của các phần tử có thể khác
nhau. Giả sử ta có N phần tử được nối với nhau bằng một trong các kiểu
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mối nối đã xét trong mục 2.2.2. Các đặc trưng của phần tử thứ j được ký
hiệu là jjjjj EIFL ρ,,,, , j = 1,2,3,....N. Tổng cộng ta sẽ có N +1 điểm nút là

các mối nối giữa các phần tử dầm. Tương tự phần trên, với mỗi phần tử
dầm j ta đưa vào hai véc tơ trạng thái tại hai đầu trái và phải, ký hiệu là

jj UU +
−

− ,1 . Dấu trừ ở chỉ số dưới ký hiệu đầu trái, còn dấu cộng chỉ đầu

phải. Vì phần tử này có các tham số không đổi, nên theo (2.2.6) ta có

[ ] 1)( −
−+ = jj UjTU  ,                                    (2.2.15)

trong đó ma trận

[ ] [ ]),,,,,()( ωρ jjjjj EIFLTjT = .

Tần số tham gia vào ma trận truyền thông qua tham số tần số

4
1

2












=

jj

jj
j IE

Fωρ
λ .

Tại điểm nút j ta có hai véc tơ trạng thái ở hai đầu của mối nối, ở đầu

trái là véc tơ trạng thái jU+  và ở đầu phải ta có 1+
−
jU .

Ký hiệu

[ ] 1,..,2,1,)( −= NjjB

là ma trận truyền tại các mối nối. Hiển nhiên, ma trận B(j) có thể là một
trong các ma trận (2.2.9), (2.2.11) hay (2.2.14). Sử dụng ký hiệu chung
này, sự “chuyển tiếp” của véc tơ trạng thái qua mối nối được biểu diễn
bằng mối liên hệ

[ ] 1,...,2,1,)(1 −== +
=

− NjUjBU jj .                          (2.2.16)

áp dụng (2.2.15), (2.2.16) lần lượt theo j từ 1 đến N+1, hay từ trái qua
phải ta sẽ nhận được

[ ] 0)1()1()2()2()......2()2()1()1()( −+ −−−−= UTBTBNTNBNTNBNTU N .    (2.2.17)

ở đây, véc tơ trạng thái tại biên bên trái của dầm được ký hiệu là 0
+U , véc

tơ trạng thái tại biên phải là  NU− . Ma trận nhận được là

[ ] [ ])1()1()2()2()......1()1()( TBTBNTNBNTH −−=               (2.2.18)

được gọi là ma trận truyền của dầm thay đổi từng khúc với mối nối mềm.
Hiển nhiên ma trận này phụ thuộc vào các tham số của dầm trong từng
đoạn và các tham số  mối nối, hay
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[ ] [ ]),,,,,,( ωαρEIFLHH = ,

trong đó các ký hiệu có gạch ngang trên đầu chỉ một véc tơ gồm nhiều
thành phần, với các chỉ số đã viết ở trên. Điều kiện biên tuyến tính tại
hai biên của dầm có thể viết ở dạng

[ ]
[ ] 0)(

0)0( 0

=

=

+

−

NUNB

UB
(2.2.19)

trong đó B(0) và B(N) là các ma trận cấp 2x4
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(2.2.20)

Kết hợp (2.2.17) với điều kiện biên (2.2.19), ta nhận được phương trình
để xác định véc tơ trạng thái tại đầu trái của dầm như sau

[ ]
[ ] 0)0(

0).(
0

0

=

=

−

−

UB

UHNB
  (2.2.21)

Đây là hệ 4 phương trình để tìm 4 ẩn { }TQMWWU +++′+
+ = 0000
0 ,,, . Dễ dàng nhận

thấy, hệ phương trình thuần nhất chỉ có nghiệm khác không nếu định
thức bằng 0, do vậy

0),...,,(
)0(

)(
det 1 =≡








PaaF

B
HNB

ω .                    (2.2.22)

Đây là phương trình tần số của dầm. Các tham số aj biểu thị các tham số
mối nối, tham số biên và cả các tham số hình học, vật liệu của dầm. Giải
phương trình cuối ta được các tần số riêng. Thay các tần số riêng vào
(2.2.21) ta sẽ tìm được véc tơ trạng thái của dầm ở đầu trái chứa một
hằng số tuỳ ý. Sau đó sử dụng (2.2.15), (2.2.16), ta có thể tìm lần lượt véc
tơ trạng thái tại các nút (mối nối) và ở biên bên phải. Đây là nội dung
phương pháp ma trận truyền để nghiên cứu dao động riêng của dầm
phức tạp. Có thể phát triển phương pháp này cho trường hợp dao động
cưỡng bức của dầm và kết cấu dạng khung có hình dáng đơn điệu (lặp lại
có tính chu kỳ). Tuy nhiên cho đến nay người ta vẫn dùng chủ yếu
phương pháp này để tìm tần số riêng của các hệ dầm phức tạp.
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2.3. Phương pháp phần tử hữu hạn

2.3.1. Tư tưởng và Nội dung của phương pháp phần tử hữu hạn.

 Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) là một công cụ hiện đại
dùng để mô hình hoá và phân tích các hệ liên tục, tức là những vật thể
chiếm một miền liên tục D trong không gian R3. Đồng thời cũng là
phương pháp cơ bản và thông dụng nhất cho đến nay trong Động lực học
công trình. Tư tưởng của phương pháp PTHH như sau: Chia vật thể
thành một số hữu hạn các phần tử sao cho trạng thái ứng suất biến dạng
của chúng có thể xác định được một cách đơn giản bằng các công cụ giải
tích như đã trình bày ở phần 1. Các phần tử này được liên kết với nhau
bởi các nút có toạ độ xác định trong không gian. Chuyển động của các
nút được mô tả bằng các tham số gọi là bậc tự do của nút. Tổ hợp các bậc
tự do của các nút tạo thành một véc tơ các bậc tự do độc lập, gọi là véc tơ

chuyển vị nút của hệ đã cho, ký hiệu là { }TNUUU ,...,1= . Trạng thái ứng

suất biến dạng của vật thể tại các điểm bất kỳ được biểu diễn qua véctơ
chuyển vị nút và sau đó nhờ các định luật, nguyên lý cơ bản của cơ học
thiết lập được hệ phương trình vi phân đối với các chuyển vị nút ở dạng

)()()()( tPtKUtUCtUM =++ &&& ,                                      (2.3.1)

trong đó M, C, K lần lượt là các ma trận khối lượng, hệ số cản và độ cứng
và tạo thành một mô hình không gian (như đã nói ở phần 1.2) của một hệ
hữu hạn bậc tự do, mà ở đây ta gọi là mô hình PTHH của hệ liên tục đã
cho, P là véc tơ tải trọng đã đưa về nút (gọi tắt là véc tơ tải trọng nút).
Như vậy, rõ ràng là phương pháp PTHH đã thực hiện một phép rời rạc
hoá và hữu hạn hoá các hệ vô số bậc tự do. Đây chính là tư tưởng chủ đạo
của phương pháp PTHH. Nội dung của phương pháp PTHH được bộc lộ
trong quy trình chung của nó, bao gồm các bước sau đây:

1. Chọn hệ toạ độ tổng thể trong không gian cố định trong đó vật thể
chiếm một miền D.

2. Chia lưới PTHH bao gồm các nút và do đó sẽ tạo ra các phần tử được
xác định bởi các điểm nút.

3. Xác định các bậc tự do tại các nút và do đó sẽ được véc tơ chuyển vị nút

của cả hệ. ở đây chú ý đến các điều kiện biên và các ràng buộc để tạo
ra véc tơ chuyển vị nút là tổ hợp các bậc tự do độc lập.
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4. Xét từng phần tử như một vật thể đàn hồi với mục đích thiết lập mối
liên hệ giữa trạng thái ứng suất biến dạng bên trong phần tử với các
chuyển vị nút (tìm các hàm dạng).

5. Sử dụng các định luật của cơ học cùng với mối liên hệ được xây dựng ở
bước 4 thiết lập các ma trận khối lượng, hệ số cản và độ cứng của từng
phần tử. Đồng thời xác định véc tơ tải trọng ngoài đưa về nút.

6. Ghép nối các ma trận của phần tử trên cơ sở các liên kết giữa các phần
tử sao cho tính liên tục của chuyển vị nút được đảm bảo.

7. Sử dụng các điều kiện biên hay các ràng buộc để khử các ẩn có giá trị
bằng 0 hay đã biết. Cuối cùng ta được các ma trận M, C, K và véc tơ P
tổng thể tạo thành mô hình PTHH của hệ đã cho ở dạng (2.3.1).

2.3.2. Mô tả toán học phương pháp PTHH.

Việc chọn các hàm dạng của mỗi phần tử hữu hạn phải đảm bảo
rằng các hàm này xấp xỉ tốt trường chuyển vị, biến dạng và ứng suất
trong mỗi phần tử và đảm bảo điều kiện liên tục của các trường này tại
các biên giữa các phần tử hữu hạn liền kề nhau.

Giả thiết trường chuyển vị tại các điểm bên trong phần tử hữu hạn
có dạng

{ } [ ]{ }αφ ),,(),,( zyxzyxu = (2.3.2)

trong đó [ ]),,( zyxφ  là véc tơ các hàm chuyển vị và {α} là véc tơ các hằng số

được xác định từ các điều kiện chuyển vị tại các điểm nút của phần tử.
Tại nút i (i=1,2,..,n) bất kỳ, véc tơ các thành phần chuyển vị có dạng

{ } { } [ ]{ }αφ ),,(),,( iiiiiii zyxzyxuU ==

trong đó {xi,yi,zi} là tọa độ các điểm nút. Ký hiệu {U} là véc tơ bao gồm các
thành phần chuyển vị {Ui} của tất cả các nút phần tử, ta có

{ } [ ]{ }αΦ=U (2.3.3)

trong đó [ ]Φ  là ma trận các hằng số có dạng

[ ]


















=Φ

),,(

),,(
),,(

222

111

nnn zyx

zyx
zyx

φ

φ
φ

M
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Số hằng số {α} trong biểu thức của các hàm chuyển vị (2.3.2) phải bằng
với số bậc tự do của phần tử để đảm bảo ma trận [Φ] là khả nghịch.

Từ đó có thể biểu diễn trường chuyển vị qua các chuyển vị nút ở dạng

{ } [ ][ ] { } [ ]{ }UzyxNUzyxzyxu ),,(),,(),,( 1 =Φ= −φ   (2.3.4)

víi

[ ] [ ][ ] 1),,(),,( −Φ= zyxzyxN φ (2.3.5)

gọi là các hàm dạng của phần tử hữu hạn.

Khi có hàm dạng, theo các quy luật động học, ta xác định được
trường biến dạng trong phần tử hữu hạn có dạng

{ } [ ]{ }UzyxBzyx ),,(),,( =ε (2.3.6)

với [B] là ma trận gồm các phần tử là biến dạng theo các trục và các mặt
phẳng tọa độ trong hệ tọa độ địa phương, là kết quả của việc đạo hàm các
hàm dạng theo các tọa độ không gian.

Trường ứng suất trong phần tử hữu hạn được xác định thông qua
trường biến dạng theo định luật Hook có dạng

{ } [ ]{ } [ ][ ]{ }UBDzyxDzyx == ),,(),,( εσ (2.3.7)

trong đó [D] là ma trận các hằng số vật lý của phần tử. Phần tử hữu hạn
có thể làm bằng vật liệu đẳng hướng, dị hướng và [ρ], [D] có thể thay đổi
theo từng phần tử.

Động năng T và thế năng V của toàn hệ được xác định như sau

{ } [ ]{ }

{ } { } { } [ ]{ }dVDdVV

dVuuT

V

T

V

T

V

T

∫∫

∫

==

=

εεσε

ρ

2
1

2
1

2
1

&&

(2.3.8)

với [ρ] là ma trận khối lượng.

Sử dụng nguyên lý tác dụng tối thiểu của Hamintơn

[ ] ∫∫ =+−
2

1

2

1

0)()()(
t

t

t

t

dttWdttVtT δδ

ta thu được điều kiện dừng có dạng
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{ } [ ]{ } { } [ ]{ } { } { } 0
2
1

2
1

=





 −+ PUUKUUMU TTT &&δ (2.3.9)

Từ đó ta có phương trình chuyển động của toàn hệ ở dạng ma trận

[ ]{ } [ ]{ } { }PUKUM =+&& (2.3.10)

với các ma trận khối lượng [M] và ma trận độ cứng [K] của cả hệ có dạng

[ ] [ ] [ ][ ]
[ ] [ ] [ ][ ]∫

∫
=

=

dVBDBK

dVNNM
T

T ρ
(2.3.11)

và véc tơ tải trọng của cả hệ {P} có dạng

{ } { }
i

i U
WPP

∂
==

δ (2.3.12)

Mặt khác, vì động năng và thế năng của cả hệ bằng tổng động năng
và thế năng của từng phần tử hữu hạn riêng biệt nên

{ } [ ]{ }

{ } { } { } [ ]{ }∑ ∫∑ ∫

∑ ∫

==

=

e
e

V
ee

T
e

e
e

V
e

T
e

e
e

V
ee

T
e

dVDdVV

dVuuT

ee

e

εεσε

ρ

2
1

2
1

2
1

&&

(2.3.13)

với e là chỉ số của phần tử hữu hạn e.

Sử dụng điều kiện dừng của nguyên lý Hamilton ta có

{ } [ ]{ } { } [ ]{ } { } { } 0
2
1

2
1

=







−+ ∑∑∑

e
e

T
e

e
ee

T
e

e
ee

T
e PUUKUUMU &&δ

Ký hiệu [Te] là ma trận chuyển đổi chỉ có các phần tử liên quan đến phần
tử e khác không và bằng côsin chỉ phương của các trục toạ độ địa phương

gắn liền với phần tử e trong hệ toạ độ tổng thể ( [ ][ ] [ ] [ ] ITTTT e
T

e
T

ee == )

{ } [ ]{ } { } [ ] { }eT
eee UTUUTU =⇔= (2.3.14)

Khi đó ta có

{ } [ ] [ ][ ] { } { } [ ] [ ][ ] { }

{ } [ ] { }
0

2
1

2
1

=





























−









+









∑

∑∑

e
e

T
e

T

e
ee

T
e

T

e
ee

T
e

T

PTU

UTKTUUTMTU &&

δ (2.3.15)

So sánh các phương trình (2.3.9) và (2.3.15), ta có
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[ ] [ ] [ ][ ]

[ ] [ ] [ ][ ]

{ } [ ] { }∑

∑

∑

=

=

=

e
e

T
e

e
ee

T
e

e
ee

T
e

PTP

TKTK

TMTM

(2.3.16)

trong đó các ma trận [Me], [Ke] có dạng (2.3.11) và véc tơ {Pe} có dạng
(2.3.12) được xác định tương ứng với phần tử e.

Nếu kể đến lực cản dao động, ứng suất và biến dạng ban đầu thì
phương trình (2.3.10) có dạng đầy đủ như sau

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { } { } { } { } { } { }CSV PPPPPPUKUCUM +−++==++
00 σε

&&&      (2.3.17)

trong đó

a) Ma trận [ ] [ ] [ ][ ]∑=
e

ee
T

e TCTC  với [ ] [ ] [ ][ ] ee
V

e
T

ee dVNNC
e

∫= ν  là ma trận cản

của toàn hệ, [νe] là ma trận các tham số cản của phần tử e.

b) Véc tơ { } [ ] { }∑=
e

eV
T

eV PTP  với { } [ ] { } e
V

Ve
T

eeV dVfNP
e

∫=  là véc tơ tải trọng khối

quy đổi về nút.

c) Véc tơ { } [ ] { }∑=
e

eS
T

eS PTP  với { } [ ] { }∫=
eS

eSe
T

eeS dSfNP  là véc tơ tải trọng bề

mặt quy đổi về nút.

d) Véc tơ { } [ ] { }∑=
e

eT
e PTP

00 εε  với { } [ ] [ ]{ } e
V

e
e

T
e

e dVDBP
e

∫=
00 εε ε  thể hiện ảnh hưởng

của biến dạng ban đầu trong vật thể được quy đổi về nút.

e) Véc tơ { } [ ] { }∑=
e

eT
e PTP

00 σσ  với { } [ ] { } e
V

eT
e

e dVBP
e

∫=
00 σσ σ  thể hiện ảnh hưởng

của ứng suất ban đầu trong vật thể được quy đổi về nút.

f) Véc tơ PC là véc tơ tải trọng tập trung tại nút trong hệ tọa độ tổng thể.

2.3.3. Một số phần tử hữu hạn thông dụng.

Ta xét một vài ví dụ trong việc xây dựng các ma trận độ cứng, khối
lượng của các phần tử đơn giản thông dụng trong thực tế như phần tử
thanh, phần tử dầm và phần tử bản.

a) Phần tử thanh
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Xét một thanh có chiều dài L, tiết diện A chỉ làm việc trong trạng
thái kéo nén. Giả sử  môđul đàn hồi của vật liệu là E và lực ngoài tác
dụng là một lực phân bố dọc theo chiều dai thanh với mật độ q(x,t). Chọn
hai chuyển vị dọc trục làm hai bậc tự do (Hình 2.3.1).

Như đã thấy ở phần trên, vấn đề then chốt là chọn hàm dạng. Theo định
nghĩa hàm dạng mô tả mối quan hệ giữa trường chuyển vị bên trong
phần tử với các chuyển vị nút. Trong trường hợp này ta sẽ chọn hàm
dạng dựa trên một biểu diễn mang ý nghĩa cơ học rõ ràng như sau: hàm
dạng cần tìm là nghiệm phương trình mô tả biến dạng dọc trục

02

2
=

∂
∂
x
uEA

với các điều kiện biên





=
=

)(),(
)(),0(

2

1

tUtLu
tUtu

Hiển nhiên là ta sẽ có ngay nghiệm

211),( U
L
xU

L
xtxu +






 −=

và xác định được các hàm dạng

L
xx

L
xx =−= )(,1)( 21 φφ (2.3.18)

Ma trận hình học B có dạng [ ]11121 −=





∂
∂

∂
∂

=
Lxx

B φφ .

Ma trận hằng số vật lý của phần tử  có dạng [ ] ED = .

Khi đó, ma trận khối lượng và độ cứng của phần tử thanh có dạng

y

Uj

x

Uj-1

Hình 2.3.1
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=

11
11

21
12

6

L
EAK

ALM

e

e
ρ

 (2.3.19)

Lực quy về nút của phần tử có dạng

∫

∫

=

−=

L
e

L
e

dx
L
xtxqtP

dx
L
xtxqtP

0
2

0
1

),()(

)1().()(
 (2.3.20)

Ta có thể xây dựng các ma trận phần tử cho trường hợp thanh 3 nút hoặc
nhiều hơn. Nhưng về thuật toán không có gì thay đổi nhiều.

b) Phần tử dầm hai chiều

Xét phần tử thanh chỉ chịu uốn trong mặt phẳng, trường hợp này gọi
là phần tử dầm hai chiều. Chọn các chuyển vị ngang và góc xoay ở hai
đầu làm các bậc tự do (hình vẽ 2.3.2).

Các hàm dạng được tìm từ việc giải phương trình

,0),(
4

4
=

∂
∂
x
txwEI

với các điều kiện biên











=′
=
=′
=

)(),(
)(),(
)(),0(

)(),0(

4

3

2

1

tUtLw
tUtLw
tUtw
tUtw

Nghiệm của bài toán biên nêu trên có dạng

)()()()()()()()(),( 44332211 tUxtUxtUxtUxtxw φφφφ +++=

trong đó các hàm dạng là các hàm Hermit

Hình  2.3.2

x

U4U1

U2

U3
y
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.)(;23)(
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φφ

φφ
         (2.3.21)

Ma trận hình học có dạng 







−−−−= 2

4
2

2
3

2

2
2

2

2
1

2

dx
d

dx
d

dx
d

dx
dB φφφφ .

Ma trận hằng số vật lý của phần tử  có dạng [ ] EID = .

Khi đó, ma trận khối lượng và độ cứng phần tử có dạng
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e

e
ρ

(2.3.22)

c) Phần tử dầm ba chiều

Phần tử dầm hai chiều chỉ áp dụng cho thanh phẳng. Trong không
gian cần phải có dạng phần tử dầm đầy đủ hơn. Phần tử dầm ba chiều là
tổ hợp của phần tử thanh, hai phần tử dầm hai chiều và phần tử xoắn.

Các phần tử thanh và dầm đã được xây dựng ở trên. ở đây trước khi xây
dựng phần tử dầm ba chiều, chúng ta nói đôi lời về phần tử xoắn. Trong
thực tế người ta không dùng khái niệm phần tử xoắn này, nhưng vì khi
xét dầm trong không gian thì nhiều khi không thể bỏ qua biến dạng xoắn
được. Vì vậy trong phần tử dầm không gian cần phải xét cả chuyển động
xoắn của dầm. Về hình thức phương trình biến dạng xoắn giống như
phương trình biến dạng dọc trục, vì phương trình mô tả chuyển động
cũng có dạng

02

2
=

∂

∂

x
GJx

θ .

Do đó, nếu đưa vào hai bậc tự do là góc xoắn của thanh ở hai đầu là

21, θθ , thì các hàm dạng tương ứng với biến dạng xoắn sẽ có dạng (2.18).

Khi đó, tương tự như trường hợp dọc trục ở trên ta có thể xây dựng được
ma trận khối lượng và độ cứng của phần tử xoắn có dạng
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 (2.3.23)

Bây giờ ta chuyển sang việc xây dựng các ma trận khối lượng và độ cứng
của phần tử dầm 3 chiều. Ta đưa vào các bậc tự do (Hình 2.3.3) sau đây:

71,UU  chuyển vị dọc trục của thanh ở hai đầu;

82 ,UU  chuyển vị uốn ngang theo trục y;

93,UU  độ võng theo trục z tại hai đầu thanh;

104,UU  là góc xoắn ở hai đầu;

115,UU  là các góc xoay ở hai đầu thanh theo quanh trục y;

126,UU  là các góc xoay quanh trục z.

Như vậy, véctơ chuyển vị nút gồm 12 thành phần  { }TUUU 121,...,= .

Ta đưa vào ký hiệu các hàm dạng sau đây
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  (2.3.24)

và các đạo hàm của hàm dạng

Hình 2.3.3.  Mô hình phần tử dầm 3  chiều
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và ma trận độ cứng Ke của phần tử có dạng
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 (2.3.27)

Hai ma trận trên đều đối xứng qua đường chéo nên ta không cần viết các
thành phần đối xứng.

Đối với khung không gian thì việc ghép nối các ma trận khối lượng và độ
cứng phần tử thành các ma trận tương ứng của cả hệ được tiến hành như
đã trình bày ở phần chung nêu trên.

d) Phần tử tấm chịu tải trọng ngang

Giả thiết độ võng w(x,y) của tấm là nhỏ. Nếu giả thiết rằng độ võng
này độc lập với chuyển vị của các điểm thuộc mặt trung bình của bản
u0(x,y) và v0(x,y), tức là độc lập với trạng thái ứng suất trong mặt trung
bình, thì việc xác định độ võng này trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên khi
áp dụng phương pháp PTHH cho bài toán tấm có một số khó khăn

- Nếu trong các bài toán thanh và bài toán tấm phẳng chịu tải trọng
nằm trong mặt phẳng trung bình, nghiệm chuyển vị dưới dạng đa
thức là duy nhất thì ngược lại trong bài toán tấm chịu tải trọng
ngang, nghiệm chuyển vị dưới dạng đa thức lại không phải là duy
nhất dẫn đến ma trận độ cứng thu được khác nhau. Khi đó nảy sinh
vấn đề ma trận độ cứng nào là xấp xỉ tốt nhất với nghiệm chính xác.
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- Yêu cầu về tính liên tục của các đạo hàm của độ võng tại các đường
biên của phần tử để đảm bảo khi ghép các phần tử không xuất hiện
các vết gãy đã dẫn đến những khó khăn về mặt toán học.

Tuy nhiên, thực tế tính toán cho thấy, nếu chấp nhận điều kiện liên
tục của độ võng và bỏ qua điều kiện liên tục của các đạo hàm hàm độ
võng tại các đường biên của phần tử (được gọi là các hàm độ võng “không
tương thích”) thì kết quả thu được hội tụ về nghiệm chính xác khi tăng số
phần tử hữu hạn. Tất nhiên, nếu ta chọn hàm độ võng thỏa mãn điều
kiện liên tục của độ võng và điều kiện liên tục của các đạo hàm hàm độ
võng tại các đường biên của phần tử (được gọi là các hàm độ võng “tương
thích”) thì số phần tử hữu hạn phải chia sẽ nhỏ hơn so với việc chọn hàm
độ võng không tương thích để có được cùng một độ chính xác.

Khi tính toán tấm bằng phương pháp PTHH, người ta thường chia
tấm thành các phần tử chữ nhật và phần tử hình tam giác. Tại mỗi nút
của phần tử có 3 chuyển vị suy rộng: 1 chuyển vị theo trục z và 2 góc
xoay quanh các trục x và y (hình 2.3.4). Dưới đây, ta dẫn ra 2 trường hợp
lựa chọn hàm dạng độ võng cho phần tử tấm hình chữ nhật.

Hàm dạng độ võng “không tương thích” ψi , i=1,2,..,12 với 
b
y

a
x

== ηξ ;

 := ψ1  −  −  −  +  +  +  +  −  − 1 3 ξ2 ξ η 3 η2 2 ξ3 3 ξ2 η 3 ξ η2 2 η3 2 ξ3 η 2 ξ η3

 := ψ2 b ( ) −  −  +  +  − η ξ η 2 η2 2 ξ η2 η3 ξ η3

 := ψ3 a ( )−  +  +  −  −  + ξ ξ η 2 ξ2 2 ξ2 η ξ3 ξ3 η

Hình 2.3.4  Phần tử tấm hình chữ nhật chịu uốn ngang

z
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 := ψ4  +  −  −  −  +  + 3 η2 ξ η 2 η3 3 ξ η2 3 ξ2 η 2 ξ η3 2 ξ3 η

 := ψ5 b ( )−  +  +  − η2 η3 ξ η2 ξ η3

 := ψ6 a ( )−  +  − ξ η 2 ξ2 η ξ3 η

 := ψ7 −  +  +  −  − ξ η 3 ξ2 η 3 ξ η2 2 ξ3 η 2 ξ η3
(2.3.28)

 := ψ8 b ( )−  + ξ η2 ξ η3

 := ψ9 a ( ) − ξ2 η ξ3 η

 := ψ10  +  −  −  +  +  − 3 ξ2 ξ η 2 ξ3 3 ξ η2 2 ξ3 η 2 ξ η3 3 ξ2 η

 := ψ11 b ( ) −  + ξ η 2 ξ η2 ξ η3

 := ψ12 a ( ) −  −  + ξ2 ξ3 ξ2 η ξ3 η

Hàm dạng độ võng “tương thích” χi , i=1,2,..,12 với 
b
y

a
x

== ηξ ;

 := χ1 ( ) + 1 2 ξ ( ) − 1 ξ 2 ( ) + 1 2 η ( ) − 1 η 2

 := χ2 ( ) + 1 2 ξ ( ) − 1 ξ 2 η ( ) − 1 η 2 b

 := χ3 −ξ ( ) − 1 ξ 2 ( ) + 1 2 η ( ) − 1 η 2 a

 := χ4 ( ) + 1 2 ξ ( ) − 1 ξ 2 ( ) − 3 2 η η2

 := χ5 −( ) − 1 2 ξ ( ) − 1 ξ 2 ( ) − 1 η η2 b

 := χ6 −ξ ( ) − 1 ξ 2 ( ) − 3 2 η η2 a

 := χ7 ( ) − 3 2 ξ ξ2 ( ) − 3 2 η η2
     (2.3.29)

 := χ8 −( ) − 3 2 ξ ξ2 ( ) − 1 η η2 b

 := χ9 ( ) − 1 ξ ξ2 ( ) − 3 2 η η2 a

 := χ10 ( ) − 3 2 ξ ξ2 ( ) + 1 2 η ( ) − 1 η 2

 := χ11 ( ) − 3 2 ξ ξ2 η ( ) − 1 η 2 b

 := χ12 ( ) − 1 ξ ξ2 ( ) + 1 2 η ( ) − 1 η 2 a

Ma trận hình học có dạng  [ ]1221 BBBB L=  với
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và Ni là các hàm dạng “không tương thích” (2.3.28) hay “tương thích”
(2.3.29).

Ma trận hằng số vật lý của phần tử có dạng

[ ]


















−−
=

2
100

01
01

)1(12 2 ν
ν

ν

ν
ED (2.3.31)

Từ đó, ma trận độ cứng [Ke] và khối lượng [Me] của phần tử có dạng
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 (2.3.32)

[ ] [ ] 12,...,2,1,;
0 0

=== ∫ ∫ jidxdyNNhmM
a b

jiije ρ (2.3.33)

với h là độ dày phần tử tấm. Các tích phân (2.3.32), (2.3.33) có thể thực
hiện dễ dàng nhờ các phần mềm symbolic như Maple hay Matlab.

2.3.4. Một số ví dụ

a) Dầm công xôn chịu uốn trong mặt phẳng (Oxy) với đầu trái bị ngàm
chặt và đầu phải tự do. Khi đó U1=U2=0 và hai bậc tự do còn lại là
chuyển vị ngang và góc xoay tại đầu phải, ký hiệu )(),( 43 tUtU .

Từ các ma trận khối lượng và độ cứng (2.3.22) của dầm 2 chiều, khử
các hàng và cột tương ứng với bậc tự do U1=U2=0, ta thu được ma trận
khối lượng và độ cứng của dầm công xôn
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hay đơn giản là 0310235 2 =+− λλ .

Phương trình cuối cho ta hai nghiệm 885.2,02947.0 21 == λλ , từ đó có

thể tính được hai tần số bằng

4241 8069.34,5327.3
FL
EI

FL
EI

ρ
ω

ρ
ω == .

So với nghiệm giải tích

4241 034.22,516.3
FL
EI

FL
EI

ρ
ω

ρ
ω == ,

ta thấy nghiệm đầu tiên có độ chính xác tương đối tốt, còn nghiệm thứ
hai có sai số lớn. Đó là do trong ví dụ trên ta xem dầm công xôn chỉ là
một phần tử hữu hạn. Khi chia dầm công xôn thành nhiều phần tử
nhỏ hơn thì kết quả tính tần số sẽ đạt được độ chính xác cao hơn. Điều
này được minh họa bằng số trong ví dụ 1 của mục (2.4.4.a) dưới đây.

b) Xác định tần số và dạng dao động riêng cho khung phẳng (2.1.4.d)

Sử dụng công thức (2.3.22), việc xác định ma trận độ cứng K và việc
xác định ma trận khối lượng M theo phương pháp thu gọn khối lượng
hoàn toàn tương tự như đã trình bày trong ví dụ (2.1.4.d). Nếu sử
dụng công thức (2.3.22), ta xác định ma trận khối lượng đầy đủ M
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với chú ý rằng tính m11 ta có kể đến khối lượng khi dao động dọc của
dầm ngang là số hạng (1.5m)(2L).

Từ đó, ta xác định được các tần số riêng của khung là
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A
EI20.7124;

A
EI6.1791;

A
EI2.3032

232221 ρ
ω

ρ
ω

ρ
ω

LLL
===

và các dạng dao động riêng thể hiện trên hình 2.3.5

Nếu sử dụng phương pháp thu gọn khối lượng như trong ví dụ 2.1.4.d
thì ta chỉ xác định được tần số đầu tiên của khung là

A
EI2.4495

A
EI6

221 ρρ
ω

LL
==

và dạng dao động riêng đầu tiên tương tự như trên hình 2.3.5.a.

c) Ví dụ khung không gian sẽ được xem xét trong phần áp dụng máy
tính điện tử vào phân tích động lực học công trình (2.4.4.b).

d) Xác định 4 tần số riêng đầu tiên của tấm hình vuông kích thước aìa
với các cạnh tựa tự do khi sử dụng các hàm dạng độ võng “không
tương thích” (2.3.28). Khi đó các tần số riêng có dạng

( )2

3

4 112
1

νρ
αω

−
=

Eh
haii

với giá trị αi theo các phương án chọn lưới phần tử hữu hạn khác
nhau được dẫn ra ở bảng 2.3.1. Rõ ràng là khi chia tăng số PTHH thì
tần số riêng thu được càng gần với nghiệm chính xác hơn.

Bảng 2.3.1.

Lưới chia Tần số 1 Tần số 2 Tần số 3 Tần số 4

2×2 20.471 53.071 56.932 127.410

4×4 19.848 51.448 54.020 91.018

8×8 19.754 50.913 52.721 85.314

Nghiệm chính xác 19.739 49.348 49.348 78.957

Hình 2.3.5 Các dạng dao động riêng của khung

a) Dạng 1 b) Dạng 2 c) Dạng 3
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2.4. Phương pháp ma trận độ cứng động

Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH), được trình bày tóm tắt ở
trên đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của cơ học kết cấu, đặc biệt là
động lực học công trình. Có người cho rằng khó có thể có một phương
pháp phân tích kết cấu hữu hiệu hơn phương pháp PTHH. Có lẽ phải thế
hệ tiếp sau mới có thể trả lời được câu hỏi này. Tuy nhiên, cũng có nhiều
người băn khoăn với độ chính xác của phương pháp PTHH. Họ cố gắng đi
tìm một đánh giá nào đó về sai số của phương pháp. Nhưng làm sao mà
đánh giá được sai số của một phương pháp, mà thực chất là một mô hình
khi chúng ta không biết được lời giải chính xác. Chỉ có một cách duy nhất
để mường tượng sai số của phương pháp PTHH là so sánh với thực
nghiệm đối với các kết cấu phức tạp. Trong trường hợp kết cấu đơn giản
có thể so sánh với kết quả giải tích, nhưng đây không thể là sai số của
phương pháp PTHH bởi vì phương pháp giải tích cũng có sai số của nó.

Thật là thú vị là gần đây, khi nghiên cứu phát triển phương pháp
ma trận độ cứng động cho các hệ liên tục, người ta phát hiện ra rằng,
phương pháp PTHH chỉ là một sự gần đúng của phương pháp ma trận độ
cứng động. Thật vậy, trong cả quy trình ứng dụng phương pháp PTHH,
chỉ có một chỗ duy nhất mà chúng ta phải "xấp xỉ" trường chuyển vị
trong phần tử bằng trường chuyển vị tĩnh. Tức là đã bỏ qua yếu tố động
lực học của trường chuyển vị. Nếu các hàm dạng trong phương pháp
PTHH chọn là trường chuyển vị động, thì phương pháp PTHH không
phải là phương pháp gần đúng mà là một phương pháp chính xác. Khi đó
không cần phải đánh giá sai số của phương pháp PTHH nữa. Chính
phương pháp ma trận độ cứng động cho kết cấu đã ra đời trên cơ sở ý
tưởng này. Như vậy, có thể định nghĩa rất ngắn gọn: Phương pháp ma
trận độ cứng động là phương pháp phần tử hữu hạn, trong đó các hàm
dạng được chọn là trường chuyển vị động của phần tử. Tuy nhiên, để có
thể chọn hàm dạng động một cách đơn giản và khả thi, thì ta phải xét
bài toán động của phần tử trong miền tần số, tức là xét chuyển động với
biên độ phức phụ thuộc vào tần số. Vì vậy, thực chất quy trình phương
pháp ma trận độ cứng động về hình thức không khác gì phương pháp
PTHH, nhưng để giới thiệu phương pháp này cũng cần thiết phải nhấn
mạnh một số đặc điểm riêng biệt của nó.

2.4.1. Khái niệm ma trận độ cứng động
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Trước hết ta xem xét khái niệm ma trận độ cứng động đối với hệ
hữu hạn bậc tự do

)()()()( tPtKUtUCtUM =++ &&& .

có dạng

KCiMK ++−= ωωω 2)(ˆ

Đây là ma trận hàm của tần số và phụ thuộc tuyến tính vào các ma trận
khối lượng, độ cứng, hệ số cản. Có thể chỉ ra rằng

KK =)0(ˆ

có nghĩa là ma trận độ cứng động tại giá trị gốc của tần số cho ta ma trận
độ cứng thông thường mà từ đây ta gọi là ma trận độ cứng tĩnh cho thêm
chỉ số 0 ở dưới K0. Hơn nữa, nếu xét trong miền tần số, tức giả sử

)(ˆ),(ˆ ωω PU  là biên độ phức của chuyển vị và tải trọng, thì ta có quan hệ

)(ˆ)(ˆ)(ˆ ωωω PUK =                                         (2.4.1)

Đây chính là mối liên hệ giữa lực tác dụng và chuyển vị biểu diễn bản
chất của ma trận độ cứng động. Từ đây, bài toán động lực học dẫn đến
giải phương trình đại số đối với chuyển vị. Chỉ có điều, phương trình đại
số này phải giải trong miền tần số, có nghĩa là cho tất cả các tần số trong
một dải tần nào đó. Tư tưởng của phương pháp ma trận độ cứng động cho

kết cấu công trình chính là thiết lập mối liên hệ (2.4.1), trong đó )(ˆ ωK  gọi

là ma trận độ cứng động cho kết cấu, còn )(ˆ),(ˆ ωω PU  lần lượt là biên độ

phức của chuyển vị nút và tải trọng đưa về nút. Mục tiêu chính là xây

dựng  ma trận  )(ˆ ωK  và véc tơ )(ˆ ωP .

2.4.2. Quy trình phương pháp ma trận độ cứng động cho kết cấu

Quy trình chung của phương pháp ma trận độ cứng động được phát
biểu như sau:

Bước 1. Chia vật thể đàn hồi (hay kết cấu công trình) thành các
phần tử bằng tập hợp các điểm nút (lưới) và chọn véc tơ chuyển vị nút
U(t) như trong phương pháp PTHH.

Bước 2. Xét từng phần tử riêng biệt với véc tơ chuyển vị nút phần tử
trong hệ toạ độ địa phương Ue. Giải bài toán động cho phần tử trong
miền tần số với điều kiện biên là các chuyển vị nút )(ˆ ωeU  để thiết lập mối

liên hệ
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)(ˆ)(ˆ)(ˆ)(ˆ ωωωω eeee PUKN +=  (2.4.2)

trong đó )(ˆ ωeN  là biên độ phức của các lực đầu nút, )(ˆ ωeK  là ma trận độ

cứng động và )(ˆ ωeP  là biên độ phức của tải trọng cho phần tử trong hệ

toạ độ địa phương. Thực chất ở đây là xây dựng ma trận độ cứng động và

véc tơ tải trọng phần tử  )(ˆ ωeK  và )(ˆ ωeP .

Bước 3. Ghép nối ma trận độ cứng động và véc tơ tải trọng cho tất cả
các phần tử bằng cách chuyển phương trình (2.4.2) về hệ toạ độ tổng thể
và cân bằng tất cả các lực nút, thoả mãn các điều kiện biên. Cuối cùng ta
được phương trình (2.4.1) với

∑

∑
−

−

−=

=

e
eee

e
eee

aPaP

aKaK

1

1

)(ˆ)(ˆ

)(ˆ)(ˆ

ωω

ωω
 (2.4.3)

Khác với phương pháp phần tử hữu hạn, ở đó sử dụng nguyên lý
năng lượng để thiết lập phương trình chuyển động, quy trình của phương
pháp ma trận độ cứng động tương tự như phương pháp độ cứng trong cơ
học kết cấu. Tuy nhiên, kết quả ghép nối các ma trận độ cứng động phần
tử thành ma trận độ cứng động tổng thể cho cả kết cấu cũng giống như
trong phương pháp PTHH.

2.4.3. Một số phần tử thông dụng

a) Phần tử thanh kéo nén và trục xoắn

Xét một phần tử thanh có tiết diện là F, môđul đàn hồi E, mật độ
khối ρ, chiều dài 1−−= jjj xxl  (hình vẽ 2.4.1) chịu một tải phân bố Q(x, t).

Phương trình dao động dọc của thanh có dạng
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Hình 2.4.1. Chuyển vị nút và lực đầu nút cho phần tử thanh
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trong đó à1 là hệ số cản nhớt của vật liệu, à2 là hệ số cản của môi trường.

Bằng cách đặt:

ti

ti

exqtxQ
exutxU

ω

ω

ω

ω

),(),(
),(),(

=

=

với u(x,ω) và q(x,ω) là biên độ của chuyển vị dọc trục và tải trọng dọc trên
thanh, ta thu được phương trình

),(~),(),( 2
2

2

ωωλ
ω xqxu

dx
xud

=+ ,

trong đó

1;1ˆ;ˆ
),(~ 2222 −=






 −=−= ii

EFE
xqq

ω
µρ

ωλ
ω

là tham số động lực học (ω là tần số vòng - rad/giây) và

)1(ˆ
1ωµiEE +=

là modul đàn hồi phức, dưới đây để cho dễ theo dõi ta vẫn dùng ký hiệu E
như khi không có cản.

Chuyển vị dọc trục tổng quát có dạng

∫ +−++=
−

x

j dxqxxBxAxu
0

1
),(~)(sin1cossin)( τωττλ

λ
λλ

trong đó

jjj xxxxxx ≤≤−= −− 11;

với  A , B là các hằng số phụ thuộc vào các điều kiện ở hai đầu nút.

Giả sử các chuyển vị nút là uj-1 và uj, các lực đầu phần tử là Nj-1 , Nj . Các
điều kiện biên sẽ là
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Từ các điều kiện này ta có mối liên hệ
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              (2.4.4)

trong đó ký hiệu

∫

∫

+−=′

+−=
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−

j

j

dxqEFq

dxqq
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jjj
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0
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0
1

),(~)(cos

),(~)(sin1

τωττλ

τωττλ
λ

Từ phương trình (2.4.4) ta có thể rút ra các quan hệ
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với các ký hiệu

z
z;

z
zgz

sin
1sec

sin
coscot ==

Như vậy ma trận độ cứng động và véc tơ tải trọng cho phần thử thanh
chịu kéo hay nén có dạng
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ω

(2.4.5)

Dễ dàng nhận thấy khi cho tần số ω tiến đến 0, ma trận độ cứng động
cho ta ma trận độ cứng đã nhận được bằng phương pháp PTHH của phần
tử thanh trong công thức (2.3.19), hay









−

−
==

→ 11
11

)(ˆlim
0

0

j
jj

EFKK
l

ω
ω

.

Tương tự, trong trường hợp xoắn ma trận độ cứng động và véctơ tải ngoài
vẫn có dạng như (2.4.5), nhưng thay vào chỗ E là G, và chỗ của F là I.

b) Phần tử dầm hai chiều chịu uốn

Xét một dầm chịu uốn trong mặt phẳng xy (hệ toạ độ địa phương,
Hình 2.4.2.) có các tham số: modul đàn hồi Ez, diện tích mặt cắt ngang F,
mômen quán tính tiết diện Iz , mật độ khối lượng ρ, chiều dài dầm L
trong mặt phẳng Oxy của hệ toạ độ địa phương. Khi đó, phương trình
tổng quát mô tả chuyển động uốn của dầm có dạng:
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∂
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∂
∂

µρµ

trong đó à1 là hệ số cản nhớt của vật liệu, à2 là hệ số cản của môi trường.

Bằng cách đặt:

ti

ti

exqtxQ
extxw

ω

ω

ω

ω

),(),(
),(),(

=

Φ=

với Φ(x,ω) và q(x,ω) là biên độ của chuyển vị ngang và tải trọng ngang
trên thanh, ta thu được phương trình

                ),(~),(),( 4
4

4

ωωλ
ω xqx

dx
xd

=Φ−
Φ ,                         (2.4.6)

trong đó

zIE
xqxq ˆ

),(),(~ ω
ω = ; 1;1ˆ

2224 −=





 −= ii
IE
A

ω
µρ

ωλ

là tham số động lực học (ω là tần số vòng - rad/giây), nếu λ=0 tức ω=0 ta
có trường hợp biến dạng tĩnh, với ω≠0 thì Φ(x, ω) là biên độ chuyển vị
động và

)1(ˆ
1ωµiEE z +=

là modul đàn hồi phức, dưới đây để cho dễ theo dõi ta vẫn dùng ký hiệu E
như khi không có cản.   

Đưa vào các chuyển vị nút như sau

( ) ( ) ( ) ( ) ; ; 0 ; 0 4321 jj UUUU ll Φ′=Φ=Φ′=Φ=

Khi đó ta được véc tơ toạ độ suy rộng U={U1, U2, U3, U4}T, ngoài ra, ta
đưa vào các lực nút sau đây

x

N4

u2

u1

N1

N2

u4

u3

N3

Hình 2.4.2

y
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Φ ′′=

Φ ′′′−=
Φ ′′−=

Φ ′′′=

jz
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z
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EIN
EIN
EIN

l

l

là véc tơ lực đầu nút. Bản chất cơ học của các lực N và U được mô tả
trong Hình 2.4.2. Khi đó, ta có nghiệm tổng quát của phương trình

[ ]  ),(~)(1)()(
0

430 ∫ −+Φ=Φ
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dqxKxx τωττλ
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với ]0,[x jl∈ và

22
3

13
4

2
2

110
)()()(

)()( N
EI

xK
N

EI
xK

U
xK

UxKx
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λ −++=Φ

)( );();( );( 4321 xKxKxKxK  là những hàm Krưlôv đã đưa vào ở trên.

Ngoài ra đưa vào các hàm số
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{ } { } 1,...,2,1;  )(),(),(),( 4321 +== njqqqqq jjjj llll .

Khi đó theo phương pháp ma trận truyền ta có
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                                          (2.4.7)

trong đó ma trận
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Sử dụng (2.4.7) để biểu diễn các lực đầu nút qua các chuyển vị nút, tương
tự như trong mục trước ta được
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  (2.4.8)

Đây chính là ma trận độ cứng động của phần tử dầm (chịu uốn) hai
chiều. Thật thú vị là có thể sử dụng MATLAB để tìm được được biểu diễn

[ ] [ ] [ ] )(ˆ 4
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Dễ dạng nhận thấy hai ma trận cuối là ma trận độ cứng và ma trận khối
lượng của phương pháp PTHH (công thức (2.3.22)).

c) Phần tử dầm ba chiều

Dầm ba chiều thực chất là tổ hợp tuyến tính của các trường hợp sau
đây: một là biến dạng dọc trục, tức là phần tử thanh như đã xây dựng ở
trên; hai là biến dạng xoắn; ba là uốn trong mặt phẳng XOY, mà thực
chất là phần tử dầm hai chiều ở trên và bốn là uốn trong mặt phẳng
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XOZ (như trong Hình 2.3.3). Ma trận độ cứng động và véc tơ tải trọng
của phần tử dầm ba chiều sẽ là kết quả phép cộng đại số của các ma trận
tương ứng của các phần tử được liệt kê ở trên.

Để có thể thực hiện phép cộng này ta cần quy định trật tự của các
bậc tự do của cả phần tử tổng hợp. Điều này được thực hiện bằng việc
chọn các bậc tự do của phần tử dầm ba chiều như sau

{ }TUUUUU 121121
ˆ,ˆ,...,ˆ,ˆ)(ˆ =ω ,

trong đó ý nghĩa cơ học của các bậc tự do này được chỉ rõ trong Hình
2.3.3. Như vậy, các phần tử thanh, xoắn và phần tử dầm 2 chiều trong
mặt phẳng XOY đã được xây dựng. Để thuận tiện và không nhắc lại ta
đưa vào các ký hiệu sau: Ma trận độ cứng động của phần tử thanh và
phần tử trục xoắn lần lượt được ký hiệu là
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Ma trận phần tử dầm hai chiều trong mặt phẳng XOY được ký hiệu là
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Bây giờ, ta xác định ma trận độ cứng động cho phần tử dầm hai
chiều trong mặt phẳng XOZ. Trước hết, ta có thể tách các bậc tự do của
phần tử này từ phần tử dầm ba chiều mô tả trong Hình 2.3.3 và ta được
phần tử dầm hai chiều trong mặt phẳng XOZ trong Hình 2.4.3. So với
phần tử dầm hai chiều được mô tả trong Hình 2.4.2, ta thấy đối với phần
tử cuối hai mômen ở hai đầu và hai góc xoay ở hai đầu có dấu ngược lại.

x

N4

u2

u1

N1N2

u4

u3

N3
z

Hình 2.4.3. Uốn trong mặt phẳng xz
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Vì vậy, có thể chứng minh được ma trận độ cứng động của phần tử dầm
trong mặt phẳng XOZ nhận được từ ma trận độ cứng động của phần tử
dầm trong mặt phẳng XOY bằng cách thay vào chỗ mômen quán tính
mặt căt IZ bằng IY và nhân theo hai phía với ma trận dấu như sau:
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Biểu thức của các thành phần ma trận độ cứng động nêu trên đã được
xác định trong các phần trước.

Thuật toán cho phương pháp ma trận độ cứng động này đã được lập
trình trên ngôn ngữ MATLAB ở dạng một chương trình máy tính mang
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tên DIALAB. Việc sử dụng chương trình này được minh hoạ trong các ví
dụ tính toán dưới đây.

2.4.4. Một số ví dụ tính toán

a) Dầm đàn hồi

Số liệu của dầm ngàm một đầu (công xôn) có chiều dài L = 0.25 (m),
tiết diện ngang F = 0.02 × 0.01 (m2), ρ=7827.1011 (kg/m3), E=1.999×1011

(N/m), hệ số Poisson υ=0.3.

Kết quả tính toán 10 tần số riêng đầu tiên của dầm công xơn nêu
trên bằng DIALAB,  SAP2000 và so sánh với nghiệm giải tích được cho
trong Bảng 2.4.1. Nhìn vào bảng ta thấy đối với dầm đàn hồi phương
pháp ma trận độ cứng động cho kết quả trùng với nghiệm giải tích (sai số
xấp xỉ 0.01%). So với phương pháp PTHH, có sai số càng lớn đối với các
tần số càng cao (tần số thứ 10 có thể lên đến trên 6%), thì phương pháp
ma trận độ cứng động chính xác hơn nhiều.

Bảng 2.4.1.

TS ANAL(rad/s) DIALAB(rad/s) ERROR SAP2000(rad/s) ERROR
1 8.2079 8.207031 0.01059% 8.1694 0.4713%
2 16.415 16.41406 0.00573% 16.338 0.4688%
3 51.435 51.43258 0.00470% 50.625 1.6008%
4 102.87 102.8652 0.00470% 101.23 1.6211%
5 144.02 144.0127 0.00506% 140.32 2.6384%
6 282.23 282.2074 0.00799% 272.06 3.7372%
7 288.03 288.0254 0.00159% 280.50 2.6842%
8 466.59 466.5091 0.01733% 444.65 4.9351%
9 564.43 564.4149 0.00268% 543.26 3.8963%

10 696.95 696.8839 0.00949% 655.07 6.3929%

Bảng 2.4.2.

Tần
số

DIALAB
(Hz)

ERROR
(%)

SAP2000
(Hz)

ERROR
(%)

Experiment
(Hz)

1 10.8117 0.8101% 10.5141 3.540% 10.9
2 15.8112 1.3538% 15.6958 0.614% 15.6
3 17.7506 0.8557% 17.5473 0.299% 17.6
4 32.7207 0.6791% 31.9227 1.776% 32.5
5 51.1946 1.5766% 45.7036 9.318% 50.4
6 64.7437 0.5473% 61.4723 5.573% 65.1
7 68.6828 0.5605% 65.8906 3.528% 68.3
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8 79.5393 0.2016% 73.1075 8.272% 79.7
9 93.6771 0.3435% 85.7103 8.819% 94

10 95.6737 0.7534% 88.4760 8.220% 96.4

b) Khung không gian

Xét một khung không gian đã được chế tạo và thử nghiệm. Các tần
số đo của khung trong bảng 2.4.2 được cho ở cột cuối cùng. Kết quả tính
toán bằng DIALAB (phương pháp ma trận độ cứng động) và SAP2000
(phương pháp PTHH) đối với khung được so sánh với thực nghiệm (Bảng
2.4.2) cho thấy, trong trường hợp này phương pháp ma trận độ cứng động
vẫn cho nghiệm chính xác hơn phương pháp PTHH rất nhiều. Sai số của
DIALAB nói chung là dưới 1%, trong khi SAP2000 có sai số gần 10%.
Những kết quả này cũng đã được so sánh với kết quả tính toán của một
tác giả nước ngoaì dùng phương pháp ma trận chuyển tiếp và phương
pháp PTHH với số lượng phần tử khác nhau. Kết quả cho thấy DIALAB
đạt được độ chính xác như của tác giả đã nêu.

Hình 2.4.4

1

Z

X

Y

30
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2.5. Công cụ máy tính trong động lực học công trình

2.5.1. Chương trình phân tích kết cấu SAP2000

a) Sơ lược về SAP 2000

SAP2000 (Structural Analysis Program) là phần mềm phân tích kết cấu
bằng phương pháp PTHH, được phát triển từ SAP90. Chương trình
SAP2000 là phiên bản đầu tiên của SAP hoàn thiện việc tích hợp cùng
với phần mềm Windows. Thế mạnh đầu tiên của SAP2000 là giao diện
đồ hoạ cùng với việc tạo ra mô hình, thực hiện quá trình phân tích, kiểm
tra và tối ưu hoá trong thiết kế, đều được thực hiện trên cùng một giao
diện. Khả năng phân tích của chương trình cũng là một thế mạnh, được
bổ xung kết quả nghiên cứu gần đây nhất của kỹ thuật số.  So với
SAP90, SAP2000 có thêm phần tử phi tuyến và có khả năng kiểm tra, tối
ưu hoá trong vấn đề thiết kế.

Hiện nay có 3 dạng chương trình SAP2000  (SAP2000 E, SAP2000
PLUS, SAP2000 Nonlinear) cùng sử dụng một dạng giao diện dồ họa,
nhưng tính năng của mỗi chương trình khác nhau. Lần lượt là Phiên bản
dùng trong việc giảng dạy; tiếp đến là thể hiện mới của SAP90; cuối
cùng, SAP2000 Nonlinear, là phiên bản mở rộng của SAP2000 PLUS có
thêm phần tử phi tuyến.

SAP2000 tính toán và phân tích cho 6 loại phần tử chính: Phần tử
thanh hai nút FRAME ;  Phần tử tấm, vỏ, vỏ mỏng 3 chiều 3,4 hoặc 8 nút
SHELL; Phần tử phẳng ba chiều 4 nút PLATE ; Phần tử khối hai chiều 3
đến 9 nút ASOLI; Phần tử khối ba chiều xác định thông qua 8 nút
SOLID; NLLINK - phần tử phi tuyến.

b) Những thao tác cơ bản khi sử dụng SAP 2000

Công việc đầu tiên để một người kỹ sư bắt đầu với SAP2000 đó
chính là mô hình hóa kết cấu cho bài toán cần phân tích. Việc mô hình
hóa kết cấu trên giao diện đồ họa SAP2000 có thể thực hiện theo các
bước sau: Định dạng hệ trục toạ độ, lưới phân chia, đơn vị đo lường ;
Khai báo đặc trưng vật liệu; Khai báo nút phần tử và thành phần phần
tử có trong kết cấu; Khai báo tính chất đặc biệt của nút (Restrains, springs,
mass..); Khai báo tải tác động đối với kết cấu và tổ hợp tải trọng. Tuy
nhiên SAP2000 có sẵn một số mô hình, ta có thể lựa chọn, sau đó chỉnh
sửa cho phù hợp với mô hình của mình. Điều này làm cho việc thiết lập
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một kết cấu trở nên đơn giản và nhanh chóng. Việc chỉnh sửa lưới cũng
rất đơn giản (Draw/Edit Grid  'cho tham số theo các trục X, Y, Z'). Một
tính chất của SAP2000 trong vấn đề tạo mô hình mà người sử dụng cần
chú ý, đó là khả năng phát sinh. Đối với SAP 90 việc phát sinh phần tử
cho phép hoàn thiện mô hình nhanh chóng hơn, nhất là đối với các kết
cấu có phần tử giống nhau. SAP2000 ngoài việc phát sinh phần tử, nó
còn cho phép phát sinh cả một cấu trúc.

Khi công việc tạo mô hình đã hoàn thiện, việc tiếp theo là phân tích
và hiển thị kết quả. Việc phân tích kết quả của bài toán đối với SAP2000
thực hiện trên cùng một giao diện, đây là một điều rất tiện lợi cho với
người sử dụng. Đối với SAP90 Việc phân tích bài toán gây rất nhiều khó
khăn (mất thời gian) bởi việc phân tích phải thực hiện trên môi trường
MS-DOS. Trước khi phân tích ta cần phải chọn kiểu phân tích và đưa ra
kết quả. Điều này là rất cần thiết, nhất là đối với kết cấu có nhiều tổ hợp
tải. Thực hiện lựa chọn thông qua Analysis/Set Options. Sau khi đã lựa
chọn kiểu phân tích thích hợp, ta thực hiện phân tích bài toán
Analysis/Run. Trong khi chương trình thực hiện phân tích, ta có thể
nhìn quá trình phân tích trên màn hình và khi chương trình thực hiện
phân tích xong ta có thể xem trực tiếp báo lỗi của chương trình do đó ta
có thể chỉnh sửa lỗi của bài toán.

Phần hiển thị của SAP2000 rất tiện ích,  bao gồm việc kiểm tra mô
hình và hiển thị kết quả phân tích. Kiểm tra mô hình đã thiết lập là
khâu hết sức quan trọng và cần thiết đối với người sử dụng, tránh những
sai sót cho quá trình phân tích. Mô hình có thể được kiểm tra về mặt
hình học cũng như số liệu thông qua các lệnh: Display/Show
Underformed Shape, Show Load, Show Input Tables '. Đối với
SAP90 sau khi thực hiện phân tích, muốn hiển thị kết quả phải thực
hiện qua một chương trình khác và việc hiển thị không đơn giản.
SAP2000 cho phép hiển thị trên giao diện đồ họa và việc hiển thị kết quả
này thể hiện sự tiện ích của chương trình. Chương trình cho phép hiển
thị tất cả các đặc trưng cơ học của kết cấu cũng như của phần tử:  Các
dạng dao động riêng, biến dạng của kết cấu;  Chuyển vị của nút;  Các đặc
trưng sức bền của phần tử(nội lực, ứng suất); Đường ảnh hưởng .

c) Khả năng phân tích động lực học kết cấu công trình của SAP 2000
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Nói chung khả năng phân tích của SAP2000 cũng tương tự SAP90,
nó chỉ thêm phần phân tích phi tuyến cho phần tử phi tuyến. Ngoài phần
phân tích tĩnh quen thuộc, phần phân tích động lực học của SAP2000
gồm ba loại:

C1. Phân tích dạng dao động (modal analysis for vibration modes)
được hiểu là phân tích dao động riêng của kết cấu. Kết quả của bài toán
này là dạng dao động và tần số riêng của kết cấu. Các dạng dao động thể
hiện ứng xử của kết cấu, chúng cũng được sử dụng là nền tảng cho phân
tích phổ phản ứng (response spectrum) và miền thời gian (time history).
Trong SAP2000 sử dụng hai thuật toán Ritzvector và Eigenvector để phân
tích dạng dao động riêng. Thuật toán Ritzvector cho phép tính toán xấp
xỉ trị riêng và vector riêng theo phương pháp Lanczoc. Thuật toán
Eigenvector là việc giải bài toán trị riêng  0)( 2 =ΦΩ− MK , trong đó Ω là

các giá trị riêng và Φ là vector riêng bằng phương pháp định thức hoặc
không gian con tuỳ theo kích thước bài toán.

C2. Phân tích phản ứng động trong miền thời gian, là việc tìm phản
ứng của kết cấu (chuyển vị và nội lực) dưới tác động của tải trọng bất kỳ.
Phương pháp chủ yếu là chồng chất dạng dao động được trình bày trong
chương 1 cho phương trình

( ) ( ) ( ) )(tPtUMtUCtKU =++ &&& .

C3. Phân tích phổ phản ứng địa chấn, thực chất là giải phương trình

                           ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tUmtUmtUmtUMtUCtKU gzzgyygxx ++=++ &&& .

tìm phổ phản ứng theo nghĩa được trình bày trong chương 3. Phổ phản
ứng động động đất này không phải là biên độ phức của chuyển vị, nội lực
như đã trình bày trong phần phương pháp ma trận độ cứng động. Việc
phân tích phổ phản ứng động của kết cấu công trình đúng theo nghĩa của
nó được trình bày dưới đây, sau phần minh hoạ sử dụng SAP 2000.

2.5.2. Phân tích động lực học kết cấu khung bằng SAP2000.

Ta sẽ minh hoạ cho cả việc sử dụng SAP2000 lẫn phương pháp
PTHH trong phân tích động lực học khung không gian với mô hình được
mô tả trong Hình  2.5.1. Khung bao gồm 8 phần tử dầm(4 cột và 4 thanh
giằng) và 8 nút, trong đó 4 nút 1, 3, 5, 7 được ngàm chặt. Tất cả các phần
tử có đặc trưng vật liệu E=2.482.1010 N/m2, ρ=2400kg/m3, υ=0.2 và tiết
diện A=0.25x0.25m2. Chiều dài của các cột 1,2,3,4 và thanh giằng 5,6
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bằng 2m. Các thanh còn lại 7,8 có chiều dài 2.5m. Ta nghiên cứu bài toán
dao động riêng và phản ứng thời gian của kết cấu dưới tác dụng của tải
trọng P=1000 sint (N) đặt tại nút 2, theo phương của phần tử 5.

Các bước tiến hành phân tích động lực học trên SAP 2000 như sau.

Bước 1: Định dạng hệ trục tọa độ, lưới phân chia, đơn vị đo lường. Trước
tiên ta chọn đơn vị đo lường ở phía dưới góc trái ‘N - m’ .Trên menu chính
(Hình 2.5.1) chọn File>New Model và chọn các tham số định dạng hệ
trục và lưới phân chia dựa theo mô hình kết cấu. Các tham số của mô
hình được thể hiện trên cửa sổ, cụ thể là

- Số khoảng chia lưới: theo các trục X, Y, Z ;

- Bước chia lưới: trục X là 2,5m còn lại theo hai trục Y, Z là 2m.

Kết quả là ta được một lưới chia là một khối chữ nhật cạnh 2,5x2x2.

Bước 2: Khai báo đặc trưng vật liệu. Việc khai báo thông qua  Define >
Materials, trong bài toán sử dụng vật liệu Thép do đó ta chọn Steel và

chọn Modify/Show Material, sau đó thay đổi các thông số cho phù hợp

- Vật liệu đẳng hướng ‘Isotropic’.

- Modul đàn hồi E =2.428e+10 N/m ‘Modulus of Elasticity’.

1
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6

Hình 2.5.1. Mô hình khung không gian



Động lực học công trình                                                                                     Nguyễn Tiến Khiêm

101

- Hệ số Poisson ν = 0.2  ‘Poisson’s Ratio’.

- Khối lượng riêng ρ = 2400kg/m3  ‘Mass per unit Volume’.

- Trọng lượng riêng γ =9.8*ρ   ‘Weight per unit Volume’.

- Các tham số khác chọn mặc định như hệ số dãn nở nhiệt, môđun
trượt.

Bước 3: Thiết lập các phần tử kết cấu. Việc khai báo một phần tử đầy đủ
trên giao diện SAP2000 thông qua 3 bước:

- Khai báo tiết diện phần tử, đặc trưng phần tử Define> Frame
Section/Modify

- Tạo (vẽ) phần tử trên giao diện Draw>Frame hoặc  Draw>Quick
draw Frame (Hình 2.5.1)

- Gán đặc trưng mặt cắt cho phần tử  Assign>Frame>Section. Nếu
kết cấu chỉ có một loại tiết diện thì chương trình mặc định luôn đặc
trưng của các phần tử vừa được thiết lập theo bước trên là loại tiết
diện đã được khai báo. Do đó trong trường hợp bài toán này ta có thể
bỏ qua bước này.

Qua 3 bước trên ta đã thiết lập được hình dáng của mô hình

Hình 2.5.1



Động lực học công trình                                                                                     Nguyễn Tiến Khiêm

102

Bước 4:  Khai báo ràng buộc hoặc tải trọng tại nút phần tử. Dùng con trỏ
đánh dấu  các nút 1,3,5,7 rồi chọn Assign/Joint/Restraints sẽ hiện lên
cửa sổ cho phép ta lựa chọn ràng buộc theo hai cách: thứ nhất là đánh
dấu vào các ô để hạn chế bậc tự do hoặc chọn biểu tượng gồm 4 loại
ngàm, gối, tựa và tự do. Kết quả ở các nút 1,3,5,7 là ngàm chặt.

Bước 5: Khai báo tải trọng của kết cấu. Hàm tải trọng F=1000sinωt tác
động vào nút 2 theo phương X, được tách thành 2 thành phần: hàm của
không gian và hàm của thời gian F=P(x).G(t). Hàm không gian P(x) phụ
thuộc vào vị trí của tải trọng, được khai báo là tải trọng tĩnh tập trung
(thông thường nó chính là biên độ của tải trọng) thông qua các việc:

- Định nghĩa tải trọng bằng Define/Static Load Case/ sau đó khai
báo các tham số cần thiết (tên tải ‘load’, kiểu tải ‘type’, hệ số trọng
lượng bản thân). Khi đó cần chú ý rằng khi phân tích động lực học tải
trọng bản thân cần được khai báo Self Weight Multiplier = 1.

- Gán giá trị tải trọng: chọn nút 2 sau đó thực hiện: Assign> Join
Static Loads> Force, trong bước này cần chú ý phương chiều của lực
tác dụng, P(x)=1000, còn lại bằng 0.

Hàm tải thời gian G(t) được thiết lập bằng việc Định nghĩa hàm tải:
Define> Time History Function>Add New Function. Bài toán xét

tác động trong một chu kỳ T=2π ta có thể nhập trực tiếp từng giá trị (một
cột là giá trị tại các nút thời gian ‘time’, và một cột là giá trị sinωt ‘value’)
ngoài ra ta có thể nhập từ file text đã được thiết lập theo đúng quy cách.

Sau khi đã có hai hàm tải theo không gian và thời gian, tải trọng tổng
hợp được tạo thành nhờ việc xác định trường hợp tải Define/ Time
History Cases. Các tham số cần được khai báo trong cửa sổ này là
Analysis Type: Periodic

Load Assignments

- Load : Chỉ định hàm tải không gian đã được khai báo ở trên ‘Load1’

- Function : Chỉ định hàm tải thời gian ‘FC’

- Scale Factor: Hệ số nhân cho giá trị của hàm tải trọng ‘1’

- Arrival time: Thời điểm ban đầu tác động (0)

- Number of Output Time Steps: bước thời gian tính toán ‘20’
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- Output Time Steps size: Khoảng chỉ định ∆t=π/10= 0.31416

Bước 7: Phân tích dao động: Điều đầu tiên là chọn kiểu bài toán phân

tích, được thực hiện lựa chọn thông qua Analysis/Set Options. ở đây ta

chọn Dynamic Analysis và Set Dynamic Parametes để  khai báo các
tham số: Số lượng modes; Phương pháp Eigenvector hay Ritsvector; Tần
số trung tâm; Tần số cực đại, sai số,... . Để xuất kết quả cần chọn
Generate Output và Select Output Options. Để bắt đầu giải bài toán
ta chọn  Analysis/Run(hoặc F5).

Bước 8. Hiển thị kết quả phân tích. a) Xem  các dạng dao động riêng
(mode) được thực hiện nhờ Display/Show Mode Shape. Trong đó
Scale factor là hệ số khuếch đại hiển thị; Mode Number – số hiệu

dạng dao động cần hiển thị; Wire Shadow - thể hiện bằng đường mờ kết
cấu chưa biến dạng.... Trên hình vẽ dạng riêng có kèm theo chu kỳ tương
ứng của nó. Nhưng nếu muốn xem giá trị các tần số riêng đồng thời ta
phải vào file kết quả .out và lấy ra bảng giá trị tần số như trong bảng
2.5.1. b) Biểu diễn kết quả phân tích đáp ứng bằng việc chọn Display/
Show Time History Traces. Biểu diễn đồ thị của hàm tải trọng, chuyển
vị, vận tốc.. theo hàm thời gian: F(t) vs t hoặc giữa các hàm với nhau:

F(t) vs F(t). ở đây  cần khai báo Time range- miền thời gian để biểu

diễn; Axis range override - miền giá trị biểu diễn trên trục; Define
Function - chỉ định hàm cần biểu diễn; Line Option -  chỉ định đường

cong thể hiện; Line Color - chỉ định màu của đường cong thể hiện;
Scale Factor - hệ số phóng đại đường cong thể hiện; Axis Labels - ghi
chú trên các trục toạ độ.

Bảng 2.5.1.

MODE PERIOD FREQUENCY FREQUENCY

(TIME) (CYC/TIME) (RAD/TIME) (RAD/TIME)**2

1 0.050112 19.955207 125.382264

2 0.048829 20.479569 128.676925

3 0.045175 22.13631 139.086537

4 0.027501 36.362876 228.47469

5 0.004981 200.751464 1261.359

6 0.004964 201.462361 1265.825
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7 0.004951 201.964527 1268.981

8 0.004927 202.974334 1275.325

9 0.003929 254.496013 1599.046

10 0.003917 255.300014 1604.097

Lựa chọn các hàm hiển thị: bằng Define Functions. Ví dụ, để hiển thị
đáp ứng của nút 8, Chọn Add Joint Disps/Forces> , ta được cửa sổ
trong đó chọn số hiệu nút Joint ID và dùng Vector Type để hiển thị
phản ứng (chuyển vị – Disp, vận tốc – Vel, gia tốc Accel với các hình thức
khác nhau) hoặc lực căng lò xo – Spring Force, phản lực Reaction). Cuối
cùng là chọn hướng của đáp ứng cũng như của lực bằng Component. c)
Hiển thi ứng suất nội lực của kết cấu Display>Show Element
Forces/Stresses. Trên của sổ Member Force Diagram for frame chọn
loại lực cần hiển thị như Axxial Force – lực dọc trục, Shear 2-2 hoặc

Shear 3-3 theo các mặt cắt, các mômen xoắn và uốn. Biểu đồ được hiện
ra ngay bên cạnh.
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 Chương 3

Một số bài toán thực tế
của Động lực học công trình

Trong chương này ta nghiên cứu một số bài toán cơ bản của Động lực
học công trình thường gặp trong thực tế. Bắt đầu từ bài toán dao động của
dầm cầu đơn giản dưới tác động của tải trọng di động. Đây là vấn đề rất
quan trọng trong việc thiết kế cũng như sử dụng các cầu giao thông trong
thực tế. Việc giải bài toán này cho phép ta xác định được hệ số động của
dầm cầu, vận tốc tới hạn cho phép của các phương tiện giao thông trên cầu
để tránh cộng hưởng và hiểu được một số hiện tượng lý thú cần phải lưu ý
trong thực tế sử dụng khai thác cầu. Bài toán thứ hai là việc nghiên cứu
phản ứng của các công trình dưới tác dụng của động đất, một vấn đề cũng
không kém phần quan trọng để xây dựng các công trình trong vùng động
đất. Tiếp theo chúng ta xem xét bài toán động lực học công trình dưới tác
dụng của sóng đang rất được quan tâm hiện nay trong việc xây dựng các
công trình biển. Cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu tóm lược về ứng dụng
động lực học công trình trong chẩn đoán kỹ thuật công trình.

3.1. Dao động của dầm cầu dưới tác dụng của tải trọng di  động

Để đơn giản và hiểu rõ bản chất vấn đề, ta xét một nhịp cầu được mô
hình  hoá như một dầm đàn hồi có các đặc trưng vật liệu và hình học như
sau: môdun đàn hồi E, hệ số cản nội à, cản ngoại c, mật độ khối ρ, tiết diện
ngang F, mômen quán tính tiết diện Ι và chiều dài L. Các điều kiện biên là
gối tựa đơn giản. Tải trọng di động được xét như một lực hằng số tác dụng
lên dầm có điểm đặt di động với vận tốc v.

Khi đó phương trình dao động uốn của dầm có dạng
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trong đó W là độ võng của dầm, vtxta += 0)( , )(xδ  là hàm Đirắc.

Điều kiện biên có dạng

0),(),0(),(),0( =′′=′′== tLWtWtLWtW

Như trong phần 1.5.2 ta đã xác định được tần số và dạng dao động riêng
của dầm gối tựa đơn giản bằng
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Timôshenkô đã chỉ ra được rằng nếu tải trọng đứng yên tại vị trí x0 thì
chuyển vị tĩnh của dầm sẽ được xác định từ công thức (3.1.3) bằng cách
thay vào đó vận tốc v = 0. Khi đó
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Trong việc nghiên cứu động lực học cầu, người ta quan tâm nhiều đến hệ số
động lực học, được xác định một cách giải tích bằng tỷ số
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Do đó biểu thức tổng quát của hệ số động lực học có dạng
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Trong thực tế hệ số động được tính như là giá trị cực đại của hệ số động lý
thuyết theo thời gian. Khi đó hệ số động sẽ phụ thuộc vào từng vị trí trên
cầu, cụ thể là đối với dạng dao động cơ bản tại vị trí lực tác dụng ta có
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Công thức cuối cho thấy:

- Hệ số động không xác định tại các đầu dầm và nhận giá trị nhỏ nhất tại
vị trí giữa dầm.

- Đối với vận tốc của tải trọng thì hệ số động lớn nhất khi 
L
av π0= .

- Hệ số động có thể xác định được nếu biết tần số dao động riêng và hệ số
cản của dầm.

Kết luận cuối có ý nghĩa thực tế rất cao, bởi vì để xác định hệ số động thực
tế của dầm cầu không nhất thiết phải thử tải tĩnh và động, mà có thể bằng
cách đo tần số riêng và hệ số cản của nó là đủ.

Ngoài hệ số động nêu trên, trong thực tế cần phải quan tâm đến hiện tượng
cộng hưởng của cầu xảy ra do tốc độ của phuơng tiện giao thông đi trên
cầu. Theo công thức (3.1.3) ta thấy biên độ dao động của dầm cầu sẽ rất lớn
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nếu vận tốc của tải trọng gần với một trong các tần số dao động riêng (cộng
hưởng), tức là khi

,...3,2,1,0 =≈ j
L
jav π

Trong thực tế để không xảy ra cộng hưởng, vận tốc của phương tiện giao
thông trên cầu không được vượt quá giới hạn

F
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LL
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ρ
ππ

== 0ˆ                                           (3.1.7)

Rõ ràng là cầu càng cứng và càng ngắn thì vận tốc giới hạn càng cao. Cầu

càng nặng thì vận tốc cho phép càng bé. ở đây chúng ta không xét đến hiệu
ứng tác dụng của gió, trong vài trường hợp có thể cũng dẫn đến cộng hưởng
làm nguy hiểm cho cầu. Trong thực tế, để có thể quy định tốc độ cho phép
đối với một cầu cụ thể, cần phải tính đến nhiều yếu tố khác nữa như tác
động của gió, của nhiều phương tiện cùng một lúc và cả hệ số an toàn nào
đó. Vì thế tốc độ cho phép thực tế nhỏ hơn nhiều so với tốc độ tính được từ
công thức (3.1.7).

Một điều lý thú nữa khi nghiên cứu động lực học dầm cầu là hiện
tượng “cộng hưởng chậm” sau đây. Theo (3.1.3), chu kỳ dao động cưỡng bức
của dầm cầu bằng

T
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trong đó T là thời gian tải trọng đi hết chiều dài dầm cầu. Đối với dạng dao
động thứ nhất, khi tải trọng đi hết chiều dài dầm cầu thì dao động của cầu
mới thực hiện được nửa chu kỳ cộng hưởng và thời điểm nguy hiểm nhất
cũng là lúc này. Như vậy, thời điểm nguy hiểm nhất không phải là lúc tải
trọng ở giữa cầu mà là lúc tải trọng đã đi hết chiều dài cầu.

Bằng phương pháp tương tự, chúng ta có thể nghiên cứu các bài toán
phức tạp hơn về dao động của dầm cầu dưới tác động của tải trọng di động.
Cụ thể như trong trường hợp tải không phải là hằng số, mà là hàm của thời
gian hay là vật thể có khối lượng đặt trên bộ giảm chấn di động trên dầm.
Hay bài toán phức tạp hơn nữa là việc nghiên cứu dao động của cầu dưới
tác dụng của tổ hợp tải trọng phân bố di động. Những bài toán phức tạp
này cho đến nay vẫn chưa giải quyết được trọn vẹn mà đang tiếp tục được
nghiên cứu.
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3.2. Phản ứng của công trình trong động đất

3.2.1. Sơ lược về động đất.

Động đất là một hiện tượng đặc biệt của tự nhiên, đã được biết đến từ
thời cổ đại. Động đất rất nguy hiểm đối với các công trình xây dựng. Có rất
nhiều ví dụ minh chứng cho tác hại của động đất đến cuộc sống của con
người, gần đây nhất là các trận động đất ở Armeni, Thổ Nhĩ Kỳ, Kôbê
(Nhật bản). Cho đến nay động đất vẫn là một hiện tượng không thể dự báo
sớm được. Vì vậy, khi thiết kế xây dựng các công trình quan trọng trong
vùng động đất bắt buộc phải tính đến khả năng động đất có thể xảy ra.

Nguyên nhân sâu xa của động đất cũng vẫn chưa được sáng tỏ. Người
ta chỉ biết rằng động đất xảy ra khi ở một vị trí nào đó trong lòng đất phát
ra một năng lượng vô cùng lớn làm các lớp vỏ trái đất trượt tương đối so với
nhau. Tâm điểm xảy ra sự phát tán năng lượng này gọi là chấn tâm
(Epicentre). Năng lượng phát ra được đặc trưng bởi một tham số gọi là
cường độ động đất, mà người ta có thể sử dụng các thang đo khác nhau.
Hiện nay thông dụng nhất là độ Richter. Tác động của động động đất đến
công trình thường được đánh giá bởi các tham số như hướng động đất,
chuyển dịch, gia tốc của đất và cuối cùng là khoảng thời gian xảy ra động
đất cũng như tần suất của nó.

3.2.2. Tính toán phản ứng động của công trình đối với động đất - mô
hình rời rạc

Như ta đã nói ở trên, tác dụng của động đất lên công trình chủ yếu
thông qua sự chuyển dịch ngang của nền được đặc trưng bởi gia tốc nền đất
tại chân công trình. Xét mô hình đơn giản của công trình trong động đất

cho trong Hình 3.2.1. ở đây, ta chọn n = 1 khối lượng bằng m được giả thiết

tập trung tại đỉnh công trình, c là hệ số cản nội và 3

3
L
EIk =  là độ cứng tương

đương, x0(t) là dịch chuyển ngang của nền gây ra do động đất.

Với những giả thiết như vậy ta có phương trình chuyển động của hệ

)()()()( 0 txmtkxtxctxm &&&&& −=++ (3.2.1)

Phương trình này có thể đưa về dạng chuẩn hoá như sau:

)()()(2)( 0
2
00 txtxtxtx &&&&& −=++ ωζω                       (3.2.2)

trong đó ω0 là tần số riêng của hệ khi không có cản, ζ là chỉ số cản tới hạn
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m
k

=0ω  , 
m
c

02ω
ζ =

Nghiệm của phương trình cuối bằng tổng nghiệm riêng và nghiệm tổng
quát của phương trình thuần nhất tương ứng. Chỉ số cản tới hạn ζ  phụ
thuộc vào dạng kết cấu và bản chất của vật liệu xây dựng. Như đã biết
trong lý thuyết dao động, trong trường hợp ζ = 1 và ζ >1 thì hệ cơ học sẽ
chuyển động tắt dần không dao động. Nếu ζ <1 thì nghiệm riêng của
phương trình thuần nhất tương ứng biểu diễn dao động tắt dần và sẽ mất
đi trong thời gian ngắn.

Vì vậy, ở đây ta chỉ xét nghiệm riêng của phương trình (3.2.2) nó biểu diễn
dao động bình ổn dưới tác động của động đất. Nghiệm này được biểu diễn
dưới dạng tích phân Duhamel

∫ −−= ∗−−
∗

t
t dtextx

0

)(
0 )(sin)(1)( 0 ττωτ

ω
τζω&&  (3.2.3)

Đạo hàm liên tiếp (3.2.3) theo thời gian sẽ thu được vận tốc tương đối và gia
tốc tuyệt đối của khối lượng m

[ ]∫ −+−−= ∗∗∗−−
t

t dttextx
0

)(
0 )(sin)(cos)()( 0 ττωζτωτ τζω&&&      (3.2.4)

[ ]∫ −+−−=+ ∗∗−−∗
t

t dttextxtx
0

*2*)(
00 )(cos2)(sin)1()()()( 0 ττωζτωζτω τζω&&&&&&    (3.2.5)

víi

)(0 tx

)(1 tx

)(2 tx

)(3 tx

)(txn

Hình 3.2.1.
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2*2
0

* 1/;1 ζζζζωω −=−=

Thực tế đối với nhiều hệ kết cấu, hệ số cản tới hạn khá nhỏ (<10%) và do đó
có thể lấy gần đúng

ω* ≈ ω0 ; ζ* ≈ ζ

Trên cơ sở các công thức này ta có thể xác định các đặc trưng sau

- Phổ đáp ứng tựa dịch chuyển

)(),( txMaxS td =ζω . (3.2.6)

- Phổ đáp ứng tựa vận tốc và phổ đáp ứng tựa gia tốc được xác định theo
các công thức sau

                         ),()(),( ζωωωζω dtv StxMaxS ==                (3.2.7)

),()(),( 22 ζωωωζω dta StxMaxS ==              (3.2.8)

Như vậy, ứng với gia tốc đo được của động đất và với một hệ số cản
nhớt đã cho, người ta có thể xác định tựa phổ đáp ứng như là một hàm số
của tần số riêng của hệ dao động. Một ví dụ minh hoạ cho phổ tựa dịch
chuyển được trình bày trong Hình 3.2.2.

Sau khi xác định được các phổ phản ứng, ta có thể tính được một lực tĩnh
tương đương theo nghĩa thay lực tĩnh tác dụng lên hệ để gây nên dịch
chuyển bằng dịch chuyển cực đại mà lực động gây nên Fs = k.xmax = mSa .

Tương tự có thể thiết lập mô hình hữu hạn bậc tự do cho công trình (ví
dụ bằng phương pháp PTHH), khi đó ta được phương trình chuyển động
của công trình có dạng véc tơ

Hình 3.2.2.  Phổ đáp ứng tựa dịch chuyển của trận động đất El-Centro
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[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } )(1 0 txMUKUCUM &&&&& =++                            (3.2.9)

trong đó các ma trận M, C, K đã biết, có thể xây dựng được bằng một trong
các phương pháp đã trình bày ở chương 2, véc tơ { }1  biểu diễn hướng tác

dụng của động đất, tức hướng dịch chuyển ngang của nền đất. Nếu tìm
nghiệm phương trình cuối ở dạng

{ } [ ] { }qU ⋅Φ=

trong đó [ ]Φ  là ma trận dạng riêng và  { } { }TN tqtqq )(),...,(1=  là véc tơ toạ độ suy

rộng, ta sẽ được phương trình

)()()(2)( 0
2 txftqtqtq iiiiiii &&&&& =++ ωωζ

với các ký hiệu

j

j
j

jj

j
j

j

j
j M

F
f

KM

C
M
K

=== ;
2

;2 ζω

{ } [ ]{ } { } [ ]{ } { } [ ]{ } { } [ ]{ }1;;; MFKKCCMM T
iii

T
iii

T
iii

T
ii Φ=ΦΦ=ΦΦ=ΦΦ=

Theo kết quả ở phần trên, đối với mỗi toạ độ chính ta có thể xác định phổ
tựa dịch chuyển bằng

),()(),( kkdkktkk
q
k SftqMaxS ζωζω ==

Hiển nhiên đây không phải là phổ đáp ứng tựa dịch chuyển của công trình.
Về nguyên tắc, để tìm phổ đáp ứng này chúng ta phải tính biên độ cực đại
của phản ứng công trình tại một nút k nào đó từ biểu thức

∫ =



∑ −Φ= −−

t

k
k

t
kjkkj Njdtefxtq kk

0

)(
0 ,....,1;)(sin)/1()()( ττωωτ τωζ&&

Vì vậy, có hai cách đơn giản để tìm phổ đáp ứng một cách gần đúng từ phổ
của toạ độ suy rộng. Thứ nhất, có thể tính

∑==
k

kjkjj StqMaxS ),()(),( 2 ζωζω                        (3.2.10)

trong đó

),(),( kk
q
kjkkkjk SS ζωζω Φ=

Cách thứ hai có kể đến tương quan giữa các dạng riêng

∑=
nm

nn
q
mmm

q
mmnj SSQS

,
),(),(),( ζωζωζω (3.2.11)
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trong đó Qmn là các hệ số tương quan giữa các dạng riêng.

3.2.2. Tính toán phản ứng động của công trình đối với động đất –
mô hình liên tục

Xét một cột đứng, như một dầm đàn hồi với các đặc trưng LFIE ,,,,ρ ,

ngàm một đầu vào nền đất. Một cách tổng quát, chuyển động của nền trong
động đất được giả thiết theo hướng xiên, tạo với phương nằm ngang một
góc α  và có độ lớn bằng )(tζ . Khi đó thành phần nằm ngang và thành phần

thẳng đứng của chuyển vị nền lần lượt có dạng:

αζαζ sin)()(;cos)()(0 ttvttu == .                       (3.2.12)

Không khó khăn có thể thay thế chuyển vị cưỡng bức thẳng đứng của nền
bằng lực nén dọc phân bố đều trên dầm với mật độ phân bố bằng

αζρ sin)()( tFtp &&−=

Như vậy, nếu coi ),( txu  là độ uốn ngang của cột (chuyển vị ngang tương đối

của dầm so với nền, thì phương trình (1.4.4), chương 1 tính thêm cản ngoài
cho ta:

)(),(),(),(),( 02

2

2

2
tuF

x
txup

xt
txuc

x
txuEI

x
txuF &&&& ρρ −=





∂
∂

∂
∂

−
∂

∂
+









∂
∂

∂
∂

+       (3.2.13)

Với điều kiện biên

0)0(),(0),()(),()(),(
3

3

2

2

====
∂

∂
==

∂
∂

==
∂

∂ xtxux
x
txuLx

x
txuLx

x
txu

phương trình (3.2.13) có thể nghiên cứu bằng phương pháp Búpnốp-
Galerkin và sẽ dẫn tới việc nghiên cứu tác động đồng thời của ngoại lực và
kích động tham số, một bài toán phi tuyến vượt ra ngoài khuôn khổ nội
dung của giáo trình này. Đây là một vấn đề nghiên cứu ảnh hưởng của dịch
chuyển đứng trong động đất đến công trình, độc giả có thể tìm hiểu trong
các tài liệu hoặc tự giải quyết.

Nếu bỏ qua thành phần chuyển dịch đứng của động đất, ta được bài toán
dao động uốn của dầm với lực tập phân bố đều trên cả dầm với mật độ là
quán tính của dầm

)(),(),(),( 02

2

2

2
tuF

x
txuEI

xt
txuctxuF &&&& ρρ −=









∂
∂

∂
∂

+
∂

∂
+
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Lời giải của bài toán này đã cho ở mục 1.5.3, cụ thể là hàm mật độ phổ của
chuyển vị ngang (độ uốn) của dầm bằng

)()()()()(),(
,

*
0

xxHHrrSxS kj
kj

kjkjuw φφωωωω ∑= && (3.2.14)

trong đó )(
0
ωuS &&  là mật độ phổ của gia tốc nền theo phương ngang và

1;)(;]2[)(
0

122 −=∫=+−= − idxxriH
L

jjjjjj φωωςωωω

Hàm mật độ phổ (3.2.14) không phải là phổ tựa dịch chuyển đã nghiên cứu
ở trên. Đây là hàm mật độ phổ của chuyển vị ngang, phụ thuộc vào toạ độ
trên dầm và tần số kích động. Dĩ nhiên, cũng giống như tựa phổ đáp ứng
nêu trên, mật độ phổ đáp ứng phụ thuộc cả vào tần số riêng và hệ số cản
của công trình. Tính phương sai của dịch chuyển ngang bằng

)()()()()()()(

),(),,(

,,

*

2

0
xxSxrxrdHHS

dxSx

kj
kj

jkkkjj
kj

kju

wjjw

φφφφωωωω

ωωςωσ

∑∑ ∫

∫

=







=

==

∞+

∞−

+∞

∞−

&&

trong đó







∫=
+∞

∞−
ωωωω dHHSrrS kjukjjk )()()( *

0&&

Cuối cùng, độ lệch trung bình bình phương của chuyển vị có dạng

∑=
kj

kjjkw xxSx
,

)()(),,( φφςωσ

tương đương với phổ tựa dịch chuyển đã tính một cách gần đúng ở trên.
Nếu tính độ lệch trung bình bình phương của chuyển vị tại x = xn và ký
hiệu ),(),,( ςωσςωσ nnw x = thì công thức (3.2.15) đúng là tương tự như công

thức (3.2.11). Chỉ có điều công thức (3.2.15) là chính xác, còn (3.2.11) chỉ là
gần đúng. Tuy nhiên công thức (3.2.15) chỉ nhận được đối với kết cấu dầm,
còn công thức (3.2.11) có thể nhận được cho cả kết cấu khung, dàn,...

3.3. Động lực học công trình biển

3.3.1. Các đặc trưng cơ bản của sóng biển.

Sóng biển chủ yếu được gây ra bởi gió, là kết quả của sự tương tác giữa
gió (khí quyển) và mặt nước biển. Vì vậy, sóng biển được đặc trưng chủ yếu
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bởi hình dạng mặt sóng – nguyên nhân cơ bản gây nên chuyển động sóng
của nước biển. Để tính toán tác động của sóng lên các công trình biển,
thông thường người ta giả thiết chất lỏng là lý tưởng, không nén được và
không có chuyển động xoáy. Chuyển động được coi là có thế.

Xét trường hợp sóng phẳng trong mặt phẳng XOZ (Hình 3.3.1). Giả sử
),( txz ξ=  là phương trình mặt sóng. Khi nước lặng tương ứng là z = 0. Ký

hiệu wu,  là chuyển dịch của hạt chất lỏng có toạ độ (x, z), theo phương x và

z, ),,( tzxφ là hàm thế vận tốc, tức

dt
dz

zt
ww

dt
dx

xt
uu

=
∂
∂

=
∂
∂

=

=
∂
∂

=
∂
∂

=

φ

φ

&

&

Với những giả thiết nêu trên ta có các phương trình

0)(1][
2
1

0

0
2

2

2

2

2

=+−++
∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

=∆

gzppgrad
t

zx

ρ
φ

φ

φφ
φ

                             (3.3.1)

Phương trình đầu là phương trình Laplas mô tả tính liên tục của chất lỏng,
phương trình thứ hai là tích phân đầu Bernoulli.

Tại mặt thoáng (mặt biển tiếp giáp với khí quyển) ),( txz ξ= , ta có

tx
u

tdt
dx

xz
w

∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

=
ξξξξφ

&&                                (3.3.2)

Hình 3.3.1. Một sóng biển điều hòa

H

x

Đáy biển

λ

a

z

w

u

x

z

d
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và tại đáy biển z=-d

0=
∂
∂

=
z

w φ
&  (3.3.3)

Nếu coi ),( txz ξ= là nhỏ và bỏ qua các thành phần bậc hai, kết hợp phương

trình thứ hai trong (3.3.1) và phương trình (3.3.2), tại z=0 ta được

0

0

2

2

=
∂
∂

+
∂
∂

=+
∂
∂

z
g

t

g
t

φφ

ξ
φ

                             (3.3.4)

Như vậy, vấn đề dẫn tới việc giải phương trình Laplace trong (3.3.1) cùng
với các điều kiện biên (3.3.3),(3.3.4).

Xét trường hợp sóng điều hoà, nghiệm của bài toán biên tìm ở dạng

{ })(exp)(),,( tkxizftzx ωφ −−=                            (3.3.5)

Khi đó hàm f(z) sẽ thoả mãn

0)(

0)()( 2
2

2

=−′

=−

df

zfk
dz
zfd

Vậy

)(cosh)( dzkAzf +=

với A là hằng số. Sử dụng điều kiện (3.3.4), ta có

0)sinhcosh()0()0( 22 =−=−′ kdkdgkAffg ωω

Từ đó ta nhận được

kdgk tanh=ω

gọi là tần số sóng và

ω
π2

=T

gọi là chu kỳ sóng.

Theo định nghĩa, bước sóng bằng 
k
π

λ
2

= , do đó vận tốc truyền sóng bằng

kd
k
g

kkTT
c tanh2

====
ωπλ
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với k là số sóng. Xét trường hợp ∞→d , khi đó 1tanh →kd  và do đó

k
gc

gk
Tgk === ;2; π

ω

Tính đến điều kiện (3.3.4), ta có

{ } { })(exp.)(exp.cosh1),( 0 tkxiatkxikd
g
Ai

tg
tx z ωω

ωφ
ξ −−=−−−=

∂
∂

−= =   (3.3.5)

trong đó

kd
g
AiHa cosh

2
ω

−==

gọi là biên độ sóng và H là chiều cao sóng.

Khi đó, hàm thế vận tốc có dạng

{ } ),(
cosh

)(cosh)(exp
cosh

)(cosh),,( tx
kd
dzkigtkxi

kd
dzkigatzx ξ

ω
ω

ω
φ

+
=−−

+
=      (3.3.6)

Từ đây ta có thể tính được vận tốc, gia tốc và quỹ đạo chuyển động của hạt
chất lỏng trong sóng

{ }

{ } ),(
cosh

)(sinh)(exp
cosh

)(sinh),,(

),(
cosh

)(cosh)(exp
cosh

)(cosh),,(

tx
kd
dzkigktkxi

kd
dzkigkatzxw

tx
kd
dzkgktkxi

kd
dzkgkatzxu

ξ
ω

ω
ω

ξ
ω

ω
ω

+
=−−

+
=

+
=−−

+
=

&

&

  
{ }

{ } ),(
cosh

)(sinh)(exp
cosh

)(sinh),,(

),(
cosh

)(cosh)(exp
cosh

)(cosh),,(

tx
kd

dzkgktkxi
kd

dzkgkatzxw

tx
kd

dzkigktkxi
kd

dzkigkatzxu

ξω

ξω

+−
=−−

+−
=

+
=−−

+
=

&&

&&

  (3.3.7)

{ }

{ } ),(
cosh

)(sinh)(exp
cosh

)(sinh),,(

),(
cosh

)(cosh)(exp
cosh

)(cosh),,(

22

22

tx
kd
dzkgktkxi

kd
dzkgkatzxw

tx
kd

dzkigktkxi
kd
dzkigkatzxu

ξ
ω

ω
ω

ξ
ω

ω
ω

+
=−−

+
=

+−
=−−

+
−=

Từ hai phương trình cuối trong (3.3.7), ta thấy quỹ đạo của hạt chất lỏng
trong chuyển động sóng là hình elip khi nước nông và hình tròn khi nước
sâu ∞→d .

3.3.2. Công thức Morison.

Vấn đề quan trọng trong động lực học công trình biển là xác định được
tải trọng sóng tác động lên công trình. Biết trường vận tốc của chất lỏng
trong chuyển động sóng có thể tính toán được tác dụng của sóng lên một
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vật thể nằm trong nước. Công thức Morison cho phép ta tính được lực tác
dụng của sóng trên một đơn vị chiều dài hình trụ thẳng đứng cũng chuyển
động với vận tốc và gia tốc ),(),,( tzutzu &&& . Giả thiết sóng vẫn chỉ truyền theo

phương x, hình trụ có trục thẳng đứng trùng với trục z và đường kính là D.
Theo Morison, tải trọng sóng tác dụng vào cột ở lân cận mặt cắt z của hình
trụ sẽ gồm hai thành phần: một là lực xô của chất lỏng gây ra do quán tính
của chất lỏng khi có vật chắn đường (gọi là lực quán tính) và hai là lực ma
sát giữa chất lỏng và vật gọi là lực cản nhớt, phụ thuộc vào vận tốc tương
đối giữa vật và chất lỏng. Morison đã tính được lực quán tính bằng lý
thuyết và đề nghị công thức tính lực cản bằng thực nghiệm. Ta sẽ xây dựng
các công thức này theo quan điểm của Morison, dựa trên sóng điều hoà đã
trình bày ở trên.

a) Lực quán tính.

Vẫn xét bài toán phẳng trong mặt phẳng XOY, hàm thế vận tốc vẫn
thoả mãn phương trình

0),,( =∆ tyxφ

với các điều kiện biên gồm ở xa cột ∞→∞→ yx ,

0

0

=
∂
∂

=

=
∂
∂

=

y
u

u
x

u

y

x

φ

φ

&

&&

và điều kiện tiếp xúc giữa chất lỏng và cột trụ mô tả chất lỏng không thể
xâm nhập vào hình trụ, được biểu diễn là vận tốc của chất lỏng chiếu lên
phương pháp tuyến của mặt hình trụ bằng 0.

Nếu xét bài toán trên trong hệ toạ độ cực

θθθ sin,cos:),( ryrxr ==

phương trình Laplas nêu trên có dạng

011
2

2

22

2

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

θ
φφφ

rrrr
                                   (3.3.8)

và điều kiện biên ở xa vô cùng r→∞

0cossin
sincos 0

=+=
=−=

θθ
θθ

θ

θ

uuu
uuuu

ry

rx

&&&

&&&&

trong đó
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θ
φφ

θ ∂
∂

=
∂
∂

=
r

u
r

ur
1; &&

là vận tốc pháp và vận tốc quay của chất lỏng. Từ các quan hệ trên ta thấy
điều kiện ở xa vô cùng là

0)sin(lim

0)cos(lim

0

0

=+
∂
∂

=−
∂
∂

∞→

∞→

θ
θ
φ

θ
φ

ru

u
r

r

r

&

&

              (3.3.9.a)

Tại bề mặt của hình trụ 
20
Drr == , ta có điều kiện

0cos =− θuur &&

suy ra

θcosu
r

&=
∂
Φ∂ (3.3.9,b)

Dễ dàng nhận thấy phương trình (3.3.8) với các điều kiện biên (3.3.9) cho
nghiệm

θθφ cos)(),,( 02

2
0

0 ruu
r
r

utr











−+= &&&                        (3.3.10)

Sử dụng tích phân Bernoulli, tính áp lực sóng lên bề mặt hình trụ ở trong
một đơn vị chiều cao:

].cos)(2)([
2
1cos]2[

][
2
1)()(

00
2

0
2
000

2
0

θρθρ

φρ
φ

ρθ

uuuuuuruu

grad
t

prrp

&&&&&&&&&& −+−+−−−=

=−
∂
∂

−===

Lấy tổng theo chu vi hình trụ, ta được

∫ −=−=−=
π

ρρπθθθ
2

0
00

2
0 )2()2(.cos)( uuAuurrdpqM &&&&&&&&

với 2
0rA ρ=  là diện tích mặt cắt ngang hình trụ.

Viết lại công thức cho lực quán tính ở dạng

)(),( 00 uuACuAtzq aM &&&&&& −+= ρρ                                (3.3.11)

với Ca là hệ số đưa vào để điều chỉnh hình dáng của tiết diện ngang (bằng 1
đối với hình tròn), aACρ  gọi là khối lượng nước kèm, 0u&&  là gia tốc chuyển
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động của chất lỏng, u&&  là gia tốc chuyển động của vật thể hình trụ. Lực
quán tính gồm hai thành phần, thành phần thứ nhất chỉ phụ thuộc vào
quán tính của chất lỏng, thành phần còn lại tỷ lệ với gia tốc tương đối giữa
vật và chất lỏng thông qua hệ số nước kèm.

b) Lực cản

Morison đề nghị lực cản tính theo công thức

)(
2
1

00 uuuuDCq DD &&&& −−= ρ

với D=2r0 hay kích thước đặc trưng cho mặt chắn sóng lớn nhất, CD là hệ số
xác định bằng thực nghiệm. Đây là lực phi tuyến đối với vận tốc tương đối.

Để đơn giản thường người ta tuyến tính hoá thành phần lực này thành

)(
2
1

0 uuDCq DD && −= ρ

với DC  là hằng số được tính theo phương pháp tuyến tính hoá thống kê.

Tóm lại ta được mật độ phân bố lực sóng tác dụng vào hình trụ thẳng
đứng vuông góc với hướng truyền sóng bằng

)(
2
1)(),(),( 000 uuDCuuACuAtzqtzqq DaDM &&&&&&&& −+−+=+= ρρρ .           (3.3.11)

được gọi là công thức Morison tuyến tính.

Nếu chất lỏng đứng yên, 000 == uu &&& , ta được

uDCuACtzqtzqq DaDM &&& ρρ
2
1),(),( −−=+= .                    (3.3.12,a)

Khi cột đứng yên, 0== uu &&& , ta có

00

00

2
1

2
1)1(),(),(

uDCuCA

uDCuCAtzqtzqq

DM

DaDM

&&&

&&&

ρρ

ρρ

+=

=++=+=
                   (3.3.12,b)

với aM CC += 1 .

3.3.3. Tác động của sóng đến công trình.

a) Cột thẳng đứng

Xét phản ứng của một cột thẳng đứng ngàm chặt với đáy biển như một
dầm công xơn, chiều dài L, môdul đàn hồi E, tiết diện A, mômen quán tính
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mặt cắt I, mật độ khối ρ. Trên đầu cọc có vật rắn nặng M0 kg, chiều sâu
mực nước biển d. Nếu ký hiệu u(z,t) là chuyển vị ngang của cột tại mặt cắt
z (độ uốn của dầm), thì phương trình dao động uốn của cột có dạng

),(),(),()1(

),(),(),(

002

2

2

2

4

4

tzuCtzuCA
t
tzuCA

z
tzuN

t
tzuC

z
tzuEI

hMM

h

&&& +=
∂

∂
++

+
∂

∂
+

∂
∂

+
∂

∂

ρρ

trong đó

gMNCDC Dh 0;
2
1

== ρ

Giả thiết gốc toạ độ tại đáy biển, tức là tại đáy biển z = 0, còn ở trên đầu cọc
z = L. Cùng với phương trình trên ta có điều kiện biên

0),(),(),0(),0( =′′′=′′=′= tLutLututu

Mặt khác, tại bề mặt của cọc coi 0≈x , vận tốc của hạt chất lỏng 0u&  là

tiezgkatzgktzu ωη
ω

ξη
ω

)()()(),(0 ==&

với tiae ωξ = ; 
kd
kzz

cosh
cosh)( =η . Từ đó

tiezigkatzikgtzu ωηξη )()()(),(0 ==&&

và vế phải phương trình trên có thể viết gọn lại bằng

ti
hM ezquCuCA ωρ )(ˆ

00 =+ &&&

víi

)()()( zCAiCgkazq Mh ηωρ
ω

+=

Phương trình dao động ở trên được viết về dạng chuẩn như sau

ti
Mh ezq

t
tzuCA

z
tzuN

t
tzuC

z
tzuEI ωρ )(),()1(),(),(),(

2

2

2

2

4

4

=
∂

∂
++

∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂         (3.3.13)

Ta sẽ tìm nghiệm ở dạng phức

tiezUtzu ω)(ˆ),( =

Khi đó, biên độ phức chuyển vị ngang của cột thoả mãn phương trình
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)(ˆ)(ˆ)(ˆ
2)(~

2
2

2

4

4

zqzU
dz
zUdn

dz
zUd

=Ω−+                           (3.3.14)

với

EI
zqzq

EI
CACi

EI
Nn Mh )()(ˆ;)1(;2

2
2 =

++−
=Ω=

ωρω

Nghiệm tổng quát của phương trình (3.3.14) có thể viết ở dạng

∫ −++++=
z

dqzKzBzBzBzBzU
0

24231211 )(ˆ)(sinhcoshsinhcosh)(ˆ τττλλλλ

trong đó

nnnn +Ω+=−Ω+= 22
2

22
1 ;λλ

và hàm số
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sinsinh

)( 2
2

2
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2112

λλλλ
λλλλ

+
−

=
zz

zK

là nghiệm phương trình (3.3.14) với vế phải bằng 0 và có tính chất

1)0(,0)0()0()0( =′′′=′′=′= KKKK

áp dụng điều kiện biên cho nghiệm tổng quát nêu trên ta sẽ được

∫ −+−+−=
z

dqzKzzBzzBzU
0

2
2

1
12211 )(ˆ)()sin(sinh)cos(cosh)(ˆ τττλ

λ
λ

λλλ   (3.3.15)

với các hằng số B1, B2 là nghiệm của hệ phương trình đại số tuyến tính

qdqdKLLBLLB

qdqdKLLBLLB

d

d

′′′=−′′′−=−+−

′′=−′′−=−+−

∫

∫

0
2

2
211

3
122

3
21

3
11

0
2211

2
122

2
21

2
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)(ˆ)()sinsinh()coscosh(

)(ˆ)()sinsinh()coscosh(

τττλλλλλλλλ

τττλλλλλλλλλ

Như vậy, (3.3.15) cho ta biên độ phức của cột thẳng đứng dưới tác động của
sóng điều hoà.

b) Tác động của sóng lên cột xiên

ở các phần trên chúng ta chỉ xét trường hợp cột thẳng đứng và hướng
sóng trùng với hướng trục x. Điều này có nghĩa là sóng chỉ tác dụng trên
mặt phẳng vuông góc với trục của cột. Công thức Morison cũng chỉ áp dụng
cho trường hợp khi vận tốc và gia tốc của hạt chất lỏng có hướng pháp
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tuyến với bề mặt của phần tử. Chuyển động dọc theo trục của cột không

gây nên áp lực sóng. ý tưởng này cho phép ta tính lực sóng tác dụng lên
một thanh xiên.

Giả sử thanh hình trụ nằm nghiêng tạo thành một véc tơ định hướng
so với các trục toạ độ là ),,( zyx CCC . Sóng vẫn truyền theo hướng trục x, khi

đó vận tốc hạt nước vẫn có hai thành phần theo trục x và z tương ứng là

wu &&, . Giả sử véc tơ vận tốc hạt nước là { }Twuv &&
r ,0,= .  Ký hiệu tv

r  là thành phần

véc tơ vận tốc hướng dọc theo trục thanh, khi đó

CCvvt
rrrr ),(=

Còn thành phần vận tốc pháp tuyến với trục thanh bằng

tn vvv rrr
−=

và có các thành phần theo các trục toạ độ là









+−=

+−=
+−=

zzxnz

yzxny

xzxnx

CCwCuwv

CCwCuv
CCwCuuv

)(

)(
)(

&&&

&&

&&&

Quy định trục x trong hệ toạ độ địa phương của thanh trùng với hướng của

nv
r , công thức Morison cho ta véc tơ lực sóng tác dụng lên một đơn vị chiều

dài thanh bằng

)(5.0)( rnDrnann vvDCvvACvAf rr&r&r&r
r

−+−+= ρρρ ,

trong đó rr vv &rr ,  là vận tốc và gia tốc pháp tuyến của thanh. Như vậy trong hệ

toạ độ tổng thể, lực sóng vẫn tác dụng lên thanh theo cả ba hướng (nhưng
trong hệ toạ độ địa phương thì chỉ có theo phương pháp tuyến với trục
thanh). Đây là cơ sở để tính tải trọng sóng tác dụng lên công trình khung
phức tạp.

Đối với các công trình biển, tải trọng sóng trong khuôn khổ phương
pháp phần tử hữu hạn, đã được tính toán nhiều. Đã có những chương trình
tính sóng chuẩn ở Việt Nam. Việc tính tải trọng sóng theo phương pháp ma
trận độ cứng động đã được đề cập đến trong công trình [9]. Tuy nhiên một
quy trình và phần mềm hoàn chỉnh vẫn chưa có được mà còn phải nghiên
cứu tiếp.
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3.4. Bài toán Chẩn đoán kỹ thuật công trình

3.4.1. Chẩn đoán kỹ thuật công trình.

Trong thực tế kỹ thuật hiện nay, vấn đề đánh giá chất lượng các công
trình mới xây trước khi đưa vào sử dụng và đánh giá khả năng làm việc an
toàn, hiệu quả của các công trình cũ trở nên vô cùng cấp thiết ở nước ta.
Mục đích chính vẫn là đảm bảo hiệu quả và an toàn trong khai thác, duy tu
và sửa chữa các công trình xây dựng. Bản chất khoa học của các vấn đề
trên chính là việc đánh giá trạng thái kỹ thuật công trình.

Nếu trạng thái kỹ thuật công trình được hiểu là trạng thái kết cấu và
khả năng làm việc của công trình, thì việc đánh giá trạng thái kỹ thuật
công trình được chia làm hai bước.

- Bước một là chẩn đoán hư hỏng kết cấu công trình, tức đánh giá những
thay đổi của kết cấu công trình so với một thời điểm nào đó trước đấy
(thông thường là trạng thái kết cấu khi đưa vào sử dụng). Điều này có
nghĩa là phải xác định mô hình thực trạng của kết cấu tại thời điểm cần
đánh giá. Công việc này về nội dung chính là bài toán nhận dạng kết
cấu (structure identification).

- Bước sau chỉ là đánh giá các chỉ tiêu sử dụng của công trình như là độ
bền, tuổi thọ, độ an toàn,... của công trình dựa trên cơ sở mô hình thực
trạng đã được xác định.

Như vậy, vấn đề mấu chốt của chẩn đoán kỹ thuật công trình chính là
bài toán nhận dạng kết cấu, hay còn gọi là bài toán chẩn đoán hư hỏng
(structural damage detection). Đây là một bài toán ngược của Cơ học: Từ
những thông tin thu thập được về tải trọng cũng như về phản ứng của công
trình, xác định mô hình kết cấu của nó. Đầu vào của bài toán ngược này
chính là các thông tin về tải trọng và phản ứng của công trình. Các tham số
chính này có thể là tĩnh, nếu các phương trình được sử dụng tĩnh học hoặc
là động lực học như đã được nghiên cứu khá chi tiết trong giáo trình này.

Trên cơ sở những kiến thức đã được trình bày ở trên về động lực học, ta
có thể khẳng định rằng các tham số động lực học của công trình, đặc biệt là
các đặc trưng động lực học của kết cấu chứa rất nhiều thông tin về bản
thân kết cấu, hơn là các tham số tĩnh học. Chính vì thế, động lực học công
trình đã trở thành nền tảng của Chẩn đoán kỹ thuật công trình. Đây cũng
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là lý do để có sự bổ sung bài toán chẩn đoán kỹ thuật công trình vào giáo
trình động lực học công trình này như một ứng dụng của nó.

3.4.2. Phương pháp rung động trong chẩn đoán công trình.

Việc chẩn đoán hư hỏng kết cấu công trình dựa trên cơ sở các thông tin
thu thập được về các đặc trưng động lực học của công trình đang tồn tại
được gọi là chẩn đoán hư hỏng công trình bằng các đặc trưng động lực học,
hay gọi tắt là chẩn đoán động công trình. Cách tiếp cận này gọi là phương
pháp rung động trong chẩn đoán kỹ thuật công trình. Sơ đồ nguyên lý của
bài toán chẩn đoán động công trình được mô tả trong Hình vẽ 3.4.1.

Có lẽ cần thiết phải dừng lại đôi chút để giải thích nội dung công việc
theo phương pháp rung động của chẩn đoán kỹ thuật công trình, được trình
bày trong hình vẽ 3.4.1. Về nội dung, có ba bài toán cần phải giải quyết.

1. Một là mô phỏng kết cấu công trình thực bằng cách xây dựng mô hình
kết cấu với những khả năng của các hư hỏng có thể xảy ra đối với công
trình. Đây là công việc mô hình hoá kết cấu thực với những khả năng có
thể xảy ra với công trình như những thay đổi về hình học: hình dáng tiết
diện, ăn mòn, nứt, gãy, cong méo, các lỗ rỗng,...., về vật liệu: môdul đàn
hồi, phân bố khối lượng, liên kết giữa các phần tử hay giữa công trình và
nền móng ... Mục đích là xây dựng một tập các mô hình dự trữ, mô tả
những khả năng hư hỏng có thể xảy ra của công trình. Tập mô hình dự
trữ được xây dựng ở dạng một mô hình phụ thuộc vào một tập các tham
số hư hỏng. Giá trị không của các tham số này tương ứng với trạng thái
nguyên vẹn của kết cấu. Bất kỳ một trạng thái hư hỏng nào khác được
mô tả bằng giá trị cụ thể của tập tham số hư hỏng.

Bằng cách như vậy, tập mô hình dự trữ của công trình được thay bằng
một mô hình tham số của kết cấu công trình thực (có hư hỏng) và việc
xác định mô hình thực trạng của kết cấu công trình trở thành bài toán
xác định giá trị của tập tham số hư hỏng ứng với trạng thái kỹ thuật
thực của công trình.

Sau khi xây dựng được mô hình tham số của kết cấu công trình, việc
tiếp theo là tính toán các đặc trưng động lực của công trình đã được chọn
là các dấu hiệu để chẩn đoán hư hỏng, ví dụ như các tần số riêng, các
dạng dao động riêng hay các đặc trưng phổ khác như hàm truyền, trở
kháng cơ học,...phụ thuộc vào các tham số hư hỏng làm cơ sở dữ liệu cho
việc chẩn đoán hư hỏng.
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2. Hai là việc tiến hành thử nghiệm động trên công trình đang tồn tại. Tức
là tiến hành một số thí nghiệm về động lực học công trình tại hiện
trường: Tạo ra các tải trọng làm cho công trình vào trạng thái làm việc
động theo mong muốn của mình và dùng các thiết bị đo đạc đáp ứng của
công trình với những tải trọng đã gây ra. Dựa trên các số liệu này, cần
tiến hành phân tích, xử lý để rút ra các giá trị thực tế của các đặc trưng
động lực học đã được chọn làm dấu hiệu chẩn đoán.

Dấu hiệu để chẩn đoán được chọn là tần số dao động riêng vì đặc trưng
này dễ dàng đo được nhất với độ chính xác chấp nhận được. Hơn nữa các
tần số riêng phản ánh trung thực nhất bản chất cơ học (khối lượng và độ
cứng) của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Thử nghiệm
động là cả một dãy các  công việc  phức tạp, phải sử dụng các thiết bị đo
đạc, công cụ xử lý số liệu hiện đại. Riêng thử nghiệm động đã là một
ngành đang được nghiên cứu và ứng dụng nhiều trên thế giới hiện nay.

3. Sau khi đã thu thập được các số liệu đo đạc từ công trình thực về các đặc
trưng động lực học của công trình, cùng với cơ sở dữ liệu đã xây dựng
trong phần mô phỏng, giải bài toán đánh giá tham số (parameter
estimation), ta thu được các giá trị của tham số hư hỏng, tương ứng với
trạng thái thực của công trình. So sánh các giá trị này của tham số hư

Mô hình Thử nghiệm động

Các đặc trưng động lực
học tính toán (cơ sở dữ

liệu chẩn đoán)

Các đặc trưng động
lực học đo đạc được

Đánh giá tham số
(nhận dạng hư hỏng)

Hư hỏng

Mô hình thực trạng
kết cấu công trình

Hình vẽ 3.4.1
Sơ đồ giải bài toán chẩn đoán hư hỏng bằng phương pháp rung động
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hỏng với các giá trị gốc, ta có thể rút ra về tình trạng hư hỏng công trình
và đề xuất các giải pháp sửa chữa kịp thời. Đồng thời ta cũng có ngay
được mô hình thực trạng của kết cấu công trình, có thể sử dụng tiếp để
đánh giá khả năng làm việc tiếp theo của nó.

Đến đây bài toán chẩn đoán hư hỏng kết cấu đã được hoàn tất.

3.4.3. Ví dụ minh hoạ

A. Chẩn đoán vết nứt trong dầm đàn hồi.

Xét một dầm đàn hồi có môđun đàn hồi E, mật độ khối ρ, hệ số Poatson
ν, tiết diện A=bìh ( h là chiều cao dầm), mômen tiết diện I và chiều dài L,
như đã mô tả trong chương 1. Kết cấu này có thể mô tả một dầm cầu đang
làm việc. Một vấn đề đặt ra là hãy xác định xem dầm có bị nứt ngang ở đâu
đó không, nếu có thì vị trí ở đâu và độ sâu của vết nứt như thế nào. Đây là
bài toán chẩn đoán hư hỏng đích thực của một kết cấu công trình đơn giản.

Các tham số hư hỏng là vị trí và độ sâu vết nứt cc ax , . Mô hình tham số

của vết nứt chính bao gồm: Một là mô hình của vết nứt, được xây dựng trên
cơ sở giả thiết vết nứt được thay thế bằng một lò xo quay tương đương tại vị
trí vết nứt với độ cứng liên hệ với độ sâu vết nứt bằng công thức:
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Với các hàm F0, F1 là các hàm số được xác định trên cơ sở điều kiên biên ở
hai đầu [14]. Hiển nhiên là, mô hình tham số này cho ta xác định tần số
riêng của dầm phụ thuộc vào các tham số vết nứt cc ax , . Đặc biệt là khi độ

sâu vết nứt bằng không (tương ứng với giá trị β = 0) ta được phương trình
tần số của dầm không có vết nứt. Như vậy tham số β có thể coi là đại diện
cho chiều sâu vết nứt hay mức độ hư hỏng. Nghiên cứu sự phụ thuộc của
tần số riêng (đúng hơn là tham số tần số λ ) vào độ sâu và vị trí vết nứt
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trên cơ sở mô hình đã lập, cho thấy độ sâu của vết nứt càng lớn thì tần số
riêng càng giảm, nhưng độ nhạy cảm của tần số lúc mới xuất hiện vết nứt
lớn hơn so với lúc vết nứt đã đạt một độ sâu nào đó. Hơn nữa tồn tại một số
vị trí trên dầm mà nếu vết nứt xuất hiện tại đó có một số tần số riêng
tương ứng không phụ thuộc vào độ sâu vết nứt. Điều này quả là có ý nghĩa
trong việc chẩn đoán vết nứt về sau.

Vấn đề tiếp theo là thử nghiệm động trên dầm. Dấu hiệu chẩn đoán
tất nhiên là phải chọn tần số riêng. Vì thế mục tiêu thử nghiệm động là xác
định các tần số riêng thực tế của dầm. Công việc này khá đơn giản đối với
các chuyên gia về thử nghiệm động đối với một dầm đàn hồi. Chúng ta
không có nhiều thời gian để xem xét vấn đề này ở đây mà chỉ dừng lại ở

một ý tưởng đơn giản trong việc các tần số đo được là { }**
1 ,..., mωω=Ω .

Thông thường, với các thiết bị thí nghiệm động hiện đại chúng ta có
thể đo được hàm phổ của dịch chuyển, vận tốc hay gia tốc của công trình tại
một số vị trí nào đó. Hàm phổ này thực chất là hàm truyền như đã nói đến
nhiều trong các chương trước, phụ thuộc vào vị trí điểm đo và tần số.
Những nghiên cứu lý thuyết cho thấy trên đồ thị của hàm truyền theo tần
số các đỉnh tương ứng với các tần số riêng. Nói đúng hơn, các tần số riêng
nói chung nằm trong lân cận của các đỉnh. Tuy nhiên tần số riêng không
hoàn toàn trùng với tần số đỉnh vì hệ số cản làm tần số đỉnh (tần số cộng
hưởng) lệch khỏi tần số riêng. Độ lệch này phụ thuộc vào hệ số cản được
biểu hiện bằng bề rộng (độ nhọn) của đỉnh. Đối với các công trình thép, cản
nhỏ, nói chung các đỉnh rất nhọn, nhưng đối với các công trình nằm trong
đất thì các đỉnh rất tù. Như vậy, việc xác định tần số riêng dựa trên đồ thị
của hàm truyền chỉ cần đến tần số đỉnh và độ nhọn (hệ số cản) của các
đỉnh. Nhưng việc sắp xếp bố trị trật tự trong các tần số riêng theo thứ tự
tăng dần là một việc khá phức tạp, cần đến kết quả phân tích dạng riêng
trước khi đo và vị trí đo.

Cuối cùng là xác định các tham số hư hỏng. Từ các tần số đo, ta có thể
có được các tham số tần số tương ứng số liệu đo { }**

1,..., mλλ=Λ , tính theo công

thức (3.4.2). Về nguyên tắc, nếu số liệu đo là chính xác và mô hình mô tả
đúng sự làm việc của dầm thực tế, ta có thể xác định hai tham số vết nứt xc

và  β  từ các phương trình

mjxFxF cjcj ,...,1;0),(),( *
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Hiển nhiên là để xác định được 2 ẩn số, ta cần ít nhất là 2 phương trình và
do đó số lượng tần số đo ít nhất phải là 2, tức m = 2. Khi đó, để hệ hai
phương trình (3.4.3) có nghiệm đối với β , cần phải thoả mãn điều kiện

0),(),(),(),( *
10

*
21

*
20

*
11 =− cccjc xFxFxFxF λλλλ                        (3.4.4)

Đây là phương trình để xác định vị trí vết nứt xc , có thể giải bằng một
phương pháp số thích hợp. Sau khi giải phương trình cuối, với nghiệm là

cx , ta có thể tính tiếp mức độ hư hỏng

),(
),(

),(
),(

*
21

*
20

*
11

*
10

c

c

c

c

xF
xF

xF
xF

λ
λ

λ
λ

β −≡−=                               (3.4.5)

Nếu số lượng tần số đo được nhiều hơn 2 và do các sai số không thể tránh
khỏi trong đo đạc và mô hình hoá, ta phải giải hệ phương trình (3.4.2) bằng
phương pháp gần đúng – phương pháp bình phương tối thiểu
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Như vậy, (3.4.7) là phương trình để xác định vị trí vết nứt. Sau khi giải
phương trình siêu việt một ẩn số này được cx~ , rồi thay nó vào (3.4.6) ta xác

định được mức độ hư hỏng phải tìm.

B. Chẩn đoán hư hỏng khung không gian sử dụng mô hình PTHH.

Đối với kết cấu công trình phức tạp hơn, chúng ta không thể sử dụng
cách tiếp cận giải tích như trên, mà phải cần đến một trong các phương
pháp mô phỏng đã trình bày ở chương hai. Vì phương pháp PTHH đã và
đang được dùng phổ biến nên chúng tôi sẽ trình bày một ví dụ nữa về ứng
dụng ĐLHCT trong chẩn đoán hư hỏng của khung trên cơ sở phương pháp
PTHH.

Mô hình tham số của kết cấu công trình được xây dựng dựa trên cơ sở
phương pháp PTHH. Cụ thể là tìm cách đưa các tham số hư hỏng vào các
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ma trận khối lượng và độ cứng để cuối cùng nhận được )(),( ββ KM , trong đó

β là véc tơ tham số hư hỏng. Việc xây dựng các ma trận này tuỳ thuộc vào
từng quan điểm về hư hỏng và có nhiều dạng khác nhau. Ví dụ, đối với một
phần tử dầm hai chiều có một vết nứt, ma trận khối lượng vẫn giữ nguyên
vì nói chung vết nứt không làm thay đổi khối lượng, còn ma trận độ cứng
được xây dựng dựa trên các hàm dạng là chuyển vị tĩnh (theo phương pháp
PTHH) của dầm có một vết nứt. Kết quả nhận được ma trận độ cứng phần
tử có dạng
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trong đó cc xLxx ,/=  là vị trí vết nứt và

)121241( xxLLcβββ−++=

, 

KLEI/=β

Dễ dàng nhận thấy nếu độ sâu vết nứt bằng 0 ta được ma trận độ cứng của
phần tử dần hai chiều cổ điển. Như vậy ta được ma trận độ cứng là hàm
của hai tham số hư hỏng vị trí và độ sâu vết  nứt. Vì dấu hiệu chẩn đoán
được chọn là các tần số riêng, nên cơ sở dữ liệu cho chẩn đoán nói chung
được xây dựng từ độ nhạy cảm của chúng đối với các tham số hư hỏng. Thật
vậy, xuất phát từ phương trình cơ bản của bài toán trị riêng

]0)()( =Φ−βλβMK

                                      (3.4.8)

ta có thể tính được

[]0)(=∂−+Φ∂−∂−∂βλββλββMKM

Nhân vô hướng từ bên phải phương trình cuối với véc tơ dạng riêng ΦT, sử
dụng tính chất đối xứng của các ma trận và phương trình (3.4.8), ta được

0=ΦΦ∂∂−Φ∂∂Φ−Φ∂∂Φ=MMKTTTβλβλβ

Từ đây ta có thể tính được
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)()()()( jMjjKjDTkTkjkkkΦΦ∂−ΦΦ∂==∂∂βββλ

                     (3.4.9)

Công thức cuối mô tả sự thay đổi của trị riêng (hay tần số riêng) theo tham
số hư hỏng được gọi là độ nhạy cảm của trị riêng. Đây là công cụ chủ yếu để
nghiên cứu thiết kế cũng như chẩn đoán hư hỏng công trình.

Giả sử kết quả của thử nghiệm động công trình khung là m tần số
riêng, và do đó ta có m trị riêng đo được 

{}1, . . . ,mλλ=Λ

. Về nguyên tắc ta có

. . . .ββDD+Λ≈++Λ=Λ

trong đó

]nkmjDDjk, . . . ,1;. . . ,1===

là ma trận độ nhạy cảm của các trị riêng đã được xây dựng ở trên và

{}1, . . . ,mλλ=Λ

 là trị riêng của kết cấu công trình không có hư hỏng.

Đưa vào ký hiệu

Λ−Λ=b

bài toán chẩn đoán hư hỏng được thay bằng bài toán đánh giá tham số
tuyến tính

bD=β

với D là ma trận cấp mìn, n là số lượng các tham số hư hỏng, b là véc tơ số
liệu đo đạc. Bài toán đánh giá tham số cơ bản này cho ta nghiệm bình
phương tối thiểu

]bDDDTT=β

.

Như vậy, bài toán chẩn đoán hư hỏng về nguyên tắc là giải xong. Tuy
nhiên nghiệm này chỉ là gần đúng. Độ chính xác của nó phụ thuộc nhiều
vào ma trận độ nhạy cảm D. Có nhiều cách để chính xác hoá cũng như để
vượt qua tính kỳ dị của bài toán không chỉnh, tuy nhiên chúng vượt ra
ngoài khuôn khổ giáo trình này, nên không được trình bày ở đây.
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một số đề bài kiểm tra

1. Hãy thiết lập phương trình tần số đao động uốn của dầm đàn hồi có
các đặc trưng E, F, J, L, ρ không đổi trong trường hợp dầm công-xơn
(một đầu ngàm, một đầu tự do).

2. Chứng minh rằng hai dạng riêng khác nhau của một dầm đàn hồi
trực giao.

3. Nêu khái niệm, ý nghĩa cơ học và biểu thức giải tích của hàm truyền
thông qua các đặc trưng động lực học đối với dầm đàn hồi.

4. Chứng minh rằng các dạng riêng của hệ cơ học hữu hạn bậc tự do
trực giao theo ma trận khối lượng và độ cứng.

5. Thiết lập ma trận độ cứng và khối lượng trong hệ toạ độ địa phương
của một phần tử dầm hai chiều bằng phương pháp phần tử hữu hạn.

6. Cho một hệ cơ học như trong Hình vẽ P1. Các vật có cùng khối lượng
m và khoảng cách giữa chúng và đến đầu mút trái đều bằng L . Các
thanh nối có cùng các đặc trưng cơ học như modul đàn hồi E và mô
men quán tính J. Bỏ qua khối lượng của các thanh nối, kích thước các
vật và chỉ xét chuyển động thẳng đứng của các vật, dùng phương
pháp tập trung khối lượng hãy:

a. Xác định bậc tự do và Thiết lập ma trận khối kượng M của hệ (2
điểm).

b. Cho lực P=1 tác dụng lên vật 2 (hình vẽ), xác định chuyển vị tĩnh
của hai vật (3 điểm).

c. Xây dựng ma trận độ mềm F và ma trận độ cứng K=F-1 của hệ (3
điểm).

d. Xác định các tần số riêng và dạng dao động riêng của hệ (2 điểm).

P

Hình P1
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7. Dầm có khối lượng tập trung. Thiết lập phương trình tần số cho kết
cấu được mô tả trong Hình P2 Nếu biết một số tần số riêng của hệ,
hãy tính khối lượng tập trung.

8. Dầm có một vết nứt. Cho một dầm đàn hồi, có một vết nứt mở tại x0

(Hình P3) với độ sâu a. Vết nứt được mô tả bằng một lò xo xoay độ
cứng K, phụ thuộc vào độ sâu vết nứt. Thiết lập phwong trình tần số
của hệ. Nếu biết một tần số và vị trí vết nứt, hãy tìm độ sâu.

m
x = 0 x = L

x

Hình P2

ha

x = x0

x = 0 x = L

K

Hình P3
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